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MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài  

Tư tưởng Việt Nam là một trong những nội dung lớn, vô cùng phong 

phú. Đây là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau 

như: triết học, sử học, văn học, nghệ thuật, tâm lý học, tôn giáo học… Tư 

tưởng Phật giáo là một trong những nhân tố cấu thành quan trọng của  tư 

tưởng Việt Nam. 

 Tư tưởng Phật giáo cũng đã từng là đối tượng nghiên cứu của nhiều 

lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên như vật lý học, sinh 

học, thiên văn học…Lịch sử khi được tiếp cận từ nhiều khía cạnh khác nhau 

sẽ cho chúng ta có cái nhìn hoàn chỉnh, chính xác hơn về các sự kiện lịch sử. 

Phật giáo không chỉ là đối tượng nghiên cứu của tôn giáo học mà còn là đối 

tượng nghiên cứu của sử học. Tiếp cận từ góc độ sử học, người nghiên cứu sẽ 

thấy tổng thể các mối liên hệ giữa tôn giáo và các lĩnh vực của đời sống xã 

hội, từ đó có thể rút ra những kinh nghiệm cần thiết để làm tốt hơn những vấn 

đề tương tự trong bối cảnh xã hội hiện đại.  

 Thời kỳ Lý Trần, Phật giáo phát triển hưng thịnh, vì thế nó là một trong 

những trọng tâm của lịch sử Phật giáo Việt Nam. Cũng từ vấn đề mang tính 

chất căn bản này, người nghiên cứu có thể tiếp cận Phật giáo ở những giai 

đoạn khác, đặc biệt là Phật giáo đương đại một cách thuận lợi. Mặt khác, tư 

tưởng dân tộc là cái cốt của lịch sử, tư tưởng Phật giáo là một trong những 

dòng lớn nằm trong dòng chảy chung của tư tưởng dân tộc. Từ đề tài này, 

người nghiên cứu sẽ có điều kiện để tiếp xúc và nghiên cứu những vấn đề có 

liên quan trực tiếp nêu trên. 

 Từ góc độ lịch sử, nghiên cứu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần có thể 

thấy rõ sự đồng hành của Phật giáo đối với dân tộc, vai trò, vị trí của Phật 

giáo đối với xã hội đương thời. Qua lịch sử thấy tôn giáo, qua tôn giáo để hiểu 

lịch sử. 
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 Tìm hiểu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần vừa có ý nghĩa khoa học, vừa 

mang ý nghĩa thực tiễn. Xuất phát từ những ý nghĩa như vậy, chúng tôi đã 

chọn vấn đề Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần làm đề tài 

luận văn của mình. 

 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

 Tìm hiểu về Phật giáo Lý Trần là một trong những nội dung trọng 

tâm của nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. Tư tưởng Phật giáo Lý Trần được 

nghiên cứu riêng với những phái thiền, những vị thiền sư hoặc được nghiên 

cứu chung trong Phật giáo sử hoặc tư tưởng Phật giáo Việt Nam, tư tưởng 

dân tộc. Có thể khái quát các thời kỳ nghiên cứu về tư tưởng Phật giáo Việt 

Nam như sau: 

 - Giai đoạn đầu thế kỷ XX đến 1945: Trong giai đoạn này, nghiên cứu 

Phật giáo Việt Nam chỉ mới dừng lại ở bước đầu tìm hiểu vấn đề, khai thác 

vấn đề một cách sơ lược. Chẳng hạn như tìm hiểu Phật giáo là gì? lịch sử sơ 

lược về Phật giáo, đánh giá những sự kiện lớn, bước đi lớn của dân tộc, của 

nhân vật lịch sử, nhân vật Phật giáo có liên quan đến Phật giáo, tìm hiểu một 

số chặng đường phát triển của Phật giáo trong tiến trình lịch sử… Các tác 

phẩm và tác giả tiêu biểu của giai đoạn này là: Thích Mật Thể với Việt Nam 

Phật giáo sử lược, Trần Văn Giáp với Phật giáo Việt Nam từ nguyên thuỷ đến 

thế kỷ XIII, Trần Trọng Kim với Phật giáo thời Lý, Phạm Quỳnh với Phật 

giáo… Trần Văn Giáp là người đầu tiên áp dụng văn bản học phương Tây và 

cách nhìn theo kiểu Pháp học vao nghiên cứu Phật giáo. Thích Mật Thể tuy 

viết Phật giáo sử không dày nhưng ông có đống góp nhất định về góc độ Phật 

pháp. Trần Trọng Kim thì có cái nhìn toàn cảnh và đặc sắc. Ngoài ra còn có 

một số ý kiến nghiên cứu của tác giả nước ngoài về Phật giáo Lý Trần được 

đăng trên các báo, tiêu biểu như tờ Đông Dương. 

 - Giai đoạn 1945-1975: Nghiên cứu về Phật giáo trong giai đoạn này 

được đẩy mạnh, đạt được những thành tựu đáng kể. Các công trình nghiên 
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cứu đi sâu vào các giai đoạn phát triển Phật giáo, các giáo phái khác nhau như 

Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông…Các tác gia tiêu biểu cho giai đoạn này 

là: Nguyễn Lang, Trần Trọng Kim, Nguyễn Đăng Thục, Toan Ánh, Nguyễn 

Hiến Lê, Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thát, Thích Đức Nghiệp… Toan Ánh với  Tôn 

giáo tín ngưỡng Việt Nam, Thích Đức Nghiệp với Phật giáo Việt Nam là hai 

trong những tác phẩm tiêu biểu của giai đoạn, có những đóng góp mới cho 

nghiên cứu Phật giáo. 

 - Giai đoạn từ 1975 đến nay: Thời kỳ này, Phật giáo Việt Nam được 

nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau của các khoa học liên ngành: tôn giáo 

học, sử học, triết học, văn học, khảo cổ học, văn bản học, văn hoá nghệ thuật, 

xã hội học, vật lý, sinh học… Các công trình nghiên cứu chuyên sâu về các 

giai đoạn phát triển Phật giáo Việt Nam, về giáo lý, về từng thiền sư, hoặc 

những nhân vật có liên quan trực tiếp đến quá trình phát triển của Phật giáo, 

nghiên cứu những tác phẩm Phật giáo… Chẳng hạn như nghiên cứu về Vạn 

Hạnh, Lý Công Uẩn, Lý Thánh Tông, Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, 

Trần Nhân Tông… cùng với những tác ph0ẩm của họ. Dựa trên thành tựu của 

các ngành khoa học khác, những nghiên cứu về Phật giáo có những bước phát 

triển thuận lợi, có cái nhìn đa diện và ngày càng sáng rõ hơn về lịch sử Phật 

giáo và lịch sử dân tộc. Có thể nói đến nay, những tác phẩm nghiên cứu về 

Phật giáo rất nhiều, vô cùng phong phú, nhiều luồng có cả kinh Phật được 

dịch từng phần hoặc trọn bộ, có cả những tác phẩm từ hải ngoại dịch và 

nghiên cứu. Các công trình nghiên cứu cũng ở nhiều cấp độ khác nhau từ nhỏ 

lẻ cá nhân cho đến các công trình khoa học lớn ở các luận văn, các bài báo, 

tạp chí, tập san, báo cáo khoa học… Những công trình nghiên cứu trong giai 

đoạn này có giá trị lớn và đóng góp khá quan trọng cho quá trình nghiên cứu 

Phật giáo. Có thể kể đến những tác phẩm tiêu biểu như:  Lịch sử Phật giáo 

Việt Nam do Nguyễn Tài Thư chủ biên, xuất bản năm 1988 viết về các giai 

đoạn phát triển của lịch sử Phật giáo từ khi du nhập đến nay. Trong đó, phần 
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thứ II viết về Phật giáo từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV  do Hà Văn Tấn viết rất rõ 

ràng, lô gíc và dễ hiểu. Nguyễn Duy Hinh trong  Tư tưởng Phật giáo Việt 

Nam, xuất bản năm 1999 chủ yếu là dịch và giới thiệu các bộ kinh một cách 

sơ lược và chỉ ra được một số đặc sắc của mỗi khuynh hướng. Nguyễn Đăng 

Thục có sự dày công về cái nhìn Phật giáo Việt Nam từ rất nhiều chiều trong 

các tác phẩm: Thiền học Việt Nam xuất bản năm 1997, Thiền học Trần Thái 

Tông xuất bản năm 1996, Lịch sử tư tưởng Việt Nam (thời Lý), xuất bản năm 

1998, Lịch sử tư tưởng Việt Nam (thời Trần), xuất bản năm 1998. Nguyễn 

Lang thực sự đã đóng góp lớn cho nghiên cứu Phật giáo trong hai tập Việt 

Nam Phật giáo sử luận. Lê Mạnh Thát có những nghiên cứu mới từ Phật giáo, 

từ văn bản học để nhìn lại lịch sử như trong cuốn Lịch sử Phật giáo Việt Nam 

tập 2, xuất bản năm 2002… 

 Với đề tài Bước đầu tìm hiểu tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần, chúng 

tôi có được sự kế thừa hết sức quý báu và phong phú của những người đi 

trước, được tiếp cận vấn đề từ nhiều ngành khoa học: lịch sử, tôn giáo, triết 

học, khảo cổ học… Song chúng tôi cũng phải đứng trước một khó khăn về sự 

lựa chọn và xác định tiếp cận vấn đề.  

 Về vấn đề tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần, chúng tôi chỉ tìm hiểu 

những nội dung cơ bản. Trên cơ sở những nghiên cứu trước đã rải rác nêu đặc 

điểm của tư tưởng Phật giáo thời kỳ này, chúng tôi tổng hợp lại và mạnh dạn 

đưa ra những đặc điểm nổi bật của tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần. Đây là sự 

cần thiết để nhận thức rõ hơn về tư tưởng dân tộc và lịch sử dân tộc. Và hơn 

nhất, nghiên cứu từ góc độ lịch sử sẽ chỉ rõ đặc điểm tư tưởng một cách thuận 

lợi so với những khoa học khác. 

 Về vấn đề tác động hai chiều giữa tư tưởng Phật giáo với các lĩnh vực 

của đời sống xã hội đương thời thì chưa có nhiều công trình nghiên cứu. 

Những nghiên cứu trước có đề cập đến thường được nói chung chung và sơ 

lược từ góc độ triết học như Luận án Tiến sĩ Triết học của Lê Hữu Tuấn về 



 

 

5 

Ảnh hưởng của những tư tưởng triết học Phật giáo trong đời sống văn hoá 

tinh thần ở Việt Nam, hoặc được đề cập đến một cách đơn lẻ trên một số lĩnh 

vực như chính trị, kinh tế, văn hoá, đạo đức… trong cuốn Tìm hiều xã hội Việt 

Nam thời Lý Trần xuất bản năm 1981, Sự phục hưng của nước Đại Việt từ thế 

kỷ X-XIV xuất bản năm 1996, hoặc ở những bài báo, tạp chí… Bằng phương 

pháp thống kê các sự kiện liên quan đến Phật giáo, tác giả luận văn đã sử 

dụng các nguồn sử liệu hết sức quan trọng như: Việt sử lược, Thiền uyển tập 

anh, Đại Việt sử ký toàn thư, kế thừa những người đi trước, qua tư tưởng Phật 

giáo Lý Trần, bước đầu tìm hiểu sự tác động qua lại giữa tư tưởng Phật giáo 

với lịch sử dân tộc. Đây là cái nhìn từ lịch sử, là cách tìm hiểu tư tưởng Phật 

giáo trong một xã hội động, có chứng minh cụ thể, từ đó, thấy được vai trò, vị 

trí của Phật giáo, tư tưởng Phật giáo đối với xã hội đương thời và đối với lịch 

sử tư tưởng dân tộc. 

 3. Đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ nghiên cứu 

 * Đối tượng nghiên cứu của luận văn là lịch sử tư tưởng Phật giáo thời 

Lý Trần. 

 * Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn giới hạn nghiên cứu lịch sử tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần 

(1009- 1400), của nước Đại Việt. Phạm vi nghiên cứu vấn đề là tư tưởng Phật 

giáo thời Lý Trần. 

* Luận văn thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau: 

+ Nêu những tác động trực tiếp của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn 

hoá xã hội đối với Phật giáo thời Lý Trần 

+ Nêu và làm rõ những nội dung cơ bản của tư tưởng Việt Nam thời 

Lý Trần. 

+ Nhận diện những nội dung cơ bản, đặc điểm của tư tưởng Phật 

giáo Việt Nam thời Lý Trần, đặt nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thời 

Lý Trần. 
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+ Chỉ ra sự tác động của tư tưởng Phật giáo đối với các lĩnh vực của 

đời sống xã hội thời Lý Trần.  

 4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 

*  Luận văn được nghiên cứu trên các nguồn tư liệu chủ yếu sau:   

 - Dựa vào các nguồn sử liệu như:  Việt sử lược, Thiền uyển tập anh, 

Tam tổ thực lục, Đại Việt sử kí toàn thư. 

- Các công trình nghiên cứu cấp thứ như: sách, báo, tạp chí, luận án, 

luận văn, báo cáo khoa học… 

- Một số hình ảnh ở phụ lục do tác giả  sưu tầm và đi thực địa thực hiện. 

* Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chính là phương pháp 

lịch sử và phương pháp lôgic. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương 

pháp khác như: thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp… để thực hiện luận 

văn này. 

 5. Đóng góp chính của luận văn 

  - Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá xã 

hội đối với Phật giáo thời Lý Trần. 

 - Bước đầu tìm ra một số đặc điểm của tư tưởng Phật giáo Lý Trần. 

 - Bước đầu làm rõ được những tác động từ Phật giáo đối với các lĩnh 

vực của đời sống xã hội đương thời. 

 6. Kết cấu của luận văn 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung 

của luận văn bao gồm 3 chương, 10 tiết và phụ lục. 
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Chương 1 

XÃ HỘI ĐẠI VIỆT THỜI LÝ TRẦN VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG  

ĐẾN PHẬT GIÁO THỜI KỲ NÀY 

 
 1.1. TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ CHÍNH TRỊ 

Trải qua hơn nghìn năm Bắc thuộc, đến thế kỷ X, đất nước ta chuyển 

sang một giai đoạn mới: giai đoạn quá độ, chuẩn bị những tiền đề căn bản cho 

thời đại phong kiến dân tộc. Các triều Khúc- Ngô- Đinh- Tiền Lê đã có những 

cố gắng bước đầu xây dựng và bảo vệ quốc gia độc lập. Đến thời Lý, sự 

chuẩn bị của các triều đại trước đó đã hội tụ đầy đủ các yếu tố, tạo nên bước 

chuyển mình lớn cho dân tộc. Triều Lý và sau đó đến triều Trần đã cố gắng 

phục hưng các yếu tố của dân tộc. Đại Việt dưới hai triều đại Lý Trần để lại 

nhiều dấu ấn sâu sắc trong lịch sử Việt Nam. Trong đó, Phật giáo đạt đến sự 

hưng thịnh nhất trong lịch sử dân tộc. 

Phật giáo dưới hai triều đại Lý Trần được tạo điều kiện thuận lợi về mọi 

mặt để phát triển. 

Các vua Lý Trần tiến hành xây dựng một bộ máy chính quyền quân chủ 

phong kiến trung ương tập quyền. Đó là chính quyền của đội ngũ quý tộc. 

Tầng lớp qúy tộc chi phối rất nhiều lĩnh vực: kinh tế, quân sự, văn hoá, tư 

tưởng. Do vậy, họ có sự ảnh hưởng rất lớn đối với Phật giáo.  

  Đứng đầu bộ máy chính quyền là nhà vua có uy quyền tuyệt đối và tập 

trung đối với quần thần và dân chúng.  

Đó là một sự kết hợp chặt chẽ giữa hình ảnh của một thủ 

lĩnh tối cao, một người đứng ở vị trí trung tâm cộng đồng, lãnh 

đạo và điều hành mọi công việc của nhà nước, với hình ảnh một 

đấng chí tôn, mang tính chất thần thánh, thay trời cai trị muôn 

dân, đứng ở vị trí bên trên cộng đồng, với một địa vị tuyệt đối, vô 

thượng [57; 305]. 
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Vì vai trò ấy, cho nên các vua Lý Trần ảnh hưởng rất lớn đến đời sống 

xã hội Đại Việt. Tư tưởng của vua, tín ngưỡng của vua ảnh hưởng sâu sắc 

đến tư tưởng, tín ngưỡng của xã hội đương thời. Các vua Lý Trần thường 

sùng bái Phật giáo cho nên quý tộc, quan lại, quần thần trong cả nước cũng 

vì đó mà theo. 

 Vua quan và quý tộc dưới hai triều đại Lý Trần đã dành cho Phật giáo 

sự quan tâm đặc biệt. Khi Lý Công Uẩn vừa lên ngôi đã xuống chiếu phát tiền 

cho thuê thợ làm chùa, dựng bia, tạc tượng rất nhiều nơi. Đến mức độ, Lê Văn 

Hưu phải phàn nàn:  

Lý Thái Tổ lên ngôi mới được hai năm, Tôn miếu chưa dựng, 

Xã Tắc chưa lập mà trước đã dựng 8 chùa ở phủ Thiên Đức, lại sửa 

chữa chùa quán ở các lộ, và cấp độ điệp cho hơn nghìn người ở 

kinh sư làm tăng, thế thì tiêu phí của sức dân về việc thổ mộc biết 

chừng nào mà kể…[12; 242].  

Sau Lý Thái Tổ, các vua Lý và các vua Trần cũng dành nhiều công sức, 

tiền của để xây dựng chùa chiền, phát triển giáo phái và giáo lý... Chính nhờ 

sự bảo lãnh vững chắc của vua quan triều Lý Trần mà Phật giáo có điều kiện 

phát triển mạnh mẽ.  

Các vua Lý Trần đã ban hành những chính sách tạo điều kiện thuận lợi 

cho Phật giáo truyền giáo và thuyết giáo tại nhiều địa phương trong cả nước. 

Mới lên ngôi được hai năm, Lý Thái Tổ đã cấp độ điệp cho nhân dân làm sư 

sãi (1011). Độ điệp là chứng thư của chính quyền dùng làm thông hành cho 

tăng sĩ. Có độ điệp thì đi đến chùa nào của môn phái cũng được tiếp đón và 

nghỉ chân. 

 Năm 1014, tăng thống Thẩm Văn Uyển xin lập giới trường ở 

chùa Vạn Thọ trong thành Thăng Long để làm cho tăng đồ thụ giới. 

Năm 1016, vua chọn hơn nghìn người ở kinh đô để làm tăng và đạo 

sĩ. Năm 1019, lại độ dân làm tăng. Đến năm 1134, Thần Tông lại độ 
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dân làm tăng một lần nữa. Thời Trần, quy định ba năm độ tăng một 

lần, sư Pháp Loa phụ trách việc này. Pháp Loa đã độ đến vạn rưỡi 

tăng ni [71; 319].  

 Chính quyền phong kiến Lý Trần còn tạo điều kiện cho Phật giáo phát 

triển kinh kệ, kinh điển, Phật pháp... Việc xin kinh Tam Tạng từ Trung Quốc, 

xây dựng các chùa lớn, làm nhà chứa kinh … được sự ủng hộ và chu cấp của 

nhà nước phong kiến. Năm 1295, triều đình cho khắc in kinh Đại Tạng. Kinh 

Phật được dân chúng học tập rộng rãi, nhà nước tạo khuyến khích bằng cách 

tổ chức thi Tam giáo. Có những năm thi kinh Pháp hoa, Bát nhã. Đây là hai 

loại kinh Phật rất phổ biến ở Đại Việt lúc đó. 

 Đến nhà Trần, bộ máy quan lại càng tỏ rõ quyền lực lớn và chi phối 

mọi mặt của đời sống xã hội. Nhà Trần ra sức củng cố địa vị của mình nhằm 

phát triển một bộ máy nhà nước nội tộc hùng mạnh. Trong đội ngũ quan lại 

thể hiện chế độ đẳng cấp rõ rệt. Những quan lại nào xuất hiện từ quý tộc họ 

Trần thì được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi. Còn những quan lại khác (có thể 

do thi cử) thì được hưởng một vài chế độ đãi ngộ nhất định. Quý tộc nhà Trần 

chi phối khá mạnh đối với kinh tế, văn hoá, đời sống xã hội. Vì có sản nghiệp 

lớn và riêng được Nhà nước công nhận như thái ấp, điền trang, quý tộc nhà 

Trần mới có điều kiện đóng góp xây dựng chùa chiền hoặc xây dựng riêng cơ 

sở để thờ Phật ngay chính trong cung, phủ. Sau các ông vua, các phu nhân của 

quý tộc nhà Trần là những người trực tiếp quyên góp nhiều nhất cho xây dựng 

chùa chiền và trang trải các hoạt động Phật giáo. Rất nhiều lần các vua Lý 

Trần xuống chiếu cấp tiền, bạc, thợ, nông nô cho nhà chùa. Nhà vua còn ban 

lệnh cho tổ chức khánh thành một số chùa lớn, trùng tu chùa… 

Được sự quan tâm đặc biệt của triều đình, sự ái mộ của vua, quan, quý 

tộc và nhân dân, nhà chùa có nhiều nguồn lợi kinh tế từ ruộng đất, vật phẩm 

do ban phát, cung tiến. Đây là điều kiện rất căn bản và thuận lợi cho sự phát 

triển Phật giáo từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV. 
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Tuy nhiên, khi bộ máy nhà nước phong kiến Lý Trần suy thoái, vị thế 

của quý tộc Lý Trần suy giảm, kinh tế gặp khó khăn, Phật giáo không còn 

nhận được sự quan tâm của nhà nước như trước nữa. Thậm chí, Phật giáo còn 

là đối tượng can thiệp của nhà nước. 

Cuối thời Lý, vương triều suy yếu dần. Quý tộc họ Lý ra sức củng cố 

địa vị thống trị và ngày càng lấn sâu vào con đường ăn chơi xa hoa, trụy lạc. 

Các hoàng đế nhà Lý lên ngôi còn rất ít tuổi (Lý Thần Tông lên ngôi lúc 11 

tuổi, Lý Anh Tông lên ngôi lúc 2 tuổi, Lý Cao Tông lên ngôi lúc 2 tuổi), 

không đủ tài năng, trí tuệ, sức lực để gánh vác giang sơn. Triều đình tỏ ra bất 

lực trước những khó khăn chồng chất. Trong hoàng cung diễn ra nhiều vi 

phạm phép tắc, “ngay cả những nơi tôn nghiêm như chùa chiền cũng bắt đầu 

bị kẻ xấu làm ô uế” [57; 124]. Năm 1198, nhà Lý xuống chiếu sa thải bớt sư 

sãi [12; 381]. 

 Cũng tương tự như cuối triều Lý, triều Trần về buổi xế chiều, có những 

hoàng đế không biết lo cho dân no ấm, sa vào con đường hưởng lạc nên đất 

nước đứng trước nhiều khó khăn.  Từ nửa sau thế kỷ XIV trở đi, triều đình 

thưa dần lệnh đại xá cho thiên hạ, thay vào đó là những hành vi cướp bóc 

trắng trợn. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt. Thanh danh nhà Trần mau 

chóng sụp đổ. Quyền lực nội tộc họ Trần ngày càng giảm mạnh, dần dần bị 

san sẻ sang Hồ Quý Ly. Nhân dân nổi dậy khắp nơi. Cũng từ đó, vai trò, vị trí 

của Phật giáo bị giảm sút dần đối với chính trị. 

Tư tưởng của dân tộc, trong đó nổi bật là ý thức độc lập tự chủ tự 

cường tác động đến tư tưởng và hoạt động của Phật giáo. Đại Việt từ thế kỷ 

XI đến thế kỷ XIV đương đầu với nhiều kẻ thù xâm lược. Kẻ thù lớn nhất vẫn 

là xâm lược phương Bắc. Thời Lý, Đại Việt chống xâm lược Tống. Thời 

Trần, chống xâm lược Nguyên Mông. Khi có chiến tranh xâm lược, giai cấp 

phong kiến Đại Việt đã đoàn kết toàn dân đứng lên kháng chiến cứu nước. 

Chính quyền phong kiến nước ta từ thế kỷ XI trở đi đã là chính quyền tập 
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trung. Lúc đó, giai cấp phong kiến có vai trò lịch sử là thống nhất với quyền 

lợi của nhà nước, chi phối mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì 

vậy, họ không chỉ có quyền lực về kinh tế, chính trị, xã hội mà tư tưởng của 

họ ảnh hưởng và lan toả trong xã hội, đến với các tầng lớp nhân dân. Từ khi 

xây dựng nhà nước phong kiến tự chủ vào thế kỷ X, giai cấp phong kiến còn 

mang trong bản thân tinh thần dân tộc. Đó là ý thức xây dựng một nhà nước 

tự chủ, độc lập. Ý thức đó thể hiện trong việc chủ động phòng chống quân 

Tống của Lý Thường Kiệt, là quyết tâm kháng chiến đến cùng để bảo vệ nền 

độc lập của vua quan quý tộc nhà Trần. Những lời khảng khái đầy chất anh 

hùng như Trần Thủ Độ nói với Thái Tông: “Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin 

bệ hại đừng lo”, hay Trần Quốc Tuấn nói với Nhân Tông: “Trước chém đầu 

thần rồi sau hãy hàng”… Thiếu niên cũng là anh hùng như Trần Quốc Toản 

đã tự mình lập đội cảm tử quân với lá cờ thêu sáu chữ vàng, tham gia trận 

chiến vệ quốc vĩ đại. Trần Bình Trọng bị giặc bắt, không chịu đầu hàng mà 

còn thét vào mặt kẻ thù: “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm 

vương đất Bắc”…  

Tinh thần dân tộc của quý tộc nhà Lý Trần, đặc biệt là nhà Trần, đã 

phản ánh tinh thần của cả dân tộc quyết tâm dành và giữ chủ quyền quốc gia. 

Trong lúc Tổ quốc lâm nguy, tầng lớp quý tộc Trần đã đoàn kết thành một 

khối thống nhất. Các mâu thuẫn cá nhân, gia đình như mối quan hệ giữa Trần 

Quốc Tuấn và Trần Quang Khải bị lắng xuống. Thay vào đó là họ cùng nhau 

bàn việc nước, tính kế bảo vệ dân tộc. Không chỉ có vậy, tầng lớp quý tộc Lý 

Trần còn tập hợp được nhân dân quanh mình để đánh giặc giữ nước. Trong 

các cuộc kháng chiến vĩ đại đó, dân tộc Đại Việt đã “kết thành một làn sóng” 

to lớn để nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. Quý tộc nhà Trần 

quây quần quanh Hội nghị Bình Than để thể hiện quyết tâm đánh giặc. Sau 

đó, nhà Trần lại tổ chức Hội nghị Diên Hồng để tập trung ý chí, quyết tâm của 

toàn dân tộc. Ý chí độc lập tự chủ tự cường của dân tộc là ý chí của thời Lý 
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Trần cũng như của tư tưởng dân tộc. Trong bối cảnh ấy, cả dân tộc sôi sục 

tinh thần cứu nước. Phật tử không thể đứng ngoài dân tộc. Không có lí do gì 

mà phật tử từ chối tham gia. Đó là điều để chúng ta có thể hiểu được vì sao 

Phật giáo Lý Trần lại in đậm tinh thần nhập thế. 

Tư tưởng thân dân dưới triều Lý  Trần cũng rất gần gũi với quan niệm 

“từ bi, bác ái, cứu khổ” của Phật giáo, làm cho Phật giáo thâm nhập sâu hơn 

vào đời sống xã hội đương thời. Khi Lý Công Uẩn chuẩn bị lên ngôi, Đào 

Cam Mộc đã vận động Công Uẩn với lý do: “trên thuận lòng trời, dưới thoả 

dân mong” [12; 67]. “Nay trăm họ mỏi mệt dân không chịu nổi mệnh lệnh. 

Nếu thân vệ lấy ân đức mà vỗ về, tất trăm họ sẽ vui vẻ mà theo cũng như 

nước chảy chỗ trũng ai mà ngăn được.”[71; 63]. Trần Quốc Tuấn cho rằng: 

“khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, đó là thượng sách để giữ nước.” 

[12; 502]. Trần Anh Tông từng nói: “Trẫm là cha mẹ dân nếu thấy dân lầm 

than thì giải cứu ngay há để so đo khó dễ lợi hại". Trần Quốc Tuấn: “vua tôi 

cùng lòng, anh em hoà mục, nước nhà góp sức, giặc tự bị bắt” [12; 502]. Các 

vua Lý Trần còn cho đúc chuông đặt ở sân Rồng Long Trì để dân có nỗi oan 

uổng sẽ được kêu oan. Vua dân gần gũi là điều kiện thuận lợi, là yếu tố “nhân 

hoà” để đất nước phát triển. Những tư tưởng ấy gần gũi với tư tưởng Phật 

giáo, làm cho Phật giáo dễ dàng hoà nhập với đời sống của nhân dân. 

 Dưới hai triều đại Lý Trần, Phật giáo có vị trí nhất định trong hệ 

thống  chính trị, trở thành một bộ phận trong kiến trúc thượng tầng của chế 

độ phong kiến trung ương tập quyền. Phật giáo được bộ máy nhà nước rất coi 

trọng trong thời kỳ này. Các vua Lý Trần dùng Phật giáo để an dân, trị nước. 

Các triều đại Lý Trần thường phong một vị sư có tài, đức toàn vẹn làm quốc 

sư - tương đương với tể tướng, tham mưu trực tiếp cho hoàng đế. Nhà nước 

đặt ra các chức quan trong triều như trương thống, trương lục, quốc sư. Buổi 

đầu thời Lý, quốc sư trở thành cố vấn chính trị cho vua. Sau đó, quốc sư chỉ là 

bậc thầy về đạo cho cả nước. Nhiều vua Lý Trần sùng bái Phật, thường sử 
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dụng các nhà sư có tài y thuật, mời họ về kinh để cầu mưa, cầu tạnh; hoặc 

mời các vị sư học rộng biết nhiều về để thỉnh đạo. Nhờ đó, Phật giáo có một 

vị trí không nhỏ trong đời sống chính trị đương thời. 

 Tuy nhiên, Phật giáo cũng gặp những khó khăn từ những điều kiện 

chính trị đem lại.  Đến cuối thế kỷ XIII, đất nước rơi vào các cuộc chiến tranh 

với các lân bang ở phía tây và phía nam, làm hao binh tổn tướng và tiêu tốn 

của cải. Thậm chí còn có những cuộc chiến tranh giữa Đại Việt và Chiêm 

Thành ác liệt, quân Chiêm Thành tràn sang, thiêu trụi cả kinh thành Thăng 

Long. Trong hoàn cảnh ấy, chùa chiền cũng không tránh khỏi. Nguyễn Dữ 

cho biết: 

 Đời vua Giản Định nhà Trần, binh lửa luôn năm, nhiều 

nơi bị đốt; số chùa chiền còn lại, mười không được một, mà  cái 

số còn lại ấy, cũng mưa bay gió chuyển, đổ ngã xiêu nghiêng, 

tiêu điều đứng giữa áng cỏ hoang bụi rậm. Sau khi quân Ngô lui, 

dân trở về phục nghiệp. Có viên quân là Văn Tư Lập đến trị 

huyện ấy, thấy những cảnh hoang tàn đổ nát, bèn róng rả dân 

đinh các xã, đánh tranh kên nứa mà sửa chữa lại ít nhiều  

[11; 146-147]. 

Mặt khác, nhà nước không thu được thuế đinh, không thu được thuế từ 

bộ phận ruộng đất thái ấp khiến quốc khố ngày càng nghèo nàn, có lúc cạn 

kiệt. Năm 1397, Hồ Quý Ly đưa ra chính sách hạn điền, hạn nô. Triều đình 

thực hiện việc giảm bớt sư sãi. 

 Nhìn chung, những tác động của chính sách triều đình, tư tưởng chính 

trị, sự ưu ái đặc biệt của vua quan, quý tộc đối với Phật giáo…là nguyên nhân 

căn bản tạo nên sự hưng thịnh của Phật giáo Lý Trần. 
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1.2. TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ KINH TẾ 

 1.2.1. Tác động từ nền kinh tế và kỹ thuật  

Kinh tế Đại Việt vốn là nền kinh tế nông nghiệp lúa nước cho nên triều 

Lý Trần thực hiện chính sách trọng nông, khuyến nông rất mạnh mẽ. Nhà nước 

Lý Trần đã dùng nhiều biện pháp nhằm phát triển nông nghiệp, tăng diện tích 

ruộng đất. Các vua còn thân chinh xuống ruộng tịch điền cày mẫu để khuyến 

khích sản xuất nông  nghiệp.Triều Trần còn lập Ty khuyến nông, đặt các chức 

quan Hà đê chánh phó sứ. Các vua Trần thường xuyên đi thăm việc đắp đê. 

Bên cạnh đó, nhà nước còn thực hiện chính sách “ngụ binh và ư nông” nhằm 

kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh quốc phòng. 

Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, con người phải phụ thuộc rất 

nhiều vào thời tiết. Những người làm nghề nông thường xuyên phải:  

Trông trời, trông đất, trông mây, 

Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm 

 Do đó, để có một mùa bội thu thì nhà nước không thể không quan tâm 

đến việc trị thuỷ. Bên cạnh những việc như: đắp đê, đào sông, ngăn đập, dẫn 

nước…triều đình còn nhờ đến thần linh việc cầu mưa, cầu nắng. Ở đây, chúng 

ta nhận thấy sự quan tâm của cả bộ máy nhà nước trung ương và sự quan tâm 

của người dân đến phát triển kinh tế nông nghiệp đã tạo sức hút lôi kéo Phật 

giáo cùng tham gia vào quá trình này. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, hầu như 

năm nào triều đình cũng tổ chức cầu mưa, cầu tạnh. Nhà vua còn trực tiếp làm 

chủ lễ. Năm 1129, vua Lý Thần Tôn “trai giới cầu mưa” [12; 336]. Nghi lễ 

này thường được các vị sư tăng của đạo Phật thực hiện. Thiền uyển tập anh 

chép về thiền sư Tịnh Giới (? - 1207) như sau: 

 Mùa hè năm Trinh Phù thứ 2/1177) gặp đại nạn, vua Lý Cao 

Tông xuống chiếu cho các danh tăng làm lễ cầu đảo đều không ứng 

nghiệm. Vua từ lâu đã nghe danh tiếng của sư, bèn sai sứ thỉnh sư 

về kinh. Sư nghỉ chân ở chùa Báo Thiên đến nửa đêm thắp hương 

giữa sân chùa tụng niệm cầu khấn, trời bèn đổ mưa. [50; 135]. 
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 Thời Lý  Trần mở đầu cho nền văn minh Đại Việt, vì vậy kinh tế xã hội 

nói chung, thủ công nghiệp nói riêng, có bước phát triển đáng kể so với trước 

đó. Kỹ thuật thủ công nghiệp góp phần đảm bảo mọi nhu cầu thiết yếu của đời 

sống xã hội: ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, sinh hoạt… Điều đó tác động đến 

đời sống Phật giáo, làm cho nghi lễ long trọng và phong phú. 

 Thời kỳ này, sản phẩm của nghề dệt cũng tạo nên nét văn hóa đặc sắc 

của Đại Việt. Nghề dệt vốn đã nổi tiếng với những sản phẩm: tơ tằm, lông sợi, 

tơ chuối, đay gai. Làng Nghi Tàm nổi tiếng với nghề dâu tằm, có công chúa 

Quỳnh Hoa (con vua Lý Thần Tông) làm tổ sư nghề dệt. Công chúa xin vua 

cha ra tu ở chùa Đống Long (tức chùa Kim Liên). Tại đây, nàng đã dạy cho 

dân làng biết nghề tằm tang canh cửi.  

 Gốm là ngành nghề thủ công rất phổ biến với nhiều loại như: đất nung, 

đàn, sành, sứ và có tráng men. Thời kỳ này, nghề gốm đã sản xuất được khá 

nhiều loại hình sản phẩm phục vụ đắc lực cho công cuộc kiến thiết đất nước, 

tư liệu sinh hoạt, trang trí xa xỉ, xây dựng chùa chiền… Thời ấy, các làng gốm 

đã nổi tiếng như: Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội)… Có thể nói, gốm Lý Trần là 

đỉnh cao của nghệ thuật gốm trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Nghệ thuật 

đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc khắc hoạ nghệ thuật của các công trình 

Phật giáo. 

          Dưới thời Lý Trần, các nghề thủ công mỹ nghệ đã tiến một bước khá 

dài. Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Đại Việt được phong kiến nước 

ngoài coi là báu vật. Khắp nông thôn miền xuôi, đâu cũng có thợ rèn, thợ 

đúc… Ở miền núi, nghề khai mỏ rất phát đạt, hiện tượng mua bán nhân công 

cũng đã xuất hiện. Một sử gia Trung Quốc viết: “Giao Chỉ có cái lợi mỏ vàng, 

mới mua dân về làm nô.” 

 Các nghề mộc, nề, khắc chạm, sơn thếp cũng phát triển đáp ứng cho 

nhu cầu xây dựng nhiều chùa chiền của nhà nước và nhân dân. Ngoài ra, nước 

ta lúc đó còn có nghề in giấy, in bản gỗ đã ra đời. Sau khi Lý Công Uẩn dời 
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đô về Thăng Long, nhiều làng nghề làm giấy đã xuất hiện ở kinh thành như 

làng Yên Thái, Yên Hoà (làng giấy), làng Hồ, làng Nghè (Nghĩa Đô)… Sản 

phẩm đó phục vụ cho học hành, thi cử và để viết kinh Phật. Năm 1023, 1027, 

1036, các vua Lý Thái Tổ, Lý Thái Tôn xuống chiếu viết kinh Đại Tạng cất 

vào trong kho. Năm 1299, “Cho in các sách Phật giáo pháp sự, Đạo trường 

tân văn, Công văn cách thức.”[12; 500]. Chính sự phát triển của tiểu thủ công 

nghiệp đã tạo điều kiện cho Phật giáo có nhiều công cụ và chất liệu  để biểu 

đạt nội dung tư tưởng và các giáo lý. 

So với giai đoạn lịch sử trước đó, kỹ thuật thời Lý Trần đã phát triển  

lên một bước cao mới. Hiện nay, chúng ta chưa có đủ tài liệu về tình hình kỹ 

thuật thời Lý Trần. Nhưng qua một số sử liệu ít ỏi, cũng có thể thấy được 

những nét tiến bộ của kỹ thuật thời kỳ này. Những tiến bộ đó được thể hiện rõ 

qua các công trình liên quan đến Phật giáo. 

 Để có thể xây dựng các công trình có quy mô lớn như cung điện, thành 

quách, chùa tháp cao 12 tầng… thì cần có trình độ kĩ thuật cao. Chúng ta còn 

biết khoa học kĩ thuật thời Trần đã chế tạo súng thần công. Hồ Nguyên Trừng 

là người nắm vững kĩ thuật đó. Theo Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tấn: 

 Ngày nay, chúng ta còn được đọc những điều ghi chép về 

các máy tự động thời Lý. Bia Sùng thiện diên linh ở núi Đọi (Hà 

Nam, dựng năm 1121) có chép về máy Kim Ngao: “Ngày trung thu 

và ngày Tết, vua (Nhân Tông) ngự ở điện Linh Quang trên bờ sông 

Lô. Dưới sông hàng nghìn thuyền gióng trống đua bơi. Ở giữa sông, 

một con rùa vàng nổi, lưng đội ba hòn núi. Rùa lội lờ đờ trên mặt 

nước, lộ vân trên vỏ và soải bốn chân. Chuyển mắt nhìn lên bờ, 

miệng thì phun nước lên bến. Quay đầu hướng tới ngai vua mà cúi 

chào”. Bia Sùng thiện diên linh còn tả máy đèn quay và người máy 

đánh chuông. Lý Nhân Tông đặt hội đèn Quảng Chiếu: “dựng đèn 

Quảng Chiếu ngoảnh ra cửa Đoan Môn. Giữa nêu một cột, ngoài 
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đặt 7 tầng. Rồng uốn mà nở toà sen vàng, rèm lồng mà che đèn sáng 

rực. Có máy dấu kín dưới đất, làm đài quay như bánh xe. Lại có 2 

toà lầu hoa. Treo quả chuông đồng, tạc chú tiểu mặc áo cà sa, vặn 

mày kín thì giơ dùi đánh. Nghe tiếng sáo liền quay mặt lại. Trông 

bóng vua lại biết cúi đầu. Tựa như có trí khôn, biết khi động, khi 

tĩnh” [72; 334- 335] 

 Trình độ kỹ thuật tráng men càng ngày càng phổ biến. Chính kỹ thuật 

ấy đã góp phần làm cho văn hoá Lý Trần trở nên độc đáo. Bấy giờ, men sứ 

còn được phủ lên cả gạch và ngói. Họa tiết hoa văn trang trí trên mặt gốm 

cũng tỏ rõ óc thẩm mỹ của thợ thủ công lúc này đã đạt đến trình độ rất tinh tế. 

Các công trình của Phật giáo như gạch, ngói, cột đá, tượng, bát hương, lư 

hương… nhờ đó mà giàu tính nghệ thuật. 

  Qua đó, chúng ta thấy được trình độ kĩ thuật đương thời cũng khôn 

khéo và bộ óc thông minh của người thủ công thời Lý Trần. Kỹ thuật được áp 

dụng ngay vào đời sống tín ngưỡng của người dân Đại Việt. Phật giáo nhờ đó 

mà có những hoạt động phong phú hơn, hấp dẫn hơn, các công trình kiến trúc 

và điêu khắc của Phật giáo giàu tính nghệ thuật và mang đậm dấu ấn của một  

thời kỳ Phật giáo hưng thịnh. 

1.2.2. Sở hữu ruộng đất của nhà chùa  

Sự biến đổi, phát triển và hưng thịnh của Phật giáo gắn liền với chế độ 

kinh tế. Đối với quốc gia phong kiến như ĐạiViệt thời Lý Trần có nền kinh tế 

là nông nghiệp lúa nước thì cơ sở tạo nên chế độ kinh tế đó chính là chế độ sở 

hữu ruộng đất. Tuy nhiên, trong luận văn này, điều chúng ta quan tâm là: chế 

độ sở hữu ruộng đất có những tác động gì đến sự biến đổi, phát triển hưng 

thịnh của Phật giáo Lý Trần. 

Để có thể sống và tiến hành các nghi lễ tôn giáo thì đội ngũ sư tăng cần 

phải có những tư liệu sinh hoạt tối thiểu. Như vậy, họ chỉ có thể có được 

những tư liệu sinh hoạt dựa vào hai nguồn chủ yếu: một là nguồn cung tiến 
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các sản phẩm của nhân dân vào nhà chùa và phần hoa lợi mà nhà chùa nhận 

được từ sở hữu ruộng đất. 

Có thể thấy rằng, dưới thời Lý Trần, nhà chùa có rất nhiều ruộng đất. 

Nguồn cung tiến ruộng đất vào chùa từ nhiều thành phần khác nhau. Về cơ 

bản, ruộng nhà chùa được hình thành từ các nguồn sau: 

- Do nhà nước ban cấp. Bia Đệ nhị đại tổ trùng tu sự tích ký đã ghi các 

sự kiện: “…Trần Nhân Tông bảo Anh Tông đem 100 mẫu ruộng ở hương Đội 

Gia cùng canh phu (người này) đổi cho các sư” [43; 172]. Trong sách Tam tổ 

thực lục viết, vào năm 1310, vua Trần Anh Tông cấp 80 mẫu ruộng cho sư 

Pháp Loa để nuôi tăng nhân, sau 4 năm thì đòi lại"[ 57; 52]. Đây là nguồn 

ruộng lớn của nhà chùa. 

- Trích một phần từ ruộng công làng xã. Bia chùa Hương Nghiêm 

chép: năm 1091, thái uý Lý Công trùng tu chùa bằng cách “mua ruộng đất, 

dựng bia đá và chia ruộng cho giáp binh từ trên đi xuống đến đàm A Lôi, 

chia đàm làm 2 phần cho giáp Bối Lý một nửa, cho giáp Viêm Đầm một 

nửa” [57; 52]. Loại ruộng này vẫn thuộc sở hữu làng xã, nhà chùa chỉ được 

hưởng hoa lợi mà thôi. 

- Do các quan lại, vương hầu, công chúa, nhà giàu cung tiến. Đây là 

loại ruộng đất từ điền trang, thái ấp, ruộng tư c0ủa cá nhân cung tiến cho 

chùa. Trường hợp cúng ruộng cho chùa nhiều nhất  được ghi lại là vào đời 

Trần Minh Tông, năm 1324, Tư đồ Văn Huệ vương “cúng 300 mẫu ruộng ở 

Gia Lâm và hơn 1000 mẫu điền thổ ở trng Đông Gia và trng An Lưu, cùng 

hơn 1000 nông nô để làm của riêng thường trú của viện Quỳnh lâm”[57; 

53]. Trụ đá chùa Đại Thành danh lam Thắng Nghiệp Luật tự ở xã Vĩnh Dụ, 

thuộc Quốc Oai Trung Lộ thời Trần, nay thuộc xã Thanh Thuỳ, huyện Thanh 

Oai, Hà Nội, gọi là chùa Dụ Tiền. Tấm trụ đá này vẫn còn để cạnh chùa. Trên trụ 

đá có ghi công đức của việc xây dựng chùa, có thể tóm tắt như sau: “Ngài họ Vũ, 

tự Mẫn Đạt, tỳ khưu chùa Phúc Lâm, mua ruộng đất ao hồ làm Phật đường, cầu 
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đảo linh ứng. Vua Minh Tông xuống chiếu ban tên chùa là Đại Thành Danh Lam 

Thắng Nghiệp Luật tự. Anh vua Hiến Tông là Cung Túc đại vương Trần Dục 

xây dựng chùa. Đến năm 1353 thì xong. Đến năm Đại Trị thứ 3 (1360) thì khắc 

trụ đá ghi lại số ruộng đất, đàm ao do chư vương công chúa và các nhà thế gia 

cúng vào chùa”. Momo ki Shiro, một học giả người Nhật đã thống kê trong trụ 

đá đó ghi có “55mảnh mảnh/khu ruộng, đất, ao với tổng diện tích 245 mẫu, 7 

sào, 1 thước, 5 thốn” [4; 16]. Những tư liệu như trên cho thấy các vua, quan, 

vương hầu, công chúa đã cúng khá nhiều ruộng và tiền cho các chùa. 

- Do nhà chùa quyên góp được, mua ruộng cho mình. Phần ruộng này 

không nhiều. 

Thời Lý Trần, nhà chùa sở hữu một lượng ruộng đất khá lớn. Như vậy, 

phải có người làm cho nhà chùa, những người cày cấy trên mảnh ruộng mà 

nhà chùa sở hữu. Ở đây có vấn đề là: Liệu nhà chùa có lợi dụng quyền sở hữu 

ruộng đất để bóc lột những người làm thuê không? Nếu có quan hệ bóc lột thì 

điều này đã tác động thế nào đến Phật giáo? Việc sở hữu ruộng đất riêng của 

nhà chùa đó có tác động gì đến Phật giáo không? 

Ruộng chùa không thuộc sở hữu riêng của một vị sư tăng nào, mà sở 

hữu của một nhóm sư tăng dưới quyền trụ trì chính. Do đặc điểm của những 

sư tăng không màng tới lợi lộc, do nguồn cung ruộng đất cho chùa nên sở hữu 

ruộng đất nhà chùa lỏng lẻo. Nếu có sự tranh chấp, thu hồi thì khó mà giữ nên 

ruộng chùa không phải tồn tại mãi theo chùa. 

Việc có sở hữu ruộng đất của nhà chùa sẽ dẫn đến khả năng đội ngũ sư 

tăng cũng phải tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngoài thời gian 

dành cho Phật, họ còn phải lao động. Điều này cho phép đội ngũ sư tăng có 

cuộc sống không khác biệt so với cuộc sống của nhân dân. 

Tuy nhiên, sư tăng không phải là lực lượng chính trong sản xuất nông 

nghiệp. Lực lượng chủ yếu của quá trình sản xuất này trong nhà chùa (đối với 

những chùa lớn) là tam bảo nô. Tam bảo nô là những người cày ruộng cho 
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chùa. Theo Nguyễn Lang: “người được gọi là tam bảo nô lại có những quyền 

lợi mà người ngoài không có” [32; 8]. Tam bảo nô thường có một lô đất để 

cất nhà và canh tác do chùa phát. Họ được pháp luật bảo vệ, không sợ bị chủ 

điền đàn áp. Vì chủ điền là nhà chùa, nhà chùa lại không có quyền hành trừng 

phạt nếu họ phạm pháp. “Đây là một sự cộng tác giữa nhà chùa và nhà nước 

để đảm bảo cho sự sống trong quyền tự do của những người cày ruộng cho 

chùa.” [32; 9]. Với nhiều điều kiện ưu đãi như vậy nên nhà chùa thu hút được 

nhiều người "theo ruộng" rồi họ "theo chùa", "theo Phật". 

 Nhà chùa có kinh tế khá mạnh, do được ban cấp và cung tiến nhiều. 

Theo Trương Hữu Quýnh:  

Bia Sùng thiện diên linh, thái hậu Linh Nhân đã lấy 72 mẫu 

ruộng ở 2 xã Cẩm Trục và Thu Lãng thuộc huyện Cẩm Giàng (Cẩm 

Bình - Hải Dương) cấp cho chùa làm tam bảo. Bia Vạn Phúc đại 

thiền tự dựng năm Chính Hoà thứ 7 (1686) ở chùa Phật Tích (Từ 

Sơn - Hà Bắc) ghi: “vua thứ 3 nhà Lý, năm Long Thuỵ Thái Bình 4 

(1057) đã cho xây trên 100 ngôi chùa, thí vào ấy hơn 1 trăm thửa 

ruộng.” Trường hợp đáng chú ý là theo bài minh khắc trên chuông 

chùa Thần Quang (chùa Keo - Thái Bình) thì số ruộng do triều Lý 

thưởng cho chùa lên đến 1371 mẫu sào (chuông đúc vào năm Chính 

Hoà 19 (1698) nên không nói rõ số liệu trên được tính vào thời 

điểm nào, dưới triều vua nào[57; 88]. 

Do nhà chùa (đặc biệt là những chùa lớn) có nhiều ruộng và do triều 

đình trọng Phật giáo nên số người theo đạo rất đông: 

 Trong thời đại thịnh nhất của Phật giáo Trúc Lâm, khoảng 

trên 15.000 người đã được thu giới xuất gia trong các giới đàn do 

giáo hồi xuất gia trong các giới đàn do giáo hồi Trúc Lâm tổ 

chức”[32; 5]. "Ngoài ra, số lượng tăng sĩ và tự viện không hề thuộc 
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giáo hội Trúc Lâm cũng là số lượng đáng kể … cố nhiên ta cũng 

nhận định rằng, có những tăng sĩ vốn không thuộc tăng phái Trúc 

Lâm nhưng đã gia nhập môn phái này, bởi đây là môn phái duy 

nhất được triều đình công nhận và ủng hộ.[32;6] 

Không chỉ sự quan tâm, ưu đãi đặc biệt của triều đình đối với Phật giáo, 

mà dân chúng tín mộ Phật giáo còn tạo nên sự lớn mạnh về kinh tế của đạo 

Phật. Đặc biệt, cuối thời Trần, chùa làng được xây dựng rất nhiều. Nguyễn 

Lang cho biết:  

Dân chúng tự động cất chùa, cúng dường ruộng đất cho chùa 

để cung cấp lương thực cho tăng sĩ. Ta có thể nói rằng phần lớn 

những ngôi chùa nhỏ dựng lên khắp nơi ở các làng đều là của quần 

chúng tạo ra dựng và nuôi dưỡng, không chính thức được triều đình 

công nhận và không thuộc môn phái Trúc Lâm [32; 6- 7].  

Bệ Phật chùa Đại Bi trong chùa Đại Bi ở thôn Quế Dương, xã Cát Quế, 

huyện Hoài Đức, Hà Nội dựng năm 1374 có khắc tên thí chủ đóng góp vào 

việc dựng bệ: “Tất cả có 38 người. Trong đó chỉ có một người họ Đặng, một 

người họ Phí, một người họ Đỗ, một người họ Phùng. Số còn lại đều là họ 

Nguyễn” [4; 17]. 

 1.2.3. Giao lưu kinh tế với nước ngoài 

 Phật giáo không phải là tôn giáo bản địa của người Việt. Nhờ giao lưu 

với nước ngoài, Phật giáo và một số tôn giáo khác mới có điều kiện thâm 

nhập, tồn tại và phát triển ở Việt Nam. Thông thường, Phật giáo được truyền 

vàoViệt Nam gắn liền với quá trình giao lưu về thương mại.  

Xã hội Đại Việt từ thế kỷ X trở đi, nhất là thời Lý Trần, kinh tế thương 

nghiệp phát triển lên một bước đáng kể, có những thành tựu rực rỡ. Tiền tệ 

xuất hiện và sử dụng rộng rãi. Giao thông vận tải luôn được cải tạo và mở 

rộng, góp phần tích cực cho ngoại thương phát triển.  
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Từ trước, thuyền buôn các nước phương Nam và phương Tây 

như Diệp Điều (Gia va), Thiện (Miến Điện), Thiên Túc (Ấn Độ), 

An Tức (I răng), Đại Tấn (Đông La Mã) đều đã qua lại buôn bán 

trên vùng biển nước ta. Đến thời Lý Trần, thuyền buôn các nước 

không những chỉ có qua lại ghé đậu mà còn thực sự buôn bán trực 

tiếp với nước ta [57; 185]. 

 Buôn bán giữa Đại Việt và các nước khác lúc đó không chỉ là sự giao 

lưu kinh tế, mà kéo theo đó là giao lưu văn hóa, tôn giáo. Chắc chắn Đại Việt 

lúc đó phải có sự giao lưu Phật giáo trong nước và khu vực, đặc biệt với các 

nước láng giềng: Trung Quốc, Chiêm Thành và xa hơn nữa là: Tây Vực, Miến 

Điện, Gia va, Ấn Độ… Năm 1187, “Có nhà sư Tây Vực đến. Vua xuống 

chiếu hỏi vua ấy có tài năng gì, trả lời có tài sai bảo được hổ. Bảo thử tài, 

không hiệu nghiệm "[12; 878]. Năm 1311, “Lấy con gái của sư người Hồ là 

Chu Di Bà Lam vào cung. Nhà sư này đời Nhân Tôn đã sang nước ta…” [12; 

526]. Dưới thời Trần, Tá Thánh thái sư Chiêu Văn Vương Nhật Duật là người 

rất giỏi, thường giao lưu với nước ngoài, am hiểu phong tục các nước, lại nói 

được tiếng các nước:  

Lại đến chơi chùa Tường Phù, nói chuyện với sư người Tống, 

ngủ lại rồi về. Phàm là người nước ngoài đến kinh sư, thường kéo 

đến chơi nhà, nếu là người Tống thì ngồi nghế đối nhau, đàm luận 

suốt ngày, là người Chiêm hay người Man khác đều theo quốc tục 

của họ mà tiếp đãi [12; 558].  

 Đặc biệt, quan hệ ngoại giao giữa Đại Việt và Tống đã tạo điều kiện để 

du nhập kinh Phật từ Trung Quốc, làm cho Phật pháp phát triển. Các nhà sư 

Đại Việt lúc đó cũng chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng thiền Tông Trung 

Quốc. Chẳng hạn như phái thiền Vô Ngôn Thông thời Lý, phái Thảo Đường, 

phái Trúc Lâm Yên Tử là những phái chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa. 
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          Tóm lại, kinh tế Đại Việt dưới thời Lý Trần đã tạo cơ sở quan trọng cho 

Phật giáo phát triển. Xuất phát từ nền kinh tế nông nghiệp lúa nước nên Phật 

giáo có lý do để gắn bó mật thiết với đời sống con người. Trình độ kỹ thuật 

của Đại Việt lúc đó đã có bước phát triển đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho 

Phật giáo biểu đạt tư tưởng, giáo lý, các phương tiện để tổ chức nghi lễ… 

Giao lưu kinh tế, thương mại của Đại Việt đợc mở rộng, kéo theo sự giao lưu 

về văn hóa, tôn giáo. Kinh tế Đại Việt thời Lý Trần không phải là hưng thịnh 

nhất so với các triều đại phong kiến Việt Nam. Tuy nhiên,  những điều kiện 

vật chất trong thời kỳ này cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho Phật giáo phát 

triển. Sự hưng thịnh của Phật giáo Lý Trần cũng nhờ một phần vào sự ưu đãi 

về chế độ sở hữu ruộng đất đối với nhà chùa. 

 1.3. TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ VĂN HOÁ 

 Cùng với nền chính trị độc lập nêu cao ý chí tự lực tự cường, nền kinh 

tế có bước phát triển đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, Đại Việt có một nền 

văn hoá phát triển tương thích. Văn hoá Đại Việt thời Lý Trần để lại một dấu 

ấn khá đậm trong tiến trình phát triển lịch sử dân tộc. Như Lê Quý Đôn đã 

nhận định “Nước Nam ở hai triều Lý Trần nổi tiếng là văn minh.” 

 Trên tinh thần dân tộc, phát huy yếu tố nội sinh là chủ yếu, văn hóa  Đại 

Việt thời Lý Trần có sự giao lưu văn hoá với các nước trong khu vực. Các triều 

đại Lý Trần đã tự chủ động tiếp thu, cải biến những yếu tố văn hoá Đông Nam 

Á, Trung Hoa, Ấn Độ tạo nên sự hài hoà giữa các tín ngưỡng, tôn giáo.  

 Triều đại Lý Trần thực hiện chính sách khoan dung, hoà hợp giữa các 

tín ngưỡng và tôn giáo đương thời. Đạo Phật được tôn sùng nhất, song Nho, 

Lão và các tín ngưỡng khác cũng được tôn trọng, không bị phân biệt. Phật, 

Nho, Lão ảnh hưởng tới nhau, được coi là hiện tượng tam giáo đồng nguyên. 

Triều đình thường tổ chức các cuộc thi Tam giáo gồm Phật học, Nho học, 

Đạo học. Các tôn giáo đó được người dân Đại Việt tiếp thu một cách chủ 

động, sáng tạo và phù hợp với các tín ngưỡng bản địa. 
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 Các tín ngưỡng dân gian truyền thống như: tín ngưỡng thần linh, vật 

linh, tục thờ Mẫu, tục sùng bái anh hùng, pha trộn với Đạo giáo được khuyến 

khích phát triển. Các tín ngưỡng còn hoà trộn với tôn giáo, cùng tồn tại. 

Trong hai tác phẩm “Việt điện u linh” và “Lĩnh Nam chính quái”, có nhiều vị 

thiên thần, các vị anh hùng và danh nhân đã được truyền thuyết hoá và tôn 

vinh. Đạo Nội tràng được lập nên từ các tín ngưỡng dân gian vào đời Lý Thần 

Tông. Phật Mẫu Man Nương được sùng bái, thờ cúng ở rất nhiều nơi. Dưới 

thời Trần, Đạo giáo có một vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của 

người Việt. Các đạo sĩ thường có nhiều phép thuật để trừ yêu ma, chữa bệnh, 

cầu đảo, trấn yểm các sông núi… thậm chí còn được mời giảng giải cho vua 

về phép tu và luyện. Đạo giáo còn ảnh hưởng vào trong các tín ngưỡng và 

trong Phật giáo. Phật giáo sống chung với các tín ngưỡng đó từ khi đến Việt 

Nam cho đến nay. Vì vậy, Phật giáo phải tìm cách thích nghi. Thích nghi nên 

Phật giáo ở Việt Nam nói chung và thời Lý Trần nói riêng có sự mềm dẻo 

trong giáo lý (thể hiện ở nhiều phái khác nhau), phong phú trong nội dung tư 

tưởng và có nhiều cách giải thích khác nhau. 

 Cuối thời Trần, Nho giáo dần dần chiếm lĩnh, vai trò của Phật giáo 

trong đời sống chính trị ngày càng giảm. Nho học là học thuyết để bảo vệ 

chính quyền phong kiến. Nước ta từ Đinh - Ngô - Tiền Lê đã bắt đầu xây 

dựng một quốc gia phong kiến độc lập. Thời Lý Trần, tiếp nối sự nghiệp ấy và 

làm vẻ vang hơn truyền thống giữ nước của cha ông, nêu cao tinh thần độc lập 

tự chủ. Vì vậy, triều đại Lý Trần không thể không dùng Nho. Nhà Lý sớm xây 

dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám để học Nho học phát triển. Nho giáo ngày 

càng tăng tiến trong khi Phật giáo phát triển lên mức thịnh nhất thì dần dần đi 

xuống. Học thuyết Nho giáo đi từ tầng lớp trên của xã hội, ảnh hưởng rộng 

rãi xuống các tầng lớp dưới của xã hội, dần dần trở thành một ý thức hệ 

thống trị xã hội. Nho giáo cung cấp cho những người đứng đầu nhà nước 

(vua, quan)  những quan điểm, những nguyên lý về phép trị nước, thực hành 

tôn ti trật tự xã hội, những chuẩn mực đạo đức, quan hệ con người với con 
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người trong xã hội… Do vậy, những người đứng đầu nhà nước dù có sùng 

Phật, Đạo hay không sùng vẫn rất cần Nho giáo để trị đất nước. Tuy vậy, với 

dân chúng Nho giáo là một học thuyết khó hiểu, khó nhập. Tư tưởng của 

Nho giáo chủ yếu bàn về nhân sinh quan, vũ trụ quan, xã hội quan. Đến Việt 

Nam không muộn nhưng sự truyền bá lại không mấy thuận. Thế kỷ XIV, ở 

Đại Việt mới giảng dạy bộ tứ thư. Và đến tận thế kỷ XVIII, Kinh dịch, Kinh 

xuân thu mới được bàn bạc. Theo Nguyễn Tài Thư trong bài Một số đặc 

điểm của Nho giáo Việt Nam trên Tạp chí Lý Luận chính trị, số 7 (2008) cho 

rằng: Sự chậm trễ này có lẽ là do nhu cầu của quần chúng muốn biết cái thiết 

thực hơn, gần gũi với cuộc sống hàng ngày của họ hơn những cái khác. Vì 

vậy, Lê Quát từng so sánh Phật với Nho mà than: “Ta rất lấy làm xấu hổ với 

tín đồ nhà Phật” [12; 604]. 

Mặt khác, Nho học là nội dung chủ yếu trong nền giáo dục của chế độ 

phong kiến Việt Nam. Triều Lý Trần thường mở khoa thi Thái học sinh 

(những người học Nho) và Tam giáo (Nho, Phật, Đạo). Vì vậy, các trung tâm 

giáo dục của xã hội là các chùa trước đây đã dần nhường lại cho các trường 

học chính thức của nhà nước tổ chức. Phật giáo từ đó cũng giảm dần vai trò 

đối với xã hội. 

Trong khi đó, một bộ phận tăng ni biến chất, thoái hoá, mê tín dị đoan 

trở nên phổ biến làm cơ sở cho một số nho sĩ bài xích phê phán Phật giáo 

như: Lê Văn Hưu, Lê Quát, Trương Hán Siêu. Hồ Quý Ly ra lệnh sa thải bớt 

tăng đồ, ai chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục. Tuy vậy, Phật giáo vẫn còn tồn tại 

và ảnh hưởng rất sâu đậm đến dân chúng. 

Chữ Nôm được đưa vào sử dụng đồng thời với chữ Hán tạo nên sự 

phong phú trong các sáng tác đương thời, đạo Phật cũng nhờ đó mà phát triển 

giáo lý rộng rãi vào trong nhân dân. Chữ Hán không thoả mãn được nhu cầu 

quảng đại của quần chúng nhân dân. Chữ Nôm xuất hiện (có thể đã được dùng 

khá phổ biến thời Trần) để ghi âm tiếng nói dân tộc, giảm bớt sự phức tạp của 

chữ Hán và cùng chữ Hán đáp ứng rộng rãi hơn nữa nhu cầu của xã hội. Tác 
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phẩm Khoá hư lục của Trần Thái Tông được ít người biết đến bởi sáng tác 

bằng chữ Hán, sau này Tuệ Tĩnh phải giải nghĩa bộ Kinh này bằng quốc âm để 

được phổ biến rộng rãi trong tín đồ của đạo Phật. Tác phẩm Cư trần lạc đạo 

của Trần Nhân Tông được viết bằng chữ Nôm nên phổ biến rộng rãi, giúp cho 

tư tưởng Phật giáo đến gần với quảng đại quần chúng. 

Mặt khác, sự ra đời và sử dụng phổ biến chữ Nôm thể hiện tinh thần tự 

chủ của dân tộc Đại Việt. Chữ Nôm là sản phẩm của văn hoá Đại Việt nhằm 

phục vụ cho văn hóa Đại Việt. Không giống như chữ Hán được truyền bá từ 

phương Bắc và ban đầu nó mang tính chất áp đặt, do người Hán sang xâm 

lược đem theo. Triết lý đạo Phật được thể hiện thông qua chữ Nôm góp phần 

tô thêm bản sắc văn hóa dân tộc. 

 Văn học nghệ thuật là sự phản ánh đời sống xã hội. Văn học nghệ thuật 

thời Lý Trần phản ánh đời sống vật chất và tư tưởng của con người lúc đó. 

Thời kỳ này, văn học nghệ thuật  đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. 

Do sự phát triển chữ Nôm, bên cạnh ngôn ngữ vay mượn là chữ Hán 

nên văn học thời Lý Trần đã có nhiều tác phẩm có giá trị. 

Các tác phẩm văn học thời kỳ này phản ánh tinh thần dân tộc, phát huy 

cao độ tính độc lập, tự chủ, tự cường của một thời được gọi là “hào khí Đông 

A”. Có những tác phẩm tiêu biểu như: bài “Nam quốc sơn hà" - được xem là 

tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước; “Hịch tướng sĩ”, bài “Phú sông 

Bạch Đằng”… với tác giả lớn như: Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn, 

Trương Hán Siêu… 

Bên cạnh nêu cao tư tưởng yêu nước, tự hào dân tộc, thơ văn Lý Trần 

còn ca ngợi cảnh thiên nhiên giàu đẹp như: 

   Sáng dậy mở cửa sổ 

   Xuân đi nào có hay 

   Một đôi bươm bướm trắng 

   Phất phơ lướt hoa bay 

    (Dịch thơ Trần Nhân Tông) 
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Một bộ phận không nhỏ đóng góp cho văn thơ Lý Trần là lực lượng  

những tác gia là các nhà sư. Làm những bài kệ hầu  như là sở thích, thói 

quen của các nhà sư thời kỳ này. Thậm chí, đối đáp nhau họ còn dùng thơ. 

Trong Thiền uyển tập anh, hầu như nhà sư nào trước khi thoát xác, họ cũng 

đọc một bài kệ để lại cho đệ tử của mình. Nội dung chủ yếu của các bài kệ 

mang đậm màu sắc Phật giáo. Các tác phẩm ấy cũng không tách khỏi tinh 

thần của thời đại. 

Thời Lý Trần cũng để lại nhiều văn bia dài, nhiều bài phú lưu loát đẹp 

đẽ như: Đông hồ bút, Trảm xà kiếm, Ngọc tỉnh liên, Thiên Hưng trấn… 

Ngoài ra, thể loại truyện cũng ra đời như Báo cực truyện, Việt điện u 

linh, Lĩnh Nam chích quái, Nam ông mộng lục.. Hai tác phẩm “Việt điện u 

linh”, “Lĩnh Nam chích quái” hiện nay trở thành tư liệu quý để chúng ta tìm 

hiểu về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo giai đoạn này. 

Cùng với điều kiện về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá thời Lý Trần đã 

phát triển phong phú nhiều thể loại. Bên cạnh đó còn hình thành một nền nghệ 

thuật đặc sắc, đạt được những thành tựu rực rỡ. Thời kỳ này có nhiều công 

trình về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc. Nhìn chung, kiến trúc thời Lý mang 

tính hoành tráng, quy mô; khác thời Trần mang tính thực dụng, khỏe khoắn. 

Các công trình kiến trúc lớn tiêu biểu như: hoàng thành Thăng Long, cung 

điện ở khu Tức Mặc - Thiên Trường (Nam Định), thành nhà Hồ, thành quách 

với các khu lăng mộ và phủ đệ. Các công trình kiến trúc của Phật giáo cũng 

lớn như: tháp Báo Thiên, chùa Quỳnh Lâm, chùa Phật Tích, chùa Phổ Minh, 

quần thể các chùa ở Yên Tử…Chùa, tháp được xây dựng nhiều hơn bao giờ 

hết. Chùa, tháp có thể do nhà nước xây dựng hoặc có nhiều chùa nhỏ do dân 

chúng xây nên.  

Điêu khắc và đúc tạo hình thời Lý - Trần có các loại tượng, chuông, 

vạc, các bức phù điêu. Các tác phẩm đó chủ yếu phục vụ cho Phật giáo. Mỹ 
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thuật, ca múa nhạc, các loại nhạc cụ phát triển rầm rộ. Đặc sắc nhất thời Lý là 

nghệ thuật rối nước, có liên quan đến nhà sư Từ Đạo Hạnh. Các lễ hội thường 

tổ chức nhiều trò chơi dân gian. Đặc biệt, chùa chiền thường hay tổ chức các 

lễ hội. Thậm chí nhiều lễ hội đó mang tính quốc gia, do triều đình tổ chức. 

Tóm lại, Phật giáo Lý Trần là giai đoạn phát triển thịnh nhất trong lịch 

sử Việt Nam. Cơ sở để đạo Phật phát triển như vậy là bởi những tác động từ 

các yếu tố: chính trị - kinh tế - văn hóa. Đó là một nền chính trị nêu cao tinh 

thần độc lập dân tộc, chiến thắng ngoại xâm, dù là quân xâm lược hùng mạnh 

nhất. Những người đứng đầu nhà nước phong kiến thời Lý Trần có nhiều 

người xuất thân liên quan đến Phật giáo, sùng bái Phật giáo nên Phật giáo có 

vai trò lớn trong đời sống xã hội. Nhà nước Lý Trần còn dành một phần ruộng 

đất riêng gọi là ruộng chùa để nhà chùa chăm lo nghi lễ đầy đủ, nuôi các sư 

tăng, phát triển tổ chức. Văn hóa Đại Việt dưới thời Lý Trần cũng đạt được 

nhiều thành tựu rực rỡ, tạo điều kiện cho Phật giáo được thể hiện qua nhiều 

tác phẩm thơ văn, kiến trúc và điêu khắc. Có thể thấy rằng, từ trước đến nay, 

không có triều đại nào lại có nhiều điều kiện thuận lợi như vậy để cho Phật 

giáo phát triển. 
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Chương 2 

vàI nét về tư tưởng phật giáo thời lý trần 

2.1. Vài NÉT Về PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRƯỚC THỜI Lý 

Phật giáo hình thành ở ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ VI (TCN). Người 

sáng lập ra học thuyết này là Siddhartha, con vua trị vì bộ tộc Sakya ở miền 

Bắc ấn. Siddhartha là người có đầy lòng trắc ẩn, dễ cảm thông với nỗi khổ của 

con người. 29 tuổi, ông quyết định đi tìm đường cứu khổ cho bản thân và nhân 

loại. Sau sáu năm thực hành cuộc sống khổ hạnh, ông không đạt được kết quả 

gì. Ông đành bỏ cách này. Siddhartha đã tìm thấy lời giải đáp ngay chính 

trong bản thân mình khi ông ngồi trên một nệm cỏ dưới gốc cây bồ đề. 

 Siddhartha (Thích Ca Mâu Ni) không viết sách, chỉ bàn luận với đệ tử. 

Khoảng thế kỷ I (TCN), các đệ tử của ông đã biên soạn những lời giảng giải 

của Phật Thích Ca Mâu Ni thành Kinh, Luật, Luận. 

Khoảng thời gian này, tư tưởng của Phật Thích Ca đã vượt biên giới ấn 

Độ lan rộng theo hai hướng chính. Một về phương Nam, từ miền Nam ấn Độ 

sang Thái Lan, đến Lào, hình thành nên phái Nam tông; một về phương Bắc, 

từ miền Bắc ấn Độ sang Trung Quốc, Nhật Bản, hình thành nên phái Bắc 

tông. Phái Nam tông mang đậm màu sắc Phật giáo tiểu thừa. Phái Bắc tông 

phát triển theo hướng Phật giáo Đại thừa. 

Phật giáo đến Việt Nam vào khoảng đầu công nguyên. Lúc đó, nước ta 

đang nội thuộc Trung Quốc. Phật giáo dễ dàng thâm nhập vào xã hội Việt 

Nam vì học thuyết này có những quan điểm gần gũi với tư tưởng dân tộc. Phật 

giáo nhanh chóng hoà nhập vào xã hội Việt Nam đương thời, hòa trộn cùng 

với tín ngưỡng bản địa, trở thành một tôn giáo của dân tộc. 

Phật giáo vào Việt Nam cũng bằng hai con đường chính, từ hai phái 

Tiểu Thừa và Đại Thừa. Việt Nam được truyền Phật giáo trực tiếp từ ấn Độ, 

có thể còn xưa hơn Phật giáo vào Trung Quốc. Tuy nhiên, lúc này do Việt 
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Nam bị phương Bắc thống trị nên đã chịu ảnh hưởng chính trị, văn hoá của 

Trung Quốc. Vì vậy, Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng nhiều từ Trung Quốc. 

Hướng từ ấn Độ sang ngày càng giảm bớt vai trò. 

Do việc du nhập Phật giáo diễn ra từ những hướng khác nhau, nhiều 

thời điểm khác nhau, nhiều tông phái khác nhau, cho nên Phật giáo Việt Nam 

có sự phong phú, đa dạng ngay từ buổi đầu xuất hiện. 

Đến nay, sử sách cho chúng ta biết lịch sử Phật giáo Việt Nam chủ yếu 

là lịch sử của những phái Thiền. Trước thời Lý, Phật giáo Việt Nam có hai 

dòng Thiền lớn: 

 Dòng Thiền Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi - dòng thiền thứ nhất ở Việt Nam  

Từ năm 580, thiền sư người ấn Độ là Vinitanici Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi 

sang Việt Nam, truyền giáo, lập ra phái Thiền thứ nhất ở Việt Nam. 

Dòng Thiền này tuy từ phía Bắc xuống, nhưng lại do một tăng sĩ ấn Độ 

truyền vào, nên mang nhiều sắc thái của thiền ấn Độ. Nội dung của thiền Tỳ-

Ni-Đa-Lưu-Chi chủ yếu là: 

 Tinh thần vô trú: Không chấp có, cũng không chấp không cho thực 

tướng của các pháp một thuộc tính nào hết, không chấp trước vào bất cứ một 

thuộc tính nào, tất cả chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tư biện. Cảnh giới của 

định không phải là cảnh giới của người phàm tục. Vì người phàm tục chỉ thấy 

được một bộ phận mà không thấy được toàn phần, giống như người mù sờ voi. 

 Chú trọng tu định: Tu định sẽ làm cho trí tuệ bừng sáng, hành giả sẽ 

chứng được nhiều quyền năng siêu nhiên, tạo nên phép thần thông. Do tư 

tưởng con người phân tán, không tập trung, không định nên cảnh giới con 

người nhìn thấy bị hạn chế. Nếu tư tưởng con người thật sự tập trung, chuyên 

chú, không tán loạn thì nhất định sẽ thấy sự vật bằng con mắt sáng suốt hơn, 

với bộ óc tỉnh táo hơn. Đến một trường độ nhất định thì đạt được quyền năng 

"siêu nhiên", "phép lạ". Đó là sức mạnh tiềm ẩn của con người chứ không phải 

là do thần hay một lý luận siêu nhiên nào hỗ trợ. 
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Theo Thiền uyển tập anh, có 19 thế hệ các sư thuộc phái Thiền Tỳ-Ni-Đa-

Lưu-Chi. Từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ 10 trước thời Lý. (xem Phụ lục) 

 Dòng Thiền thứ 2: Thiền Vô Ngôn Thông 

Năm 820, Thiền sư Vô Ngôn Thông, người Trung Hoa, sang Việt Nam 

trú tại chùa Kiến Sơ, lập ra phái Thiền thứ hai tại Việt Nam. Sư là người trầm 

tính, ít nói, nhưng hiểu rộng biết sâu, nên người đương thời gọi là Vô Ngôn 

Thông. 

Vô Ngôn Thông theo học thiền sư Bách Trượng. Thiền sư Bách Trượng 

là học trò đắc pháp của thiền sư Đạo Nhất (Mã tổ). Thiền sư Bách Trượng khai 

sáng ra hai phái Thiền lớn của Trung Hoa: Thiền Quy Ngưỡng và Thiền Lâm 

Tế. Thực ra, cũng chính Bách Trượng là người sáng lập ra phái Thiền Vô 

Ngôn Thông ở Việt Nam. Do vậy, tư tưởng Thiền Vô Ngôn Thông thuộc dòng 

Thiền Bách Trượng. 

Tư tưởng cơ bản của Thiền Bách Trượng là đạt tới cảnh giới 

được gọi là vô niệm, một cảnh giới nội tâm hoàn toàn vắng lặng, 

dòng suy nghĩ miên man, liên tục, lộn xộn của tâm thức được chấm 

dứt. Khi ấy, trí tuệ vốn có của con người bừng sáng, thực tại sẽ lộ rõ 

ràng trước mắt. Đó chính là sự giác ngộ và giải thoát. Đó chính là 

nát bàn [55; 110]. 

Tư tưởng đó,   nhờ sư Vô Ngôn Thông truyền sang Việt Nam. Trước khi 

qua đời sư  còn đọc bài kệ của Thiền tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng (thầy của Mã 

tổ) (xem Phụ lục). Bài kệ đó có ý rằng: Tất cả các "pháp" là vạn vật, mọi sự 

vật, hiện tượng trong vũ trụ, tuy như là thật, là ngoại cảnh, nhưng đều dựa vào 

hoạt động tâm thức mà duy trì, tồn tại. "Nếu đạt đất lòng": tu định trong tâm, 

tâm thức trở thành trống rỗng, vô niệm, vạn vật không còn chỗ dựa trụ nữa thì 

lúc ấy cảnh giới thực mới hiển hiện, thiền giả mới thấy mọi thứ. Lúc ấy, thiền 

giả có được trí tuệ siêu việt mà người thường và lúc thường không thể có và 

không thể hiểu. Sách Phật thường gọi là trí tuệ "bát nhã". ánh sáng trí tuệ bát 

nhã sẽ không bị trở ngại nào, không bị bóp méo bởi vọng tâm phân biệt. Trí 
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tuệ bát nhã cho hiển thị cảnh giới khác thường. Đó mới là thực tại, là cảnh giới 

nát bàn. 

Tư tưởng của dòng Thiền Vô Ngôn Thông mang đậm dấu ấn Trung 

Hoa. Sư Bách Trượng viết cuốn sách "Bách Trượng thanh quy" rất nổi tiếng 

trong giới tu hành về quy chế sinh hoạt và tu học của các Thiền Viện. Có thể 

Vô Ngôn Thông đã du nhập quy chế sinh hoạt và tu học của Thiền Bách 

Trượng về vào các chùa Việt Nam. Quy chế sinh hoạt và tu học tạo nên nề nếp 

thường ngày cho các tăng sỹ tu thiền, giúp các tăng sỹ định tâm. 

Tư tưởng Thiền Vô Ngôn Thông cho thấy chân lý không đâu xa lạ mà 

ngay trong mỗi con người. Nhưng chân lý không biểu lộ ngay mà phải biết tu 

tâm mới thấy. Chân lý đó cũng phải tu chứng trực tiếp, chứ không thể nào nắm 

bắt được qua hình thức nào cả. Đó là đốn ngộ. Đốn ngộ là giác ngộ trực tiếp, 

không thông qua con đường ngôn ngữ nào. Đốn ngộ không bao hàm ý nghĩa 

về nhanh chậm của thời gian. 

Theo Thiền uyển tập anh, dòng Thiền Vô Ngôn Thông có 15 thế hệ. Từ 

thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ 5 trước thời Lý (xem Phụ lục) 

2.2.  VÀI  NÉT VỀ TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO THỜI Lý 

Triều đại Lý (1010 - 1225), Phật giáo phát triển thịnh nhất trong lịch 

sử dân tộc. Tư tưởng Phật giáo được thể hiện trong các bộ kinh, các bài 

kệ,các tác phẩm, sự đối thoại giữa các sư tăng, sự tiếp xúc giữa các sư tăng 

và các tầng lớp nhân dân, qua hành động cứu nhân độ thế của phật tử... Tư 

tưởng Phật giáo thường được truyền qua người này đến người khác, qua thế 

hệ này đến thế hệ khác, không phải thông qua hệ thống trường lớp mang 

tính thống nhất trong cả nước. Nó được truyền từ vị sư cao nhất đến các tỳ 

khưu, sadi (chú tiểu) theo hệ phái. Và việc này thường diễn ra ở các tu viện. 

Tu viện chính là trường học của sư tăng. Do vậy, nên tìm hiểu tư tưởng Phật 

giáo thông qua các hệ phái. Thời Lý, Phật giáo có các hệ phái được ghi 

chép lại như sau: 
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2.2.1. Phái Thiền Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi thời Lý 

 Theo Thiền uyển tập anh, phả hệ của phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi đã phát 

triển trong thời Lý từ thế hệ 11 đến thế hệ 19. (Xem phụ lục). 

Đến thời Lý, phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi không có những trung tâm nhất 

định. Trong Thiền uyển tập anh, các nhà sư của phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi 

thường tu ở nhiều ngôi chùa khác nhau. Tại các chùa đó, đã diễn ra sự gặp gỡ 

giữa hai phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi và Vô Ngôn Thông. Chẳng hạn như nhà sư 

Thường Chiếu thuộc phái Vô Ngôn Thông đã đến chùa Lục Tổ - vốn là trung 

tâm cổ xưa của phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi để tu. Trước Thường Chiếu, sư Biện 

Tài thuộc phái Vô Ngôn Thông khoảng cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XII, đã đến 

tu ở chùa Vạn Tuế thành Thăng Long, là nơi trước đây sư Huệ Sinh thuộc phái 

Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi đã trụ trì. Thiền sư Khánh Hy thuộc phái Tỳ- Ni- Đa- Lưu- 

Chi đã có lần đến chùa Vạn Tuế tham yết Biện Tài để hỏi về đạo… Qua những 

lần tiếp xúc đó, hai phái đã có sự trao đổi về đạo, tăng cường sự hiểu biết lẫn 

nhau và không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng lẫn nhau. 

Tuy nhiên, thiền phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi có những khuynh hướng nổi 

trội như sau: 

Thiền phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi thời Lý đề cập nhiều đến "không" và 

"hữu". Đây là vấn đề cơ bản của Phật giáo nói chung. Phật giáo cho rằng thế 

giới là "vô thường". Vô thường là không thường còn, là chuyển biến, sự vật 

luôn luôn biến đổi, không có gì là thường trụ, là bất biến. Sự nhìn nhận thô 

thiển của chúng ta thường lầm tưởng sự vật là yên tĩnh, bất động. Ngũ uẩn 

(sắc, thụ, tưởng, hành, thức) đều chuyển biến, sinh diệt trong mỗi sátna (Sátna: 

một thời gian rất ngắn, chẳng hạn một hơi thở, một nháy mắt). 

Lý Thái Tông, một ông vua sùng Phật đã trình bày quan điểm về tính 

không phổ biến của "pháp": 

Bát nhã chân vô tông 

Nhân không: ngã diệc không 

Quá, hiện, vị, lai Phật 

Pháp tính bản lai đồng 
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Dịch: 

Bát nhã quả đúng là không tông 

Người là không mà ta cũng không 

Chư Phật quá khứ hiện tại, vị lai 

Đều vốn có pháp tính giống nhau 

                                                                                   [55; 162] 

Thiền sư Huệ Sinh đã đáp lại bằng bại kệ: 

Pháp bản như vô pháp 

Phi hữu diệc phi không 

Nhược nhân tri thử pháp 

Chứng phân dữ phật đồng 

Tịch tịch Lăng Già nguyệt 

Không không độ hải chu 

Tri không không giác hữu 

Tam muội nhận thông chu 

Dịch: 

Pháp vốn như vô pháp 

Nếu người hay phép đó 

Chúng sinh với phật đồng 

Trăng Lăng già vắng lặng 

Thuyền vượt biển trống không 

Biết “ không không” , hiểu “ có”  

Tam muội cứ suốt thông 

                                                                             [55; 162-163] 

Huệ Sinh có ý khuyên Lý Thái Tông không nên vướng vào những khái 

niệm "không" và "hữu". Khi còn vương vấn, mổ xẻ khái niệm thì chưa thể 

đến, chưa thể hiểu. Chỉ khi nào bỏ qua, không để ý đến sự hiện hữu của ngoại 

vật thì hành giả mới đến được với Phật. 
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Nguyên nhân của quan niệm "không" và "hữu", Phật cho rằng đều 

xuất phát từ nhân duyên. Sự vật chỉ "có" một cách hư giả, không có tự 

tính, tồn tại trong một thế giới rồi lại tan rã. Nhân duyên tan rã thì sự vật 

là "không". 

Người thế gian không tu dưỡng, nên lầm tưởng sự vật, vạn pháp là thực 

có, là trường tồn, nên cố bám giữ vào sự vật (tiền tài, danh vọng, sinh mệnh...) 

khi nhân duyên không tụ hợp thì sự vật lại chuyển biến, nên người thường 

thương tiếc, buồn phiền, đau khổ. 

Từ Đạo Hạnh cũng có bài kệ về "không" và "hữu" [50; 200]. Cũng quan 

điểm chớ chấp trước vào "hữu" và "không", Từ Đạo Hạnh ví "không" và "hữu" 

mơ màng như ánh trăng trong dòng sông. 

Nguyên phi  ỷ Lan có bài kệ nổi tiếng về "sắc" - "không": 

Sắc thị không, không tức sắc 

Không thị sắc, sắc tức không 

Sắc, không câu bất quản 

Phương dắc khế chân tông 

Dịch: 

Sắc là không, không tức sắc 

Không là sắc, sắc tức không 

Sắc không đều chẳng quản 

Mới khế hợp chân tông 

                [55; 164] 

Sắc là một danh từ Phật học, chỉ những cái gì có hình tướng, có màu 

sắc, mà ta nhận thức được, nắm giữ được. ở đây ỷ Lan cho rằng: hình tướng 

là không có, không hiện hữu; không cũng chính là hình tướng. Sắc và không, 

không nên phân biệt rõ ràng, có như vậy mới đến được chân tông. Bài kệ này 

xuất phát từ  quan điểm  trong kinh Bát nhã: 
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“ Sắc bất dị không, không bất dị sắc 

Sắc tức thị không, không tức thị sắc”  

Có nghĩa là: 

Cái sắc chẳng khác cái không, cái không chẳng khác cái sắc 

Cái sắc tức là cái không, cái không tức là cái sắc 

                                      [3; 135] 

Vì vậy, người nào phân biệt "sắc", "không" rạch ròi thì chưa phải là đắc 

đạo. Phải hiểu được quy luật của sự chuyển động không ngừng của sự vật là 

quy luật tự nhiên để không lầm tưởng. 

Từ quan niệm về "không" và "hữu", các nhà sư thuộc phái Thiền Tỳ-Ni-

Đa-Lưu-Chi quan tâm đến vấn đề "sinh" và "tử". Đây cũng là vấn đề cơ bản 

của Phật giáo. Phật giáo quan niệm sinh tử là lẽ tự nhiên, không ai tránh khỏi 

và cũng không nên buồn phiền, lo sợ trước "tử". "Sinh tử" là hai mặt gắn liền 

với nhau trong cái vô cùng. 

Trong cổ tích ấn Độ có truyện một ông vua hỏi một nhà sư: "ở trên đời 

này điều gì lạ nhất?". Nhà sư thưa: "Có điều này lạ nhất là ở đời ai cũng phải 

chết mà người ta không ai để ý, làm như mình sống mãi mãi". Sinh, tử  là vấn 

đề quan trọng của con người, nhưng Khổng Mặc đều tránh không giải quyết. 

Khổng Mặc chỉ lo việc tu, tề, trị, bình. Lão Trang thì bỏ rơi sự tồn tại của thế 

giới hiện tượng, tiến đến sự vô vi. Tất cả biện pháp trên không phải là cứu 

cánh. Phật cho rằng: con người sinh ra là do nhân duyên. Nhân duyên hòa hợp 

thì con người sinh. Nhân duyên tan rã thì con người diệt. Không có gì bí mật 

trong vấn đề sống chết của con người. Đạo Phật không chấp đoạn, không cho 

chết là hết, không còn gì. Thể xác bị tiêu hủy, nhưng linh hồn bất tử theo hệ 

nhân - quả trải qua nhiều kiếp. Do vậy, người tu Phật coi thường sự sống chết, 

không sợ chết, không né tránh. 

Thiền sư Trì Bát (1049 –  1116), trong bài kệ về hữu tử, hữu sinh (bài 

kệ trong Thiền uyển tập anh tr.204-205) nói rõ: chỉ có những người đạt đến trí 

tuệ bát nhã, nhận thức được vấn đề sinh tử, luân hồi kiếp mới coi cái chết nhẹ 
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như tơ hồng. Chết là bắt đầu cho một sự sống mới, để tiếp nối một chặng 

đường tiếp theo của kiếp người. Do đó, thường các nhà sư trước khi thoát xác 

rất nhẹ nhàng, điềm đạm, dặn dò lại đệ tử của mình, rồi ra đi. 

Cùng thế hệ với Trì Bát, thiền sư Thuần Chân (mất 1101) lúc gần tịch, 

đã đọc cho học trò của mình bài kệ: 

Chân tính thường vô tính 

Hà tằng hữu sinh diệt 

Thân thị sinh diệt pháp 

Pháp tính vị tằng diệt 

Dịch: 

“ Chân tính”  thường không tính 

Chưa từng có diệt sinh 

Sinh diệt bởi thân mình 

Chẳng hề diệt pháp tính 

                                                                  [50; 206-207] 

Thực ra không có sinh, mà cũng không có diệt. Con người không phải 

là một thực thể trường tồn, mà chỉ là một giả hợp của ngũ uẩn. 

Thuần Châu nói từ quan niệm hữu - vô đến sinh - diệt, cho rằng thân chỉ 

là một pháp trong các pháp (thế giới hiện tượng) do vậy mà  không sinh, 

không diệt, pháp tính không có gì thay đổi. 

Cũng như nhiều nhà sư khác, Diệu Nhân ni sư coi sinh lão bệnh tử là lẽ 

thường tình (bài kệ trong Thiền uyển tập anh, tr.235). Con người không thể 

chế ngự nó nên cầu Phật, nhưng chỉ vô ích, càng bị trói buộc thêm. Phật không 

có phép màu nhiệm để giải thoát con người, nhất là không thể thay đổi được 

quy luật tự nhiên. Người nào mà cầu Phật là mê tín, là tà đạo, là trói buộc 

mình, là sự mê hoặc, ngu tối. Diệu Nhân cho một giải pháp: "Mím miệng ngồi 

yên" là tốt nhất. 

So với các phái thiền khác, Thiền Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi có khuynh hướng 

Mật tông khá nổi bật. Theo Thiền uyển tập anh, Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi đã dịch 
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kinh Đại thừa phương quảng tổng trì tại chùa Pháp Vân. Kinh Tổng trì là kinh 

về Mật tông. Theo Mật tông, trong vũ trụ có tiềm ẩn những thế lực siêu nhiên, 

nếu ta biết sử dụng những thế lực siêu nhiên kia thì có thể đi rất nhanh đến 

con đường giác ngộ thành đạo. Khuynh hướng này đã ảnh hưởng đến tín 

ngưỡng bình dân của người Việt Nam. 

Nhìn lại những sự kiện liên quan đến giáo phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi sẽ 

thấy rõ khuynh hướng Mật tông. Tiểu sử của Từ Đạo hạnh gắn liền với hàng 

loạt chuyện linh dị như: sai gậy thần, múa gậy phép, đầu thai, trút xác, bắt rắn 

rừng, đốt ngón tay cầu mưa, dùng nước phép trị bệnh…Trì Bát là học trò của 

thiền sư Sùng Phạm ở chùa Pháp Vân. Từ Đạo Hạnh cũng từng đến chùa Pháp 

Vân để hỏi Sùng Phạm về đạo. Trước đó, Sùng Phạm đã sang ấn Độ học, nên 

có thể đã ảnh hưởng Mật tông của ấn Độ. 

Theo Lĩnh Nam chích quái thì thiền sư Minh Không lúc trẻ đi tu học 

gặp Đạo Hạnh, được Đạo Hạnh truyền tâm ấn cho. Vua Lý Trần Tông (do Từ 

Lộ hóa kiếp) mắc bệnh lạ, tiếng kêu rống như hổ gầm. Lương y trong nước 

đều bó tay, không chữa nổi. Tiểu đồng có câu hát: 

Muốn chữa bệnh thiên tử Thần Tông 

Mời được Nguyễn Minh Không mới khỏi. 

Triều đình sai sứ đi tìm Minh Không mời chữa bệnh cho vua. Minh 

Không sai lấy chảo lớn đun nước sôi trăm lần, lấy tay nhúng vào nhiều lần 

tắm rửa mình vua. Bệnh vua liền khỏi. 

Thiền sư Giới Không, Trí Thiền có nhiều phép thuật phi thường. Thiền 

sư Thiền Nham (1093 - 1163) thường tụng niệm kinh Tổng trì đà la ni, cầu 

đảo thì ứng nghiệm, được vua xuống chiếu thỉnh về kinh để cầu mưa. 

Các vị thiền sư, đạo sĩ hay sử dụng những câu thần chú, ví dụ như: “úm 

tô rô tô rô tất rí” . Việc đọc thần chú để tập trung tinh thần, ăn nhịp với ý niệm 

nhằm mục đích thức tỉnh năng lực vũ trụ sinh lý, tâm lý để thực hiện chân lý 

một cách cụ thể sinh động. Người thường đọc thần chú không có ý nghĩa gì hết.  
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Tuy nhiên, không phải lúc nào các thiền sư cũng biểu dương huyền 

phép thần thông. Bởi, Phật dạy rằng:  

Này đệ tử! Một trình độ của hạng người thoái hóa, một phép 

lạ của quyền lực thần thông không được phô diễn cho người thường. 

Nếu có ai trong các người đã biểu diễn quyền năng ấy, đấy là một 

tội của hành vi ác [52; 219]. 

Đối với người thường, thì những việc trên đây là linh dị, thần bí, song 

qua nghiên cứu về tâm linh thì nhiều nhà nghiên cứu hiện đại cho rằng đó 

không phải là lực lượng siêu nhiên, huyền bí nào hỗ trợ con người mà chính là 

khả năng tiềm tàng trong con người được khơi dậy, được tu luyện thành đạo. 

Một học giả người Pháp, bà A.David Necl cho rằng:  

Tất cả đều xa hay gần có liên hệ đến hiện tượng tâm linh và 

đến hành động của năng lực tâm linh nói chung phải được nghiên 

cứu như các khoa học khác. ở đây không có chi là thần kỳ, không 

có chi là siêu phàm, không có gì tạo ra và nuôi dưỡng sự mê tín cả. 

Luyện tập tâm linh một cách hợp lý, hướng dẫn theo phương pháp 

khoa học có thể đem lại kết quả đáng mong đợi [52; 204]. 

Thiền Tỳ-  Ni- Đa- Lưu- Chi chứa đựng yếu tố sấm vĩ và phong thủy. 

Sấm vĩ học là môn học suy trắc về tương lai, căn cứ trên lý thuyết âm dương 

và lý thuyết ngũ hành tương sinh, tương khắc. Những việc cầu an, ma chay, 

chọn đất xây nhà, chọn ngày lành tháng tốt để làm một việc lớn... dân chúng 

thường nhờ đến các vị sư. Nhân dân không thể tìm ra một khoa học nào, một 

lực lượng trí thức nào để giúp cho họ định hướng trong những việc hệ trọng, 

những việc cho tương lai, vì vậy các vị sư thời Lý, và trước đó có vị trí hết sức 

quan trọng. Bởi vì, trong thời kỳ Bắc thuộc, chính quyền đô hộ rất hạn chế 

việc học của quần chúng. Nhà chùa thường là trung tâm văn hoá, là nơi dạy 

chữ cho dân chúng. Cho nên, không ít trẻ nhỏ như trường hợp Lý Công Uẩn đi 

xuất gia thời ấy. 
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Các vị sư thuộc phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi còn có khả năng về phong 

thủy. Phong thủy học là môn học xem xét địa thế để xây dựng chùa tháp, kinh 

thành, nhà cửa, mồ mả... Môn học này dựa trên sự tin tưởng rằng mặt đất chịu 

ảnh hưởng của tinh tú trên trời và các gò đống sông ngòi. Địa thế và long 

mạch có ảnh hưởng lớn đến sự thịnh suy của gia chủ. 

Những thiền sư nổi tiếng với tài xem phong thủy như: Định Không (730 

- 808), La Quý An (852 - 936) và Vạn Hạnh (mất 1068). Sư Vạn Hạnh có thể 

có tác động rất lớn đến Chiều dời đô của Lý Công Uẩn, cho rằng Hoa Lư là 

nơi "thế địa không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ hao tổn, vạn vật không nên" 

trong khi đất Thăng Long thì  "ở giữa khu vực trời đất, có địa thế rồng cuộn hổ 

ngồi, ở giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện hình thế núi sông sau trước: đất rộng mà 

bằng phẳng, chỗ cao mà sáng sủa, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật rất 

thịnh mà phồn vinh, xem khắp nước Việt chỗ ấy là nơi hơn cả" [12; 241]. 

Tóm lại, Thiền phái Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi bắt nguồn từ tư tưởng Bát nhã, 

Tam luận và Hoa nghiêm, có những khuynh hướng nổi trội là: bàn luận sâu về 

vô - hữu, sinh - tử, ảnh hưởng mạnh yếu tố Mật tông và nghiên cứu, thực hành 

về sấm vĩ, phong thủy. Đây là thiền phái thuộc tông phái Phật giáo Đại Thừa, 

đã ăn sâu vào tín ngưỡng, tâm linh người Việt nên nó mang đậm sắc thái của 

dân tộc. 

2.2.2. Thiền phái Vô Ngôn Thông thời Lý 

 Theo Thiền uyển tập anh, phái Vô Ngôn Thông thời Lý phát triển từ 

thế hệ thứ 5 đến thế hệ 15 (xem Phụ lục). 

Thiền Vô Ngôn Thông ảnh hưởng lớn từ phái Thiền Nam tông (Trung 

Quốc). Vì vậy, tư tưởng của phái Thiền Vô Ngôn Thông có nhiều nét gần gũi 

với phái Nam tông. 

Lập trường đốn ngộ là điểm nổi bật nhất của Thiền Vô Ngôn Thông.   

Đốn ngộ còn được gọi là khuynh hướng của Thiền tông. Đây cũng là tư tưởng 

quan trọng của phái Nam tông Trung Quốc. Khác với nó, phái Bắc tông Trung 
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Quốc có tư tưởng tiệm ngộ. Khuynh hướng này được gọi là Giáo tông. Thiền 

phái Vô Ngôn Thông phủ nhận các phương tiện để dẫn đến sự giác ngộ. Thiền 

sư Thịnh Giới từng thốt lên: 

Kham thiếu thiền gia si độ khách 

Vi hà tương ngữ dĩ truyền tâm 

Dịch: 

Nực cười kẻ ngốc thiền gia 

Sao đem ngôn ngữ để mà truyền tâm 

                                                                                       [55; 170] 

Nhiều thiền sư trong phái Vô Ngôn Thông đã sử dụng phép Tam quán 

của kinh Viên giác như: Viên Chiếu, Ngộ ấn, Tín Học, Tịnh Lực... Viên giác 

là một thiền kinh Đại thừa, dạy về phương pháp đốn ngộ, những người có đốn 

căn có thể nhờ kinh này mà khai ngộ. Đốn căn là khả năng lớn về trí tuệ và 

hành đạo. Ngược lại với đốn căn là tiệm căn, là phải đi từng bước một mới dần 

dần chứng nhập được Phật quả. 

Thiền Vô Ngôn Thông quan niệm "tức tâm tức Phật", nếu đạt ngộ thì 

tâm là Phật; pháp là Phật, nếu không đạt ngộ thì không thể thấy Phật. Sự giác 

ngộ là tự tâm mỗi người chứ không ai truyền dạy mình, và cũng không phải đi 

tìm ở ngoài mà ở chính trong tâm mình. Chừng nào còn theo đuổi, tìm kiếm ở 

bên ngoài thì không thể đốn ngộ. 

Thiền đốn ngộ thường thông qua đối thoại giữa các sư tăng để truyền 

thụ. Song trong lời đối thoại ấy không nói chính diện đến nội dung. Có thể đệ 

tử hơi thấy những vấn đề mình còn mơ hồ, chưa ngộ nhận, vì thầy thường 

không trả lời trực tiếp vào vấn đề mà lái sang vấn đề khác. Nếu đệ tử "bừng 

tỉnh ngộ", đó là đốn ngộ. Vì sự “bừng tỉnh ngộ”  đó vượt lên trên ngôn ngữ, 

nằm ngoài ngôn ngữ, khá nhanh và đột ngột. Bên cạnh phương pháp dùng 

bằng miệng, thiền sư truyền thụ còn có thể dùng đến cả chân tay với những ký 

hiệu tượng trưng hay với hành động cụ thể. Họ có thể quát, đánh, đẩy và khi bị 

hỏi thì họ chạy hay là chỉ ngậm miệng làm như câm. Những phương pháp ấy 

được coi là nghệ thuật thiền. 
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Tuy nhiên, đến thời Lý, các nhà sư thuộc phái Vô Ngôn Thông đề cao 

đốn ngộ, nhưng không gạt bỏ tiệm ngộ. Trong văn bia chùa Sùng Nghiêm Diên 

Thánh, dựng năm 1118, viết: "Tuy giác phân ­ đốn tiệm, tùy cơ ngộ hữu hiển 

thâm" nghĩa là "Tuy phân ra đốn giác và tiềm giác, nhưng đó chỉ là tùy cái cơ 

giác ngộ của mỗi người nông hay sâu" [55; 171]. Đối với những người không 

có đốn căn, đốn cơ, Thiền phái Vô Ngôn Thông thời Lý vẫn mở ra con đường 

khác để dẫn dắt đến giác ngộ. Điều này cho thấy Thiền phái Vô Ngôn Thông 

đời Lý không phải là phiên bản của Thiền Nam tông Trung Quốc. Sự phát 

triển của phái Vô Ngôn Thông thời Lý là kết quả của quá trình phát triển Phật 

giáo dân tộc được kết hợp với Phật giáo Trung Quốc. 

Các thiền sư phái Vô Ngôn Thông bàn sâu về tính "không". Thiền sư 

Cứu Chỉ thông hiểu Nho, Phật. Sư từng than rằng: "Khổng, Mặc cố chấp cái 

"hữu" (có), Lão Trang chìm đắm cái "vô" (không). Sách vở thế tục không phải 

là phép giải thoát. Chỉ có Phật giáo là không chấp không và có liễu thoát sinh 

tử, nhưng phải tu trì giữ giới tinh tiến" [50; 77]. 

"Có" và "không", không nên cho là tuyệt đối. Nếu nói "có" thì làm sao 

không có vật gì trong thế giới tồn tại với thời gian và không gian. Sự vật tinh 

thần hay vật chất đều không tồn tại, tất cả đều tuân theo định luật vô thường, 

luôn luôn biến đổi. Nếu nói "không", thì cái gì biến đổi? Chứng tỏ phải "có" 

mới biến đổi. Vì vậy, không phải "có" tuyệt đối, cũng chẳng phải "không" 

tuyệt đối. 

Theo Nguyễn Đăng Thục, thái độ của thiền sư Cứu Chỉ: "đã phủ nhận cả 

hai hệ thống tư tưởng trên (Khổng và Lão) để tìm một thái độ thích hợp với điều 

kiện địa lý, lịch sử và tính tình của dân tộc lúc bấy giờ" [52; 281 - 282]. 

Thiền sư Định Hương chỉ ra: 

Bản lai vô xứ sở 

Xứ sở thị chân tông 

Chân tông như thị ảo 

ảo hữu tức không không 
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Dịch: 

Xưa nay không có xứ sở 

Xứ sở ấy chân tông 

Chân tông hư ảo thế 

“ Có”  ảo tức “ không”  không 

                                                                           [50; 50-51] 

Phân tích bài kệ ta thấy: Câu 1 là mệnh đề phủ định (vô xứ sở); câu 2 là 

mệnh đề khẳng định ("thị chân tông"); câu 3 là mệnh đề vừa khẳng định và 

phủ định ("như thị ảo"). Câu 4 vừa là khẳng định nhưng "không không" là hai 

lần phủ định. Vật gì mà hai lần phủ định là một trạng thái thuần túy ý thức, 

không cho ta hình dung ra ngôn ngữ, ý niệm. 

Đạo Huệ trong bài kệ đề cập đến địa, thuỷ, hỏa, phong, thức (bài kệ 

trong Thiền uyển tập anh, tr.99) là những thứ mà ta thấy, đều vốn là không. Vì 

tự tính vốn không. Nó như đám mây tan rồi lại hợp. Chỉ có một thứ vĩnh cửu, 

mãi mãi đó là ánh sáng của Phật. 

Ngay cả thân cũng chỉ là ảo. Bản Tịch  cho rằng: cái thân mà chúng ta 

nhìn thấy được nó không có thật, mà chỉ như hình ảnh hiện trong gương. Vì 

vậy, nó là ảo ảnh và phải hiểu được thân là ảo thì mới chứng được thực tướng.  

Các thiền sư Vô Ngôn Thông đặc biệt coi trọng cái "tâm". "Tâm" là 

phạm trù cơ bản của Thiền tông. "Tâm" được coi là nguồn gốc của các "pháp", 

của thế giới hiện tượng. Chữ "tâm" trong đạo Phật khác với chữ “ tâm”  trong 

triết học phương Tây. Triết học phương Tây hiểu chữ “ tâm”  là tinh thần, khác 

với vật chất. Chữ "tâm" trong đạo Phật không tách tinh thần và vật chất. 

Trong đạo Phật, chữ "tâm" có nghĩ là "một năng lượng, nó làm bản thể 

cho tất cả mọi hiện tượng vật lý và tâm lý, cho mọi hiện hành" [3; 137]. Bản 

thể là phần cực vi (nhỏ bé nhất) của sự vật được chia đến phần cuối cùng. Vật 

nào cũng có bản thể, bản thể ở mọi nơi. Vì vậy, bản thể cũng là to lớn vô biên. 

Trong vũ trụ chỗ nào cũng có vật, nên chỗ nào cũng có tâm. Vì thế kinh Phật 

thường nói "tâm" rộng lớn vô biên. Kinh Hoa nghiêm cho rằng: tất cả các 
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pháp trong thế gian, chẳng pháp nào mà tâm không tạo, việc tạo ra các vật 

khác nhau, đó là tâm tương sinh, tương hợp mà thành. 

Thiền sư Cứu Chỉ, chỉ ra mối quan hệ giữa "tâm" và "pháp": 

Hết thảy mọi pháp môn đều bắt nguồn từ tính, hết thảy mọi 

pháp tính đều bắt nguồn từ tâm. Tâm và pháp là một, đâu phải là 

hai. Trói buộc, phiền não, tất cả đều không. Tội phúc, thị phi, tất cả 

đều ảo. Chẳng cái gì không phải là quả, chẳng cái gì không phải là 

nhân. Chớ có phân biệt báo từ trong nghiệp, chớ có phân biệt nghiệp 

từ trong báo. Nếu phân biệt là không thể tự tại. Tuy thấy hết mọi 

pháp nhưng không thấy gì; tuy biết hết mọi pháp nhưng không biết 

gì. Biết mọi pháp ở chỗ nhân duyên là gốc, thấy mọi pháp ở chỗ 

chính chân là nguồn. Tuy đắm trong thực tế phải hiểu rằng thế gian 

đều như biến hóa. Người minh đạt và chúng sinh chỉ là một pháp, 

không phải là hai pháp. Không rời bỏ nghiệp cảnh, đó là phương 

tiện thiện xảo. Trong giới hữu vi chỉ rõ pháp hữu vi và không phân 

biệt với thế giới vô vi, đó là muốn dứt vọng niệm so đo của ta vậy 

[50; 78- 79]. 

Vì "tâm" và "pháp" đều là một, nên Cứu Chỉ cho rằng không nên phân 

biệt rạch ròi giữa vui và buồn, tội và phúc, nhân và quả, nghiệp và báo... Thế 

giới hiện tượng tuy đa dạng, nhưng cũng chỉ do tâm biến hóa ra mà thôi. 

Hiểu được như vậy thì sẽ thấy được phật tính, thấy được phật tính sẽ 

thành Phật. Cũng như Tổ Đạt Ma từng nói "Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành 

Phật" (Chỉ thẳng vào tâm người, thấy được tánh mà thành Phật).  

Vậy "tâm" ở đâu? "Tâm" ở khắp mọi nơi, "tâm" không đâu xa mà có 

trong ta. Sư Thường Chiếu (? - 1203) trong một bài kệ chỉ ra "tâm" là phật 

tính, ngay ở trí tuệ của ta. Ông nêu: “Tâm vi Như Lai Tạng” . Tư tưởng "Tâm 

vi Như Lai Tạng" chính là bắt nguồn từ tư tưởng của Thiền tông Trung Quốc 

trước Huệ Năng. Theo kinh Lăng già mà Thiền tông Trung quốc trước Huệ 

Năng thường sử dụng thì "tâm" là Như Lai Tạng hay phật tính. Tìm phật tính 
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ngay trong "tâm" chứ không đâu xa. Càng tìm càng mênh mông mù mụt, chỉ 

có "tâm" sáng thì người mới sáng đạo. 

Hai thiền sư Cứu Chỉ và Nguyện Học có hai bài kệ tương tự như nhau 

bàn về "tâm". Giáo sư Hà Văn Tấn khảo sát các tác phẩm văn học Phật giáo 

cho rằng hai bài kệ của Cứu Chỉ và Nguyện Học chỉ là những dị bản của bài 

kệ của nhà sư Huệ Tư  người Trung Quốc (514-577). Tuy nhiên, cho dù là 

không phải tác giả của các bài kệ đó, nhưng hai thiền sư Cứu Chỉ và Nguyện 

Học đã truyền cho đệ tử mình những tư tưởng ấy nên đó chính là tư tưởng của 

phái Thiền Vô Ngôn Thông. 

Theo phái Vô Ngôn Thông, giác ngộ chính là nhận thức được cái "chân 

như". Nhưng làm sao nắm bắt được "chân như" khi các thiền sư quan niệm 

"pháp tính" là không, có người coi "chân như" cũng là không? "Chân như" tồn 

tại, nắm bắt được do đốn "căn", đốn "cơ". Nhận biết được "chân như" không 

phải là bằng cái "tâm" viên mãn. Có lẽ phải bằng "tâm không"? Để "tâm" ngộ 

được "chân như", không thể nhận thức bằng kinh nghiệm thông thường, không 

bằng ngôn ngữ văn tự hay một phương tiện nào. Mọi phân tích đều không dẫn 

đến ngộ đạo. Chỉ có "tâm không" mới xuất hiện trí tuệ bát nhã. 

Thiền sư Tịnh Lực (1112 - 1175) chỉ ra con đường đi đến "tâm 

không", đến "tâm không" thì mới đắc đạo. Trước khi qua đời, sư gọi đệ tử 

đến dặn rằng: 

Các người cần siêng lòng cúng dàng, không phải cầu Phật ở 

đâu khác. Phải trừ diệt ác nghiệp, miệng đọc tâm tụng, lấy đức tin 

mà giảng giải cho chúng sinh. Hãy giữ lòng yên tĩnh thanh không, 

thân gần kẻ thiện trí thức, lời nói hòa nhã, chẳng bao lâu trong tâm 

hết sợ hãi, hiểu thấu giáo lý, xa rời ngu mê, trụ yên không động. Tất 

cả mọi pháp vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi chỗ nào thấy chênh 

lệch xa rời phải biết phân biệt để hiểu rõ. Như thế mới đáng là người 

học đạo chân chính [50; 125]. 
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Thiền sư Bảo Giám (? - 1173) khi sắp viên tịch đã đọc bài kệ: 

Đắc thành chính giác hãn băng tu 

Chỉ vị lao lung trí tuệ ưu 

Nhận đắc ma ni huyền diệu  lý 

Chỉ như thiên thượng hiểu kim « 

Dịch: 

Mấy ai thành Phật ở tu hành 

Chỉ trói cùm thêm óc trí mình 

Thấu lẽ huyền vi trong ngọc sáng 

Là vầng dương hiện giữa trời xanh 

                                                                                    [50; 102-103] 

ánh sáng trí tuệ như mặt trời sẽ giúp nhận thấy "chân như". ánh sáng 

đó không phải là khách thể mà là chủ thể, phải dựa vào chính mình, dựa vào 

sự giác ngộ của bản thân. 

Thiền Vô Ngôn Thông thời Lý cũng chịu ảnh hưởng của yếu tố Mật 

tông, tuy không sâu đậm như  Thiền Tỳ - Ni- Đa - Lưu - Chi. Có thể nói, yếu 

tố Mật tông cũng là một thế mạnh, một uy lực của các thiền sư đối với xã hội, 

với nhân dân lúc đó.  

Theo Thiền uyển tập anh, thiền sư Đạo Huệ (? - 1073) là người hiểu sâu 

phép Tam quán Tamađịa. Tiếng sư tụng kinh ngày đêm cảm hóa cả khỉ vượn 

trong núi, khiến chúng kéo từng đàn đến chùa nghe kinh. Ngày sư lên đường 

vào kinh chữa bệnh cho hoàng phi Thụy Minh, vừa đến cửa phòng của hoàng 

phi thì bệnh của phi bèn khỏi. Thiền sư Không Lộ (? - 1119) chuyên tu trì 

pháp môn Đà La Ni. Sư có thể bay trên không, đi dưới nước, hàng long phục 

hổ, muôn nghìn phép lạ không lường hết được. 

Tục truyền Không Lộ đã có công trong sự tạo thành bốn tác phẩm nghệ 

thuật lớn thời Lý gọi là "tứ đại khí": tháp chùa Báo Thiên, tượng Phật A Di Đà, 

chùa Quỳnh Lâm, đỉnh chuông Phổ Minh và chuông chùa Phổ Lại. Có nhiều 
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chuyện thần kỳ đã được dựng ra quanh việc Không Lộ tạo dựng nhiều tác phẩm 

nghệ thuật này. Chẳng hạn, việc Không Lộ sang nước Tống xin đồng về đúc 

chuông, tượng. Với một tay nải, sư đã bỏ vào gần hết kho đồng của nhà Tống. 

Thiền sư Đại Xả (1120 - 1180) thường trì tụng kinh Hoa nghiêm và thần 

chú của Phổ Hiến được thầy tăng người nước Tống mộ danh tìm đến thỉnh 

vấn. Thiền sư Tịnh Giới (? - 1207), học trò của Bảo Giác, có phép lạ hàng long 

phục hổ, cảm hóa thần thông. Năm 1177, các danh tăng trong nước không ai 

cầu đảo ứng nghiệm, chỉ khi vua Lý Cao Tông mời Tịnh Giới, sư cầu khấn, 

trời bèn đổ mưa. Năm 1179, mưa nhiều, sư lại cầu tạnh và ứng nghiệm. Sư còn 

có thể giơ gậy, trừng mắt nhìn lên trời thì mây đen bỗng chốc tan biến. Thiền 

sư Nguyện Học (? - 1181) thường trì tụng bài chú Hương Hải đại bi Đà La Ni, 

cầu được mưa, trị được bệnh, nhiều phép thần thông linh nghiệm. 

Giác Hải và Huyền Thông người nháy mắt, người niệm chú, một đôi tắc 

kè liền rơi xuống. Vua Lý Nhân Tông mới khen ngợi cả hai sư: 

Thần thông kiêm biến hoá 

Nhất Phật, nhất thần tiên 

                                                [50; 139] 

Tuy nhiên, theo Nguyễn Lang, cuối thời Lý, yếu tố Mật tông trong Phật 

giáo nói chung đã biến dạng. Sự biến dạng đó là Phật giáo được phủ lên bằng 

một lớp mê tín, dị đoan. Đến đầu thời Trần, các vị lãnh đạo Phật giáo "đã thanh 

lọc được Phật giáo và lấy ra hết những hình thái mê tín dị đoan" [32; 54]. 

Thiền Vô Ngôn Thông thời Lý cũng ảnh hưởng Tịnh độ tông. Tịnh độ 

tông chủ trương niệm Phật để đạt đến "nhất tâm bất loạn" và để vãng sinh vào 

nước cực lạc của Phật A Di Đà. Niệm Phật nghĩa là tưởng nghĩ đến đức Phật 

và niệm danh hiệu Ngài. Nội dung quy định hình thức, sau đó hình thức quy 

định nội dung, trình tự được đảo lại. Nếu miệng và tâm cùng chung hướng về 

Phật, chắc chắn sẽ thấy được Ngài.  

Khởi nguyên của thuyết Niệm Phật xuất hiện ở thời kỳ đầu tiên của đạo 

Phật ở ấn Độ. Vào đầu thế kỷ V, tại Trung Hoa, Huệ Viễn là người đầu tiên 
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lập nhóm tín đồ theo thuyết Niệm Phật. Từ đó đã truyền bá phép niệm Phật 

khắp mọi nơi ở Trung Hoa. Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ (mất năm 975) là 

người đầu tiên mang ý tưởng niệm Phật vào Thiền tông. Ông chủ trương tốt 

nhất là vừa hành thiền, vừa niệm Phật. Vĩnh Minh được coi như một trong 

những sư tổ chủ trương tôn giáo hoà hợp vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa, đã cố 

gắng gói ghém mọi tông phái Phật giáo vào hệ thống Thiền học. 

 Thời Lý, các chùa đã thờ Phật A Di Đà. Câu chuyện về sư Không Lộ 

gắn với việc tạo tượng A Di Đà ở chùa Quỳnh Lâm cho thấy sự có mặt của 

Tịnh độ tông. Thiền sư Tịnh Lực (1112 - 1175) khi trụ tại núi Tỉnh Cương sớm 

khuya lễ Phật sám hối, chứng được phép niệm Phật Tam muội. Thiền sư 

Trường Nguyên (1110 - 1165) ẩn tích trên núi, suốt ngày lặng lẽ tu trì, tụng 

kinh niệm Phật. Tuy nhiên, yếu tố Tịnh độ tông trong phái Vô Ngôn Thông 

thời Lý không nhiều như yếu tố Mật tông. 

Tóm lại, Thiền phái Vô Ngôn Thông thời Lý khắc đậm con đường đốn 

ngộ, nhưng không phủ nhận con đường tiệm ngộ. Thiền Vô Ngôn Thông coi 

trọng "tâm không", ảnh hưởng của yếu tố Mật tông và Tịnh độ tông. Các thiền 

sư phái Vô Ngôn Thông ngoài dùng kinh Bát nhã còn dùng kinh Viên giác, 

Pháp hoa. Thiền phái này tỏ ra chịu ảnh hưởng sâu đậm của Phật giáo Trung 

Hoa hơn so với Thiền Tỳ - Ni- Đa - Lưu - Chi. 

2.2.3. Thiền phái Thảo Đường 

 Nguồn gốc Thiền phái  

Thiền sư Thảo Đường là người Trung Hoa, sang Chiêm Thành tu 

hành. Năm 1069, vua Lý Thánh Tông đem quân chinh phạt Chiêm Thành, 

chiếm được một số châu, bắt tù nhân, trong đó có thiền sư Thảo Đường. 

Không ai biết ngài là thiền sư. Khi về đến kinh đô, vua chia những tù nhân 

bắt được cho các quan để làm người phục dịch. Thiền sư Thảo Đường được 

chia cho một vị tăng lục. Một hôm, vị tăng lục đi vắng, Thảo Đường xem 

những bản ngữ lục Thiền học chép tay để trên bàn của chủ, thấy có nhiều 

chỗ sai, sư bèn cầm bút sửa lại. Câu chuyện đó đến tai vua. Khi biết rõ về 
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Thảo Đường là người học sâu, đức cao, vua liền phong thiền sư Thảo Đường 

là quốc sư. Sư Thảo Đường trụ trì tại chùa Khai Quốc (Trấn Quốc) ngay tại 

kinh đô. Từ đó, thiền sư  có nhiều học trò và do có những giác sắc mới lạ so 

với các phái Thiền khác lúc đó nên lập thành một môn phái riêng, gọi là 

Thiền phái Thảo Đường. 

Theo Thiền uyển tập anh, thiền sư Thảo Đường là học trò của thiền sư 

Tuyết Đậu Minh Giác ở Trung Hoa (mất năm 1052). Đến năm 1069, thiền sư 

Thảo Đường được phong quốc sư ở Đại Việt. Thiền sư Tuyết Đậu thuộc hệ 

phái Vân Môn. Tuyết Đậu được vua Tống phong là Minh Giác đại sư. Thiền 

sư đã "rút những tinh yếu từ 1.700 cổ tắc trong bộ, "Cảnh Đức truyền đăng lục 

làm ra 100 bài tụng cổ, trong ấy có đủ các lời "thăng hóa", "thuyết pháp", 

"pháp ngữ", "niêm hương", những "cơ duyên truyền đăng" và những câu thâm 

thúy trích trong các kinh điển" [31; 207]. Qua nhiều đời, tác phẩm của Tuyết 

Đậu đã được học trò phát triển thành các tác phẩm: Động đình ngữ lục, Tuyết 

Đậu khai đường lục, Bộc truyền tập, Tổ Anh tập, Tụng Cổ tập, Niên Hương 

tập, Tuyết Đậu hậu lục. 

Phả hệ của phái Thảo Đường không đông, 19 người được phân làm 6 

thế hệ. (Xem Phụ lục). Trong số 19 người, chỉ có 10 người là xuất gia, 9 người 

là cư sĩ. Cư sĩ chủ yếu là vua quan: Lý Thánh Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao 

Tông, Ngô ích (quan tham chính), Đỗ Vũ (quan thái phó), Nguyễn Thức (quan 

quản giáp). Những nhân vật kể trên cho thấy, hệ phái Thảo Đường có khuynh 

hướng trọng trí thức và tầng lớp trên của xã hội. Có lẽ vì vậy mà Thiền phái 

này không ảnh hưởng vào quảng đại quần chúng. 

Vài nét về nội dung tư tưởng  

 Thiền phái Thảo Đường được chép trong Thiền uyển tập anh không 

nhiều, chỉ cho biết danh sách các thiền sư thuộc phái. Song, thông qua nguồn 

gốc của phái Thảo Đường và thông qua sự tiếp xúc của các thiền sư, chúng ta 

có thể chỉ ra một vài đặc điểm về tư tưởng của phái: 
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Một là, có khuynh hướng thiên trọng trí thức và văn chương. ảnh hưởng 

của phái chủ yếu đối với hai phái Thiền Tỳ- Ni- Đa- Lưu- Chi và Vô Ngôn 

Thông là ảnh hưởng về mặt học tập. Thiền sư Minh Trí (? - 1190) và thiền sư 

Quảng Nghiêm (? - 1190) thuộc phái Vô Ngôn Thông rất hâm mộ Tuyết Đậu 

ngữ lục. Thiền sư Viên Chiếu (? - 1090) và thiền sư Trí Bảo (? - 1190) của 

phái Vô Ngôn Thông và thiền sư Chân Không (? - 1100) của phái Tỳ – Ni-  

Đa - Na - Lưu - Chi là những người chịu ảnh hưởng nhiều về khuynh hướng 

Thiền học trí thức và thi ca của phái Tuyết Đậu. Sau này, Thiền phái Trúc Lâm 

Yên Tử còn chịu ảnh hưởng của phái này. 

Hai là, phái Thảo Đường thuộc hệ phái Tuyết Đậu có chủ trương dung 

hợp giữa Phật giáo và Nho giáo. Vân Môn và Tuyết Đậu đều là những thiền sư 

bác học, có khuynh hướng văn học. Cả hai người đều hướng đến việc đưa Nho 

giáo đến gần Phật giáo. Những bộ sách của phái Tuyết Đậu được kể ở phần 

trên cho thấy sự uyên bác của hệ phái. Chính vì vậy, Thiền phái Thảo Đường 

thường là những bậc trí thức, am hiểu Nho học. 

Tóm lại, Phật giáo thời Lý nổi bật lên ba thiền phái: Tỳ- Ni- Đa- Lưu- 

Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Phật giáo thời Lý có ý thức ghi chép lại 

hệ phái để truyền tụng cho đời sau, đặc biệt là thiền phái Vô Ngôn Thông. Do 

vậy chúng ta được thấy rõ các thiền sư thời Lý có nhiều vị danh giá, tài giỏi, 

đức độ, đóng góp lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tư tưởng 

của các thiền sư ngoài trao đổi học thuật trong Phật học mang tính uyên thâm 

còn gắn liền với tư tưởng của thời đại bấy giờ. Do đó, tư tưởng Phật giáo thời 

Lý có ảnh hưởng rất lớn đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, 

văn hóa, đạo đức... 

2.3.  Vài  nét về  TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO THỜI TRẦN 

Cuối thời Lý, Phật giáo ở Đại Việt suy giảm. Đầu thời Trần, các vua 

Trần coi trọng Phật giáo, Phật giáo lại phát triển hưng thịnh. Sự thay đổi triều 

đại, sự thịnh suy của triều đình ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển Phật giáo nói 
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chung. Khi triều Lý kết thúc cũng là lúc kết thúc của phái Thảo Đường và phái 

Tì- Ni- Đa- Lưu- Chi. Song, Phật giáo thời Trần có sự tiếp nối của Phật giáo 

thời Lý. Nổi trội nhất và ảnh hưởng lớn nhất đến xã hội thời Trần là phái Trúc 

Lâm. Thiền Trúc Lâm là sự phát triển của phái Vô Ngôn Thông kết hợp với 

Phật giáo Thăng Long. Thiền Trúc Lâm có ảnh hưởng tư tưởng của phái Lâm 

Tế (Trung Quốc). Người sáng lập ra Thiền Trúc Lâm là vua Trần Nhân Tông. 

Nhưng trước đó, giai đoạn "tiền" Trúc Lâm, có những học giả Phật giáo như: 

Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng sĩ, có những tư tưởng ảnh hưởng trực tiếp 

đến Trúc Lâm đệ nhất Tổ. Vì vậy, tìm hiểu tư tưởng của Trúc Lâm cần xem xét 

đến những người có tác động lớn đến hệ phái. 

Tuy nhiên, Phật giáo thời Trần không chỉ có một dòng phái duy nhất là 

Trúc Lâm. Theo Lược dẫn thiền phái đồ ở đầu sách Tuệ Trung thượng sĩ ngữ 

lục có nói đến một số phái khác buổi đầu Trần. Chẳng hạn, phái của thiền sư 

Vương Chí Nhàn truyền cho Nhậm Tạng, rồi truyền đến Nhậm Túc. Phái của 

cư sĩ Thiên Phong (nước Tống) truyền cho Đại Đăng, Huyền Sách rồi truyền 

đến Phả Trắc. Các dòng phái trên thể hiện sự phát triển của Phật giáo càng 

ngày càng đa dạng, phong phú. Song, xét về mặt tư tưởng Phật giáo, phái Trúc 

Lâm là điển hình của ý thức hệ dân tộc đương thời. 

2.3.1. Các đại biểu của "tiền phái" Trúc Lâm  và những tư tưởng 

ảnh hưởng trực tiếp đến thiền phái Trúc Lâm 

2.3.1.1. Vài nét tư tưởng của Trần Thái Tông  

Trần Thái Tông (1218-1277) tức Trần Cảnh- ông vua đầu tiên của triều 

Trần. Năm 18 tuổi, vì bất mãn việc ép lấy chị dâu, Trần Thái Tông bèn trốn vào 

núi Yên Tử định đi tu. Trần Thủ Độ lại đưa về triều đình. Trong 10 năm, Thái 

Tông vừa trị nước, vừa nghiên cứu Phật học. Chỉ 10 năm sau, ông đã có tác 

phẩm Phật học đầu tay là Thiền tông chỉ nam. Ngoài ra Trần Thái Tông còn có 

những tác phẩm khác như: Lục thời sám hối khoa nghi, Kim cương tam muội 

kinh chú giải, Bình đẳng lễ sám văn, Khoá hư lục. Trong các tác phẩm trên, chỉ 

còn lại một số nội dung được ghi lại trong Khoá hư lục là còn đến ngày nay. 
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Thiền tông chỉ nam và Bình đẳng lễ sám văn  chỉ còn bài tựa và được giữa lại 

trong Khoá hư lục. Kim cương tam muội kinh chú giải cũng chỉ còn bài tựa. 

Khoá hư lục ngày nay là một tập hợp những bài viết của Trần Thái Tông trong 

những thời kỳ khác nhau. Qua tác phẩm này chúng ta cũng thấy được một vài 

nét về tư tưởng Phật học của Trần Thái Tông. 

Khoá hư lục luận bàn về Phật giáo nhằm giải thích cho người theo đạo 

Phật biết những giáo lý cơ bản và những hoạt động thờ Phật. Tác phẩm bàn về 

một số nội dung sau: 

 Quan niệm giữa "vô" và "hữu": Trần Thái Tông cho tất cả đều là 

không. Trong bài tựa Khoá hư lục, ông viết: "Tứ đại vốn là "vô", "ngũ uẩn" 

chẳng phải "hữu". Do không mà nổi "vọng", do "vọng" mà có "sắc". "Sắc" từ 

chân không. Thế là "vọng" theo "không", "không" hiện "vọng", "vọng" sinh ra 

các "sắc""[48; tr.218]. ở đây, Trần Thái Tông đã dùng các khái niệm để phủ 

nhận sự tồn tại của thế giới bên ngoài: "vô" là không, "hữu" là có, "không" là 

trống rỗng, "sắc" là thế giới hiện tượng trước mắt, "vong" là loạn, giả dối, sai 

lầm, giả, là thuộc tính của thế giới hiện tượng. ý của Trần Thái Tông trong 

câu trích trên có nghĩa là: tứ đại (thuỷ, hoả, thổ, phong) đều không có; "ngũ 

uẩn" (sắc, thụ, tưởng, hành, thức) cũng là không có, bởi nó chỉ do ảo mà sinh 

ra chứ "sắc" vốn cũng không. 

 Quan niệm về “ niệm” : Ông cũng hay dùng khái niệm "niệm" với ý 

nghĩa là suy nghĩ, tư duy về thiện, ác, chính, tà... "Niệm" còn được hiểu là 

người sinh ra thân xác: lúc sắc thân chưa vào bào thai thì phải do "niệm khởi" 

mới nên "duyên hội". Đây cũng là quan niệm về sinh tử của Trần Thái Tông. 

Niệm Phật còn là phương pháp tu hành tưởng nhớ đến công đức của Phật. đây 

là phương pháp niệm Phật của Phật giáo Đại thừa. 

Coi trọng hình thức tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền: Trần Thái Tông 

giải thích phải niệm Phật là vì khi niệm Phật thì thân ngồi thẳng, không làm 

việc tà, nên thoát được thân nghiệp. Miệng tụng kinh thì không nói điều xằng 
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bậy, tránh được khẩu nghiệp. ý chăm chú nghĩ đến Phật, không sinh tà ý tránh 

được ý nghiệp. Trần Thái Tông cho rằng, người tu hành mà không tọa thiền thì 

định lực không sinh, không thấy được pháp tính. Kinh Phật không phân biệt 

hình thức thiền định (đi, đứng, nằm, ngồi), chỉ cốt ở tâm tĩnh (tâm định). Trần 

Thái Tông cũng không câu nệ hình thức thiền định, nhưng ông khẳng định 

ngồi thiền là tốt nhất.  

Phật giáo quan niệm “ tứ thiền”  gồm: Thứ nhất, do chán đời đi tu để tìm 

cõi sung sướng; thứ hai, kẻ phàm phu do sợ nhân quả báo ứng mà đi tu; thứ 

ba, do hiểu lẽ vô sinh nhưng chưa đạt li lưỡng biên mà còn chấp "hữu" chấp 

"vô"; thứ tư, do nhận thức được nhân không, pháp không. Trần Thái Tông 

không quan niệm "tứ thiền" là bốn bước nối tiếp nhau trên con đường thiền 

định, khắc phục dần phiền não để thoát ra khỏi "sắc giới". Ông coi mỗi loại 

thuộc một loại người có trình độ nhận thức khác nhau. Quan niệm này khác 

với Thiền tông Trung Quốc và ấn Độ. Từ đó, Trần Thái Tông phân ra 3 hạng 

người tu đạo: 

+ Người thượng trí là người có tâm Phật, không cần tu thêm. Trần Thái 

Tông đưa ra một quan niệm khá mới lạ: Người thượng trí hiếm hoi, nhưng vẫn 

có, họ là "Phật sống". Khái niệm "Phật sống" không có trong thiền Tông Trung 

Hoa, chỉ có trong Phật giáo Tây Tạng, Mông Cổ. "Phật sống" trong khái niệm 

của Trần Thái Tông là người thật, đang sống mà đạt cảnh giới niết bàn. Đây là 

cái mới trong tư tưởng của Trần Thái Tông và Phật giáo Việt Nam. 

+ Người trung trí là người phải nhờ vào niệm Phật, luôn luôn nghĩ đến 

Phật, tự tâm hướng thiện. Khi thiện niệm xuất hiện thì ác niệm tiêu vong, chỉ 

còn thiện niệm, rồi ngay niệm cũng không còn nữa, bởi chỉ còn thiện niệm, lúc 

đó tâm đã thuần thiện. Sau khi chết sẽ vào niết bàn, chấm dứt nghiệp luân hồi. 

+ Người hạ trí phải luôn miệng niệm Phật, lòng muốn thấy Phật, thân 

cầu sinh đất Phật. Sau khi chết thì được sinh vào đất Phật, rồi lại nhờ Chư Phật 

dạy dỗ nữa mới có thể vào cõi niết bàn. Sau khi chết mà đến đất Phật, có 

duyên thì Phật độ lần nữa mới thoát được luân hồi. 
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 Dung nạp cả đốn ngộ và tiệm ngộ: Trong Lục Thời sám hối khoa nghi 

tự, Thái Tông viết: "Tính căn phân biệt, ngu trí khác nhau, nếu trỏ cho một 

cửa thôi thì khó vào nơi giác ngộ. Cho nên đức Phật ta mở rộng đại trí, nguyện 

mở cửa phương tiện, tuỳ lối chỉ đường về, theo bệnh cho thang thuốc" [48; 

226]. Trần Thái Tông đã chỉ ra con đường đến giác ngộ có nhiều cách, tuỳ 

theo trình độ khác nhau. 

Cách thứ nhất, theo Thái Tông là nếu giữ tâm bình thường, tâm tự 

nhiên, không khác thường: "lạnh thì nói lạnh, nóng thì nói nóng" là có thể 

chứng ngộ được bản tính. Trần Thái 8Tông đã nhiều lần nói đến “con đường 

trở về" là con đường đến được với pháp tính. ít người chịu trở về vì còn mê 

đắm trong vô minh, trong thanh sắc. Nếu để tâm  bình thường thì như ở nơi xa, 

không cần đi, ta vẫn trở về được quê nhà. 

Cách thứ hai, Trần Thái Tông dẫn dắt mọi người từng bước trên con 

đường tu đạo. Ông vừa đề cao sám hối, vừa đề cao trí giới. Ông chủ trương 

"giới", "định", "tuệ", tức tam học, là con đường giải thoát. "Giới" có nghĩa là: 

đàng hoàng, đứng đắn. "Định" là tâm trụ, không loạn. "Tuệ" là hiểu biết, là 

nhận thức. Thái Tông sắp xếp: "giới" là sơ thiện, "định" là trung thiện, "tuệ" là 

hậu thiện. Như vậy, phải "giới" trước, "định" sau rồi mới đến "tuệ". Tu "định" 

trước, "tuệ" sau như việc lau gương, hết bụi thì ánh sáng mới chiếu soi. Cách 

giải thích của Trần Thái Tông quả là độc đáo. Thiền tông Trung Quốc của 

Huệ Năng chủ trương "định", "tuệ" đồng thời, trong "định" có "tuệ", trong 

"tuệ" có "định", như ngọn đèn và ánh sáng. 

Trần Thái Tông có lập luận trên cũng xuất phát từ quan điểm của Phật 

giáo. Phật cho rằng có hai loại trí. Trí do học qua thầy, bạn, sách vở là trí hữu 

sư. Trí này phần lớn từ bên ngoài vào, nó vốn không phải là của mình. Trí do 

tâm an mà có mới là trí vô sư, nghĩa là không cần học và truyền bá tri thức. Trí 

này có trong mọi người, nhưng nó ở dạng tiềm ẩn. Khi mây mù phiền não tan 

đi, hết vô minh thì nó hiện ra. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì người tu hành 

phải lấy thiền định để nhiếp trì mọi căn (nhiếp tâm và trì giới), tập trung tư duy, 
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bỏ hết tạp niệm, lập tức trí tuệ bát nhã xuất hiện. Song, để có trí vô sư, người 

học cần phải thiền định, trì giới. Vì vậy, giới- định- tuệ có quan hệ với nhau. 

Khuynh hướng đốn - tiệm kết hợp đã có từ các phái đồ Vô Ngôn Thông 

thời Lý. Đến đây, Trần Thái Tông lại tiếp nối chủ trương ấy với cách giải thích 

mới mẻ của mình. Có thể đây là một trong những đặc điểm của Thiền tông 

Việt Nam. 

 Dung hoà giữa Thiền và Tịnh: Trong Niệm Phật luận, Trần Thái Tông 

chấp nhận hình thức niệm Phật ở những người "muốn sinh ở nước Phật", tức là 

những người Tịnh độ, đồng thời thấy sự cần thiết niệm Phật ở những người coi 

"tâm tức Phật", tức là những người Thiền tông. Như vậy, ông có khuynh 

hướng dung hoà Thiền và Tịnh. Cơ sở của quan điểm này là kết hợp giữa tự 

lực và tha lực. Trong bài tựa Lục thời sám hối khoa nghi ông viết: "Năng sở 

lưỡng y, Phật Ngã song kế", có nghĩa là phải dựa vào cả hai, cả Phật và ta. 

Khuynh hướng dung hoà giữa Thiền và Tịnh đã có ở một số thiền sư 

thời Lý như Tịnh Lực (1112 - 1175) quan niệm niệm Phật cả miệng lẫn tâm. 

 ảnh  hưởng tư tưởng của phái Lâm Tế: Theo Lược dẫn thiền phái đồ, 

cùng thời gian với ứng Thuận (đời Trần Thái Tông), có Thiên Phong cư sĩ, 

thuộc phái Lâm Tế ở Chương Tuyền (Trung Quốc) đến Việt Nam, truyền đạo 

cho quốc sư Đại Đăng và hoà thượng Nam Tư. Theo Thánh đăng lục, khi 

Thiên Phong cư sĩ đến Việt Nam, vua Trần Thái Tông có mời giảng Phật học ở 

Thăng Long. Có lẽ qua Thiên Phong, Trần Thái Tông đã có sự ảnh hưởng của 

Lâm Tế. Trong các tác phẩm của mình, Trần Thái Tông đã nhắc đến các lý 

thuyết của Lâm Tế Nghĩa Huyền như: "tam yếu", "tam huyền". Ông từng viết 

bài tụng về tiếng hét của Lâm Tế:   

Nhập môn tiện yết dục hà hành 

Dẫn đắc nhi tôn tuý lý tinh 

Bất thị xuân lôi thanh nhất trấn 

Tranh giao hàm giáp tận khai manh 
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Dịch:  

Bước tới cửa ngoài nghe hét ngay 

Khiến cho con cháu tỉnh cơn say 

Sấm xuân một tiếng vừa vang động 

Bao hạt lên mầm rộn cỏ cây 

                                                                                     [55; 229-230] 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của phái Lâm Tế trong tư tưởng của Trần Thái 

Tông không nhiều. Ông hiểu biết các lý thuyết Thiền cao thâm nhưng vẫn 

kiên trì hướng tới người bình phàm. 

 Dung hoà Phật giáo với Nho -Lão- Trang: Thiền phái Vô Ngôn Thông 

thời Lý đã có khuynh hướng dung hoà giữa Phật giáo với tư tưởng Lão giáo. 

Đến Thời Trần, Nho giáo ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong xã hội, đặc 

biệt là đối với nhà nước trung ương tập quyền phong kiến. Trần Thái Tông là 

một ông vua đứng đầu đất nước, phải dùng đến Nho giáo để trị vì. Do vậy, 

trong tư tưởng Phật giáo của mình, Trần Thái Tông đã cố gắng tìm những 

điểm tương đồng giữa Phật, Nho và Lão. 

Trần Thái Tông bàn về tọa thiền để thấy sự gần gũi giữa ba giáo. Sau 

khi dẫn chuyện Phật Thích Ca ngồi sáu năm trong núi Tuyết Sơn, Trần Thái 

Tông dẫn luôn chuyện Tử Kỳ dựa ghế ngồi hình như gỗ khô, lòng như trong 

nguội (trong sách Trang Tử) và chuyện Nhan Hồi, học trò của Khổng Tử ngồi 

quên, rụng rời chân tay, bỏ hết thông minh. Rồi ông đi đến kết luận: "ấy là 

thánh hiền của tam giáo đời xưa cũng đã từng ngồi định mà được thành tựu" 

(Tọa thiền luận). Trần Thái Tông nhận thấy sự khác biệt của ba giáo là khi 

người ta chưa hiểu rõ về ba giáo, còn khi đã hiểu rồi thì cả ba giáo đều chung 

có một chữ "tâm". 

Tóm lại, Trần Thái Tông là người đã có nhiều đóng góp cho lý luận 

Thiền học, có những tư tưởng mới dựa trên những quan điểm của Phật giáo 

nguyên thuỷ, tiếp thu của tư tưởng Phật giáo truyền thống dân tộc và Thiền 

phái ngoại lai. Ông luôn tìm cách để dẫn dắt mọi người tu Phật, xứng đáng là 

một nhà thực tiễn sư phạm. 



 

 

57 

2.3.1.2. Vài nét tư tưởng của Tuệ Trung thượng sĩ  

Tuệ Trung thượng sĩ Trần Tung(1230 - 1291) là con trưởng của An Sinh 

Vương Trần Liễu, là anh của Trần Quốc Tuấn và của Hoàng hậu Nguyên 

Thánh Thiên Cảm (vợ của vua Trần Thánh Tông, mẹ của vua Trần Nhân 

Tông). Ông là học trò của Tiêu Dao và là thầy của Trần Nhân Tông. Ông chỉ 

là cư sĩ nhưng có  trình độ hiểu biết cao về Thiền học. Tư tưởng Phật giáo của 

Tuệ Trung thể hiện trong các tác phẩm của ông, trong đó có cuốn Tuệ Trung 

thượng sĩ ngữ lục đến nay vẫn còn. Tư tưởng của Tuệ Trung thể hiện ở những 

quan điểm cơ bản sau: 

 Quan niệm về "không” : Vì thế giới hiện tượng xuất phát từ tâm, cả thế 

giới hiện tượng và tâm đều vốn là không. Do đó, Tuệ Trung xây dựng quan 

điểm "vong nhị kiến" tức là: không nhìn phân hai. Ông cho rằng vì bản chất 

mọi hiện tượng là không, nên mọi sự đối lập giữa các hiện tượng là giả tạo, 

không có căn cứ. Đó chỉ là do cái nhìn "nhị kiến" (cái nhìn chia hai) tạo ra. 

Cho nên, ông phủ nhận sự đối lập giữa các khái niệm, những phạm trù mà xưa 

nay người ta thường đối lập như giữa sắc và không, mê và ngộ, hữu và vô,  

người phàm và bậc thánh, thị và phi, tà và chính... Trong bài Mê ngộ bất dị, 

ông viết: 

Đãng năng vong nhị kiến 

Pháp giới tận bao dung 

Dịch: 

Chỉ cần bỏ đi cái nhìn “ nhị kiến”  

Là bao hàm được hết trong pháp giới 

                               [55; 235] 

Tuệ Trung còn phủ nhận "đạo" và không "đạo": có người hỏi ông "Đạo" 

là gì ?" ông nói "đạo" không phải để hỏi, hỏi không phải là "đạo", có nghĩa là: 

không thể dùng ngôn ngữ để giải thích "đạo", nếu đã giải thích được thì không 

phải là "đạo" nữa. Ông có bài kệ: 
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Bản vô tâm vô đạo 

Hữu đạo bất vô tâm 

Tâm đạo nguyên hư tịch 

Hà xứ cánh truy tầm 

Dịch: 

Vốn vô tâm vô đạo 

Có đạo thì không vô tâm 

Tâm và đạo vốn rỗng không vắng lặng 

Truy tầm chúng ở đâu bây giờ 

                                                                [21; 555] 

Tuệ Trung quan niệm "vô tâm" là không có tâm như cỏ cây. Vì "vô 

tâm" là không có tâm nên không chỉ truy tìm "tâm" và "đạo", và ngược lại, 

nếu thừa nhận có "đạo" thì không thể "vô tâm" được, nếu không thì làm gì có 

lý luận hữu - vô. 

Quan điểm trên dường như giúp Tuệ Trung trút bỏ mọi rằng buộc trong 

nếp nghĩ cũng như trong nếp sống. 

 Tuệ Trung tán thành quan điểm "tức tâm tức Phật": Bài thơ Phật tâm 

ca thể hiện tập trung tư tưởng của Tuệ Trung. Bài thơ có đoạn chỉ rõ mối quan 

hệ của "tâm" và Phật: coi "tâm" và Phật gắn liền với nhau, nhưng không thể 

thấy, không thể nói, không thể có cái này mà không có cái kia. Có người hỏi 

ông sao không thấy Phật xuất hiện ra trước mắt. Ông trả lời: Mở trai tìm ngọc 

tuy khó được ngọc, không phải con trai nào cũng có ngọc cả. Nhưng chớ mổ 

cá để tìm châu. Tuệ Trung quan niệm không phải chúng sinh đều có phật tính, 

chỉ có một số người mới có điều kiện thành Phật. Phật tồn tại tương đối phổ 

biến, nhưng không phải nơi đâu cũng có, mà phải là nơi cao quý, nơi có tri 

thức. Quan điểm này đã tác động mạnh đến phái Trúc Lâm. Để có "tâm Phật", 

trong bài Phật tâm ca, Tuệ Trung cho rằng: 

Vạn pháp chi tâm tức Phật tâm 

Phật tâm khước dữ ngã tâm hợp 

Pháp nhĩ như nhiên hoàn cổ kim 
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Dịch: 

Tâm của vạn pháp là tâm của Phật 

Tâm của Phật lại phù hợp với tâm của ta 

Các phép đó vẫn tự nhiên như từ xưa đến nay 

                                [55; 239] 

Khi "tâm ta" đạt đến "tâm vạn pháp" (thế giới hiện tượng xung quanh 

ta) thì đạt đến "tâm Phật". Như vậy, chúng ta hiểu rằng cần phải sống phù hợp 

với quy luật tự nhiên, với vạn vật như thế sẽ giác ngộ. Cũng như đúng thời tiết 

thì cây đào nở hoa, có nghĩa là gặp điều kiện thuận lợi thì có thể thành Phật. 

Một trong những quan điểm nổi bật của Tuệ Trung là sống theo tự 

nhiên, theo quy luật, không gò ép. Vì chủ trương sống theo quy luật tự nhiên 

nên Tuệ  Trung bãi bỏ việc ăn chay, trì giới. Ông cho rằng: việc ăn cỏ hay ăn 

thịt là các loài khác nhau của sinh vật. Điều đó tự nhiên như mùa xuân đến thì 

cây cỏ mọc lên. Như vậy, sao lại coi là tội hay phúc trong việc ăn cỏ hay ăn 

thịt. Trì giới (giữ điều răn) và nhẫn nhục chỉ đem lại tội chứ không đem lại 

phúc. Phải biết rằng tội và phúc không phải ở chỗ trì giới  và nhẫn nhục. Giữ 

gìn, chịu đựng như vậy cũng giống như người trèo lên cây, đang ở dưới đất 

yên ổn lại đi tìm cái nguy hiểm, nếu không trèo lên cây thì dù có gió lay nữa 

cũng chẳng việc gì. 

Đây là một quan điểm táo bạo của Tuệ Trung. Trì giới và nhẫn nhục là hai 

nội dung quan trọng trong tư tưởng Phật giáo. Ông dám nói lên quan điểm mới 

như vậy vì ông có cơ sở là sống theo quy luật nên không sợ quy luật. 

Không chỉ vậy, Tuệ Trung còn dám mắng Phật. Ta có có thể xem bài 

tụng sau: 

Tam giới vũ mông mông, thập phương phong táp táp  

Phàm thánh bất đồng cư, long xà phi hỗn tạp 

Chư hành vô thường nhất thiết không 

Sinh diệt chi tâm thuỳ vấn đáp? 
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Nhược phùng đống lũng lão Cồ Đàm 

Vị miễn lam hung đạp 

Đốt 

Bờt kiến dương hoà sắc, năng khán đào lí khai 

Nghĩa là:  

Mọi hiện tượng đều không tồn tại vĩnh viễn, đó là phép sinh 

diệt. Tam giới (dục, sắc, vô sắc giới) mưa mù mịt gió ào ào. Phàm 

thánh không cùng ở với nhau, rồng rắn không hồn tạp với nhau. Mọi 

hiện tượng đều không tồn tại vĩnh viễn, tất cả đều Không. Vậy thì ai 

hỏi mà ai trả lời về cái tâm sinh diệt ? Nếu gặp lão già thối tha đó chưa 

chắc ông ta đã thoát khỏi một đập vào ngực. Ôi ! không thấy mùa 

xuân ấm áp, có thể xem hoa đào hoa lý nở [21; 573]. 

Tuệ Trung cho là sinh diệt là lẽ tự nhiên, không có cái gì là sinh diệt 

pháp cả. Thích Ca bày ra việc sinh diệt thì bản thân cũng không thoát khỏi quy 

luật tự nhiên. Không biết nên hiểu Tuệ Trung ngạo nghễ hay bản lĩnh mà dám 

nghĩ và nói ra những điều xưa nay hiếm như vậy ? Phải chăng ông tin rằng 

"tâm" không và Phật cũng không, tất cả đều không ? Sự hài hòa nhất để có 

Phật, có "tâm" chỉ khi đạt đến: "tâm vạn pháp" chính là "tâm của Phật" hợp với 

"tâm của ta". 

Khác với Trần Thái Tông, Tuệ Trung không đề cao ngồi thiền. Ông 

cho rằng: Ngồi thiền thì như nhà vua lấy gọng xe đánh con nhái trong ao, 

quả là việc vô ích, đã là vua mà đánh con nhái. Không ngồi thuyền thì chu 

du trên Ngũ hồ một là thuyền tiêu dao tự tại như Phạm Lãi sau khi giúp vua 

Việt đánh bại vua Ngô. Như vậy, ông không nặng hình thức thiền. Quan 

điểm đó cũng chính là không gò ép người tu hành phải khổ cực, nên sống 

thoải mái (không phải ngồi thiền, không cần ăn chay, cứ ăn thịt) mà coi 

trọng cái tâm hướng Phật. 

Có thể thấy rằng từ Trần Thái Tông đến Tuệ Trung thượng sĩ, Phật giáo 

thời Trần đã có sự phát triển rõ nét, có cái riêng của các nhà tu hành Đại Việt: 
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quan điểm khác, lý giải khác, thậm chí là mới mẻ. Đặc biệt, Tuệ Trung có 

những quan điểm phá cách, song cũng rất gần gũi với con người, thiên nhiên 

và cuộc sống. Tư tưởng của Thái Tông và Tuệ Trung là cơ sở cho phái Trúc 

Lâm hình thành. 

2.3.2. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử 

Phái Trúc Lâm có 3 vị tổ: Trần Nhân Tông là đệ nhất tổ, người sáng lập 

ra phái Trúc Lâm, Pháp Loa là đệ nhị tổ, Huyền Quang là đệ tam tổ. Sự tích tu 

hành của 3 vị tổ phái Trúc Lâm được chép trong sách  Tam tổ thực lục. Đây là 

cuốn sách xuất hiện muộn, vào khoảng thế kỷ XVIII. Cuốn sách là nguồn tài 

liệu quý, cho chúng ta biết ít nhiều về hoạt động Phật giáo của ba vị tổ phái 

Trúc Lâm. 

2.3.2.1. Vài nét  tư tưởng của Trần Nhân Tông - vị tổ thứ nhất 

Nhân Tông Trần Khâm (1258 - 1308) là con của Thánh Tông, gọi Thái 

Tông là ông, gọi Tuệ Trung là bác. Nhân Tông cũng là học trò của Tuệ Trung 

thượng sĩ. Ông là một ông vua anh hùng của hai cuộc kháng chiến chống quân 

Nguyên- Mông xâm lược (1285 và 1288). Là người mộ Phật khi còn là thái tử, 

năm 1295 ông nhường ngôi cho Anh Tông định xuất gia nhưng phải đến năm 

1299 Nhân Tông mới chính thức xuất gia, tu ở núi Yên Tử (Đông Triều, 

Quảng Ninh), hiệu là Trúc Lâm đại sĩ. 

Trần Nhân Tông rất có ý thức xây dựng và củng cố một giáo hội Phật 

giáo thống nhất. Ông tu ở Yên Tử nhưng cũng đi nhiều nơi để giảng đạo. 

Ông đưa "thập thiện" là đạo đức của Phật giáo để dạy dân thực hành, 

lấy đó làm nền tảng cho đạo đức xã hội. Trần Nhân Tông đã tìm cách xã hội 

hóa Phật giáo về đạo đức một cách phù hợp nhất. Ông viết một số tác phẩm 

mà nay chỉ còn lại ít như: 09 câu sư đệ vấn đáp, bài phú Cư trần lạc đạo, bài 

Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca. Trần Nhân Tông đã từng giảng Truyền đăng 

lục. Tư tưởng Phật giáo của ông có nhiều nét tương đồng với những quan điểm 

của Trần Thái Tông và Tuệ Trung. Tư tưởng Phật giáo của Nhân Tông tập 

trung vào một số quan điểm sau: 
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 Trần Nhân Tông  quan niệm không chấp tướng, gạt bỏ sự bám víu vào 

khái niệm. Bài kệ Hữu cú vô cú của Nhân Tông là một ví dụ. Ông cho rằng: 

mọi vật đều vừa có vừa không, bởi theo Phật là: hết thảy mọi pháp  vốn  không 

có tự tính. Tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà có. Đó là tư tưởng Bát Nhã 

trong kinh Bát Nhã. 

Tư tưởng Nhân Tông chịu ảnh hưởng của phái Thiền Lâm Tế. Bài phú 

bằng chữ Nôm Cư trần lạc đạo ở hồi thứ tám, Nhân Tông đã thể hiện tinh 

thần phá chấp công danh, khuyên tu hành tinh tiến, dựng cầu đò chùa tháp làm 

công đức.  

Nhân Tông cũng chịu ảnh hưởng mãnh mẽ quan điểm sống tiêu dao, vô 

vi theo lẽ tự nhiên của Tuệ Trung. Trong 09 câu vấn đáp sư đệ, Nhân Tông tỏ ý 

tán thành cuộc sống bình thường: mặc áo rách, sáng ăn cháo, trăng chiếu vào 

nước rót bình ra, ban đêm pha trà... cho dù ông là một ông vua. Đoạn văn phát 

biểu ở Viện Kỳ Lân năm 1306 của Nhân Tông sau đây sẽ thấy ông có tư tưởng 

như Tuệ Trung về "tâm vạn pháp" = "tâm ta"= "tâm Phật":  

Đạo lớn quảng đại không hư, không bị ràng buộc câu thúc. 

Bản tính lặng yên trong trẻo, không thiện không ác. Chỉ vì phân biệt 

kén chọn, nên sinh ra lắm mối nhiều đường, cho nên phải biết tội 

phúc vốn là không, nhân quả cũng không thực. Ai cũng đủ bản tính, 

người đều được viên thành. Phật tính và pháp thân như hình với 

bóng, lúc ẩn lúc hiện, không sát không lìa, ở dưới lỗ mũi, ở ngang 

lông mày, vậy mà giương mắt nhìn cũng không dễ thấy, đã có ý 

trung tâm thì lại không thấy đạo. Ba nghìn pháp môn đều ở trong 

gang tấc, hằng sa diện dụng có sẵn ở nguồn tâm. Nếu rằng giới 

môn, định môn, tuệ môn, các vị đều có đủ cả rồi thì hãy nên nhìn lại 

tự tâm. Những tiếng nói cười, giương mày nháy mắt, tay cầm chân 

đi, ấy là "tính" gì? "Tính" ấy thuộc "tâm" nào ? "Tâm" và "tính" 

cùng rõ thì cái gì là phải, cái gì là không phải ? "Pháp"  tức là 

"tính", Phật tức là "tâm", vậy thì "tính" nào không phải "pháp", 
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"tâm" nào không phải Phật ? "Tâm" là Phật mà "tâm" cũng là 

"pháp". Nhưng vì "pháp" vốn là không "pháp", nên nói "pháp" là 

"tâm", cũng như nói "tâm" là không "tâm" mà "tâm" là Phật, cũng 

có nghĩa Phật là không Phật [55; 252 - 253]. 

Nhân Tông cũng ủng hộ quan điểm giới - định - tuệ của Thái Tông, 

quan điểm không chấp trước hữu - vô và quan điểm "tức tâm, tức Phật" của 

Mã Tổ Đạo Nhất. Ông cũng giống như Tuệ Trung, thấy nên sống tự do: 

Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên 

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 

Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch 

Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền 

Dịch: 

ở trần vui đạo cứ tuỳ duyên 

Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền 

Báu sẵn trong nhà đâu kiếm nữa 

Vô tâm đối cảnh hỏi chi thiền 

           [55; 254] 

Rõ ràng Tuệ Trung có ảnh hưởng lớn đến Nhân Tông. Tuy nhiên, cá 

nhân hai người khác nhau, đặc biệt là về vị trí xã hội. Tuệ Trung có thể hoàn 

toàn tự do lựa chọn cách sống, cách nghĩ của mình, nhưng Nhân Tông là một 

ông vua, còn phải lo nghĩ chuyện thiên hạ. Do vậy, Nhân Tông rất có ý thức 

xây dựng giáo hội Phật giáo thống nhất, đưa đạo đức Phật giáo vào đời sống 

xã hội. Nhân Tông gắn đạo với đời rõ hơn. Tinh thần nhập thế trong tư tưởng 

Phật giáo của Nhân Tông thể hiện đậm nét. Nhân Tông ngoài việc đi tu, sống 

với cuộc đời tu hành nhưng vẫn lo lắng làm nhiều việc. 

Có lẽ Nhân Tông thực tế hơn Tuệ Trung. Dù thoải mái, theo tự nhiên, 

nhưng cuộc sống của con người rất đáng trân trọng, rất nhiều ý nghĩa, do vậy 

mà không nên buông trôi nó, bỏ phí nó. Dường như ông tỏ ra vội vã khi thấy 
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thời gian quá ít. Những phút cuối của cuộc đời, Nhân Tông đã dặn lại hai tỳ 

kheo Tử Doanh và Hoàn Trung rằng: "Các người hãy xuống núi lo tu hành, 

đừng coi sinh tử là việc nhàn". Từ những suy nghĩ gắn đạo với đời một cách 

thiết thực  mà Nhân Tông đã làm được việc lớn cho Phật giáo Đại Việt. 

2.3.2.2. Một vài nội dung tư tưởng của Pháp Loa- vị tổ thứ hai 

Pháp Loa (1284 - 1330), tên thật là Đồng Kiên Cương, quê ở Nam Sách. 

Năm 1304, ông xuất gia và gặp được Nhân Tông tại Nam Sách. Từ đó ông 

được Nhân Tông kèm cặp rèn dạy. Năm 1305, ông được Nhân Tông đặt pháp 

danh là Pháp Loa. Năm 1308, khi mới 24 tuổi, sau 4 năm tu hành, Pháp Loa 

chính thức được ủy làm tổ thứ hai của phái Trúc Lâm. 

Xung quanh đệ nhất tổ không phải không có những người gần gũi, thân 

cận, nhưng Nhân Tông đã chọn một người trẻ tuổi trao pháp y thì hẳn là Pháp 

Loa được Nhân Tông đánh giá cao về năng lực và đạo đức. Buổi lễ truyền 

pháp y cho Pháp Loa diễn ra một cách trọng thể trước sự chứng kiến của vua 

Anh Tông, các quan lại và đông đảo tăng chúng. Điều đó đã  nâng tầm uy tín 

của Pháp Loa ngay buổi đầu giữ trọng trách. 

Trong thời kỳ Pháp Loa đứng đầu giáo hội, Phật giáo đã phát triển 

mạnh mẽ. Số ngưới xuất gia và gia nhập giáo hội Trúc Lâm ngày càng đông. 

Năm 1313, Pháp Loa đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lương Giang, đặt văn phòng 

Trung ương của giáo hội ở đó, quy định mọi chức vụ của tăng sĩ trong giáo 

hội, kiểm  tra tự  viện và làm sổ tăng tịch. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, 

đây là lần đầu tiên tăng sĩ có hồ sơ tại giáo hội trung ương. Số lượng tăng sĩ 

đông  tới mức Pháp Loa phải quyết định ba năm mới độ tăng một lần, mỗi 

lần số người xin thụ giới bị thải ra hàng nghìn người. Thời kỳ này, chùa được 

xây dựng nhiều. Năm 1313, có tới trên 100 ngôi chùa thuộc hệ phái Trúc 

Lâm. Năm 1314, Pháp Loa xây tới 33 cơ sở trong đó có Phật điện, tụng kinh 

và tăng đường. Pháp Loa đúc tới 1.300 tượng phật lớn nhỏ bằng đồng  

[31; 382]. Vua và các quan lại thời bấy giờ rất ủng hộ hệ phái Trúc Lâm, đã 
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cúng dường nhiều ruộng, tiền, đồng, cung cấp thợ phu, vật liệu xây dựng... 

cho xây dựng chùa. Giới quý tộc đua nhau xuất gia hoặc thụ giới tại gia, 

trong đó có: Anh Tông, Minh Tông, hoàng thái hậu Tuyên Từ, tư đồ Văn 

Huệ Vương... 

Pháp Loa tổ chức các buổi giảng kinh. Ông giảng các kinh như: Kim 

cương, Lăng nghiêm, Viên giác và các bộ lục như Tuyết Đậu ngữ lục, Tuệ 

Trung thượng sĩ ngữ lục, Đại Tuệ ngữ lục, Niết bàn, Lăng già, Pháp hoa và 

đặc biệt là kinh Hoa n ghiêm. Kinh Hoa nghiêm  được Pháp Loa giảng nhiều 

lần, ở nhiều nơi. Việc học kinh Hoa nghiêm trở thành một phong trào của 

thiền Trúc Lâm. Số lượng người nghe giảng rất đông, có thể lên tới nghìn 

người. Thiền học lúc đó đã mang nặng tính chất học hỏi và đàm thuyết. Tại 

chùa Báo Ân - một trong hai cơ sở hành đạo lớn nhất lúc đó, (cơ sở thứ hai là 

chùa Quỳnh Lâm), có bản gỗ tàng trữ, kinh sách được ấn hành rộng rãi, cung 

cấp nhu cầu học Phật khắp mọi nơi. Năm 1311 Pháp Loa được lệnh tiếp tục in 

kinh Đại tạng. Trong những năm in kinh, Pháp Loa đã kêu gọi tăng nhân và 

người thường chích máu in kinh Đại Tạng, hơn 5000 quyển được cất giữ ở 

viện Quỳnh Lâm. Pháp Loa đã biên soạn, biên tập khá nhiều tài liệu. Song, 

những tác phẩm do Pháp Loa biên soạn nay không còn nữa, duy có tác phẩm 

Tham thiền yếu chỉ được giữ lại một phần in dưới đầu đề là Thiền Đạo yếu học 

nằm sau phần lịch sử của Pháp Loa trong sách Tam tổ thực lục. Do vậy, 

nghiên cứu về tư tưởng Phật giáo của Pháp Loa gặp nhiều khó khăn. Chúng ta 

chủ yếu dựa vào tác phẩm duy nhất còn lại đó, thời kỳ của Pháp Loa và những 

quan điểm từ các sách kinh mà ông truyền dạy cho tăng sĩ. 

Pháp Loa đề cập đến "kiến tính" trong Tham thiền yếu chỉ như sau: 

Người học Phật phải chú trọng trước hết đến vấn đề kiến tính 

(thấy được bản tính mình). Thế nào gọi là thấy "tính "? Thấy đây là 

thấy cái không thể thấy. Cho nên thấy được cái thấy - không - thấy 

tức thì "chân tính" hiện ra. Cái thấy về thể tính vốn là vô sinh cho 
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nên không có sự phát sinh của các thấy ấy. Tính cách thực hữu của 

"tính" chính cũng là không, nhưng cái thấy chân thực lại không thay 

đổi, cho nên nói là thấy tính một cách chân thực [31; 392]. 

 Cũng trong tác phẩm đó, Pháp Loa có giảng giải  khái quát về giới - 

định - tuệ, tức tâm tức Phật và giải thích những khái niệm cơ bản của Phật 

học: tâm, Phật, hữu, vô, không. Những nội dung trên cũng từ những thế hệ 

trước của Pháp Loa như Thái Tông, Nhân Tông đã đề cập đến. Pháp Loa 

không có sự lý giải cá nhân đặc sắc nào. 

Pháp Loa còn hướng dẫn cách học tu. Theo Pháp Loa trước hết là phải 

học kinh Phật (một điều kiện mang tính bác học) đối tượng là hướng đến trí 

thức. Tu phải có lòng tin luôn luôn tinh tiến. Ông hướng dẫn người tu hành 

giải quyết các mối quan hệ tu hành như chọn thầy, chọn bạn, chọn tông, chọn 

chùa. Đó là những biện pháp phản ánh tình hình hoạt động Phật giáo đầu thế 

kỷ XIV khi mà số người được độ làm sư và chạy vào chùa làm tam bảo nô quá 

đông khiến cho tình hình Phật giáo hỗn tạp. 

Phật giáo thời kỳ Pháp Loa coi trọng yếu tố Mật tông. Trước đó, trong 

tư tưởng của Thái Tông, Tuệ Trung, Nhân Tông rất ít thấy yếu tố Mật tông. So 

với thời Lý, đầu thời Trần, Phật giáo ít bị ảnh hưởng của Mật tông hơn. Thời 

kỳ của Pháp Loa nghi thức tưới nước phép được tiến hành phổ biến. Cùng với 

thời kỳ này, ở phương Bắc, nhà Nguyên đang trị vì và có khuynh hướng ủng 

hộ Mật tông. Năm 1318, Anh Tông xuống chiếu đi tìm vị tăng sĩ ấn Độ tên là 

Ban Để Đa ¤ Sa Thất Lợi về dịch một cuốn kinh Mật tông tên là Bạch tán 

thần chú kinh. Pháp Loa còn phân tích và chú thích một kinh văn có khuynh 

hướng Mật tông gọi là Kim cương trường đà la ni khoa chú. Năm 1311, có 

một vị tăng sĩ ấn Độ tên là Du Chi Ba Lan tới, xưng là 300 tuổi, theo Mật 

tông. Vị tăng ấy có cô con gái được vua tuyển vào làm cung phi.  

Ngoài việc ảnh hưởng yếu tố Mật tông của các nước xung quanh như 

Trung Quốc, ấn Độ, lúc bấy giờ vua Anh Tông cũng ưa chuộng yếu tố Mật 

tông. Do vậy mà yếu tố Mật tông trở thành quan trọng trong Phật giáo thời 
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Trần. Phải chăng, Phật giáo thời Pháp Loa phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng 

rộng lớn đến mọi tầng lớp, từ đó mà nảy sinh nhiều mê tín dị đoan nên yếu tố 

Mật tông được chú trọng? 

Khác với Trần Thái Tông, Tuệ 2Trung thượng sĩ, Trần Nhân Tông, Pháp 

Loa là một người sinh ra để đi tu. Vì vậy toàn bộ cuộc đời Pháp Loa cống hiến 

cho Phật giáo. Ông có công lớn trong việc: in kinh, dựng chùa, đúc tượng, độ 

tăng, lập tăng tịch, thuyết pháp, xây dựng tổ chức giáo hội phát triển rộng lớn  

và có ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội. Tuy nhiên, về tư tưởng Phật giáo của 

Pháp Loa đến nay chúng ta vẫn chưa tìm ra nét đặc sắc riêng. Tư tưởng Phật 

giáo của Pháp Loa cũng giống như những bậc thầy trước đó của ông. 

2.3.2.3. Vài nét tư tưởng của Huyền Quang - đệ tam tổ Trúc Lâm 

 Pháp Loa mất năm 1330. Theo bia tháp Viên Thông trên núi Thanh 

Mai, nơi chôn thi hài ông thì ông có hơn 30 đệ tử. Có nhiều đệ tử gần gũi như: 

Huyền Quang, Cảnh Ngung, Cảnh Huy, Huệ Nhiên, Huệ Chúc, Hải ấn... 

Huyền Quang được Pháp Loa tin cậy, truyền cho pháp y, trở thành đệ tam tổ 

phái khi ông đã 77 tuổi (năm 1330). 

Huyền Quang (1254 - 1334) tên thật là Lý Tái Đạo, quê ở Bắc Giang 

hạ. Ông từng thi đỗ, làm quan tại triều đình. Năm 1350, khi 51 tuổi, ông xuất 

gia. Sau một thời gian tu hành, ông đi theo Nhân Tông, giúp Nhân Tông soạn 

một số sách như: Chư phẩm kinh, Công văn tập, Thích khoa giáo. Khi Nhân 

Tông mất, Huyền Quang đi theo Pháp Loa rồi ông trụ trì ở chùa Vân Yên trên 

núi Yên Tử. 

Sau khi nhận nhiệm vụ là tổ thứ ba của phái Trúc Lâm, Huyền Quang  

trở về Côn Sơn, sống như một ẩn tăng. Ông không tích cực xây dựng giáo hội 

như Pháp Loa. Ông tâm sự: 

Đức bạc thường tâm kế tổ đăng 

Không giao Hàn, Thập khởi oan tăng 

Tranh như trục bạn quy sơn khứ 

Điệp chúng sơn trung vạn vạn tầng 
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Dịch: 

Đức mỏng thẹn mình nối tổ tông 

Để cho Hàn, Thập mắc oan chăng 

Chi bằng theo bạn về non quách 

Núi biếc bao quanh mấy vạn tầng 

                                  [55; 263-264] 

Có thể Tam tổ lúc đó đã quá già rồi nên ông thể hăng hái như những 

người trẻ tuổi. Hơn nữa Phật giáo thời Pháp Loa quá thịnh, kèm theo nó là 

những lộn xộn, ô tạp, mê tín dị đoan... cũng thịnh hành. Huyền Quang  có còn 

đủ thời gian để cứu vớt nó chăng? Nếu Huyền Quang hăng hái xây dựng giáo 

hội, gọt bớt những vẩn đục của Phật giáo lúc ấy thì liệu tình trạng Phật giáo có 

tránh được sự suy thoái không? Thịnh hay suy của tôn giáo không chỉ là vấn 

đề của riêng tôn giáo, mà nó liên quan chặt chẽ đến chính trị, kinh tế, văn hóa, 

xã hội, đặc biệt là chính trị. Lúc đó, quý tộc họ Trần, tầng lớp ủng hộ mạnh 

mẽ Phật giáo, đã mất dần uy lực chính trị và kinh tế. Chế độ sở hữu ruộng đất 

điền trang thái ấp bắt đầu tan rã. Nho học dần dần chiếm vị trí quan trọng 

trong xã hội, nhất là trong bộ máy nhà nước. Một số nho sĩ như Trương Hán 

Siêu, Lê Quát lớn tiếng công kích Phật giáo. Có lẽ vì thế mà Huyền Quang 

đành về sống ẩn ở Côn Sơn? 

Năm 1315, Huyền Quang giảng kinh Lăng nghiêm ở chùa Báo Ân. Ông 

có nhiều tác phẩm song đều đã thất truyền, chỉ còn lại 24 bài thơ và bài phú 

chữ Nôm. 

Trong các bài thơ, phú của Huyền Quang, tính thi sĩ đậm chất hơn là đại 

sĩ. Tư tưởng của ông cũng vô vi, tiêu dao như Tuệ Trung. Tư tưởng Phật giáo 

của Huyền Quang có lẽ bộc lộ rõ nhất trong 4 câu thơ cuối của bài thơ Diên 

Hựu tự: 

Vạn duyên bất nhiễu thành già tục 

Bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan 

Tham thấu thị phi bình đẳng tướng 

Ma cung Phật quốc hảo sinh quan 
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Nghĩa là:  

Nếu như không vương vấn vạn duyên, tường chùa ngăn cách 

cõi tục. Không còn một chút ưu phiền thì mới có thể góp tầm mắt 

nhìn ra xa. Khi đã hiểu được thị phi (phải trái) đều như nhau thì 

cung ma hay nứơc Phật cũng tốt như nhau [21; 636-637]. 

Huyền Quang  đã diễn đạt tư tưởng “bất nhị”  (thị, phi), cái nhìn "bình 

đẳng", hay cái nhìn "vong nhị kiến" mà chúng ta đã thấy ở Thái Tông và Tuệ 

Trung. Huyền Quang  có sự thẳng thắn hơn là nêu lên sự đối lập giữa cung ma  

và Phật quốc. 

Trong bài Vịnh Vân Yên tự phú, Huyền Quang  ca tụng phong cảnh Yên 

Tử đẹp hùng vĩ, mơ màng, ngây ngất bao trùm là không gian của Phật giáo: có 

vua Bụt (Trần Nhân Tông) ngồi thiền định, có vượn bồng con kề của nghe 

kinh, có tiểu tu (Huyền Quang)... ở đây, Huyền Quang xuất hiện như một ẩn 

sĩ nho gia, một phật tử thoát tục hơn là một đạo sĩ tiêu dao. Tâm tư Huyền 

Quang  trong bài phú rất thanh thản, an vui, nhà nhã, không vội vàng như 

Nhân Tông, không bất mãn như Tuệ Trung. Nét Nho học trong Phật giáo của 

Huyền Quang đậm nét hơn là Đạo học. 

2.4. một số đặc điểm về tư tưởng phật giáo thời lý trần 

Đặc điểm  tư tưởng Phật Giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo thời Lý, 

Trần nói riêng có nhiều nội dung. Sau đây, chúng tôi chỉ đề cập đến một số 

đặc điểm nổi bật của tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần. 

2.4.1. Tinh thần nhập thế tích cực 

Đạo Phật là đạo trải nghiệm, lấy thực hành làm trọng. Đức Phật Thích 

Ca Mâu Ni coi giáo lý đạo Phật như là "ngón tay chỉ mặt trăng", giống như 

"cái bè qua sông". Khi đã qua sông rồi thì cái bè ấy không cần đến nữa. Quan 

niệm này cho thấy đạo Phật là đạo của đời, đi vào cuộc đời. Con người hành 

trì theo đạo thì sẽ đạt được trạng thái Nivara. Người theo đạo, hành đạo trong 

chính cuộc đời của mình. Những việc làm đó được các nhà nghiên cứu phương 
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Tây coi là tinh thần nhập thế. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, tinh thần 

nhập thế được biểu hiện rất rõ vào thời Lý Trần. Đó là tinh thần nhập thế tích 

cực, nghĩa là nhập vào đời sống xã hội ở một mức độ cao, có đóng góp, cống 

hiến cho sự phát triển của dân tộc, xã hội.  

Thời Lý Trần, Phật giáo phát triển cực thịnh. Đây là thời kỳ của các nhà 

sư, nhà thiền học uyên thâm mà những tư tưởng của họ ảnh hưởng sâu đậm 

đến văn hoá- xã hội Đại Việt, đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp dựng nước 

và giữ nước. Nhiều nhà sư trong số đó đã không thực hành giáo lý một cách 

máy móc. Họ đã có nhiều tư tưởng và hành động để giúp ích cho đời. Trong 

điều kiện đất nước đứng trước khó khăn về người đứng đầu tài đức vẹn toàn để 

thống nhất các lực lượng, Vạn Hạnh đang có uy tín rất lớn với triều đình đã 

sắp đặt Lý Công Uẩn lên ngôi, mở đầu triều đại nhà Lý. Các vị vua dưới hai 

triều đại Lý Trần đã trọng dụng sư tăng, phong một số nhà sư tài năng là quốc 

sư, làm cố vấn cho vua. Nhiều nhà sư có tài đã giúp dân diệt trừ  thiên tai, địch 

hoạ, nhiều người được mời vào triều để làm lễ cầu mưa, cầu tạnh. Trong cuộc 

sống hàng ngày, giáo lý nhà Phật đã có tác động lớn đến đạo đức, lối sống, tư 

tưởng của nhân dân, hướng con người đến cái tâm, hướng đến niềm tin vào 

chính mình (Phật không đâu xa mà ở ngay trong ta), hướng đến cái chân, 

thiện, mỹ. Trong hoàn cảnh đất nước bị xâm lăng đô hộ, Phật giáo Lý Trần đã 

thể hiện sự "cứu nhân độ thế". Thế mới có những Vạn Hạnh quốc sư, Lý 

Tường Kiệt, Viên Chứng thiền sư, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông… Trong 

cuộc kháng chiến chống quân Nguyên- Mông, nhiều nhà sư đã can đảm khắc 

lên mình hai chữ “sát Thát” . Chủ nghĩa yêu nước đã thấm sâu vào mỗi vị sư là 

người con đất Việt như một phần tất yếu. Tuệ Trung thượng sĩ và Trần Nhân 

Tông là những người trực tiếp lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống Nguyên 

Mông, đồng thời là hai nhà lý luận về thiền học. Nếu chỉ nguyên xi tinh thần 

Phật giáo thì không hẳn đã có tư tưởng tích cực đó. Tinh thần yêu nước, ý chí 

kiên cường vì dân tộc cùng với tư tưởng Phật giáo đã hoà quện với nhau dưới 

triều đại Lý Trần. 
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Tư tưởng Phật giáo là vô chấp cũng tác động đến đời sống con người. 

Phật giáo Lý Trần không phân biệt cách sống như thế nào, sang hay hèn, chỉ 

cốt ở cái tâm. Phải chăng Phật giáo thời Lý Trần đã đảm đương được vai trò 

của lực lượng tinh thần để đoàn kết và tập hợp mọi lực lượng xã hội thành một 

sức mạnh vô địch, bảo vệ và củng cố nền độc lập nước nhà? Thời Lý Trần, 

Phật giáo ở vị trí quan trọng số một nhưng vẫn chung sống hài hòa, tích cực, 

không bài bác một tôn giáo, học thuyết nào. Đây cũng là bản chất của Phật 

giáo. Song trên phương diện ấy ta thấy không phải tôn giáo nào cũng như Phật 

giáo. Chứng tỏ, Phật giáo đã đóng góp tích cực cho tinh thần đoàn kết của 

dân tộc. 

Tinh thần nhập thế tích cực biểu hiện rõ trong tư tưởng và hành động 

của các đại biểu thời Trần như: Trần Thái Tông, Tuệ Trung thượng sĩ, Trần 

Nhân Tông. Tư tưởng nhập thế nổi tiếng được thể hiện trong lời khuyên của 

quốc sư Phù Vân  đối với Trần Thái Tông khi vua tìm đến sư: “Phàm người 

làm vua, lấy muốn của thiên hạ làm muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm 

tâm của mình”  [58; 114]. Thái Tông  và sau này đến Nhân Tông nhấn mạnh 

quan điểm giới- định- tuệ để hướng dẫn con người tu hành, đi đến giác ngộ. 

Quan điểm đó đã mở rộng đối tượng đến được trí tuệ bát nhã là không chỉ có 

trí thức mà còn đông đảo những người bình phàm. Bằng cách đó, Thái Tông 

đã mở rộng đạo Phật uyên bác cho nhiều người, đưa giáo lý Phật đến nhiều 

đối tượng trong xã hội. Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông là vua nên tư tưởng 

của họ ảnh hưởng sâu sắc trong dân chúng, giúp con người hướng thiện, góp 

phần ổn định trật tự xã hội. Sau khi rũ bỏ chiếc áo hoàng bào, Thái Tông, 

Nhân Tông đều lên núi tu nhưng vẫn nghĩ đến việc đời, tích cực hành động 

đưa đạo vào đời một cách có ý nghĩa nhất. Và không phải ngẫu nhiên mà các 

vị vua này lại chọn ngọn núi Yên Tử- nơi gần biên giới phía Bắc- để tu hành. 

Phải chăng, khi tu ở đây, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông vẫn có thể canh 

gác biên cương? 
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Tinh thần nhập thế của Tuệ Trung thượng sĩ được tập trung ở quan niệm 

người tu hành không tách khỏi đời sống trần tục. Người tu hành vẫn được sống 

tự do, không hề bị ép thúc bởi một quy định nào của giới luật của giáo phái, 

kể cả việc ăn chay, niệm Phật, trì giới nhẫn nhục và tọa thiền. Quan niệm đó 

xuất phát từ một thực tế hiển nhiên như cha ông ta vẫn thường nói: “Có thực 

mới vực được đạo” . Hoặc như C.Mác quan niệm: con người ta trước tiên phải 

nghĩ đến ăn, mặc, ở rồi sau đó mới nghĩ đến làm triết học, nghệ thuật…Tuệ 

Trung không coi trọng hình thức tu thiền mà coi trọng cái "tâm". Ông đại diện 

cho các đại biểu Trúc Lâm chống lại sự gò ép, khiên cưỡng, cố chấp. Đạo của 

ông hướng đến cuộc sống của con người, lấy con người là trung tâm. 

Với Tuệ Trung, đạo đức không chỉ thể hiện trong việc ăn chay hay giữ 

giới mà còn phản ánh quá trình nhận thức về "giới". Giác ngộ phải vượt lên 

trên giới luật, vượt lên mà vẫn không thoát ly thế giới trần tục. Người học cứ 

mải mê trong giáo lý mà không hiểu bản chất bên trong của đạo thì không 

phải giác ngộ. Qua đó, ông chỉ rõ muốn hành động một cách tự do mà không 

trái với đạo thì người học phải có cả "tâm" và "trí". Nếu có "tâm" mà không có 

"trí" thì dễ dẫn đến si mê cuồng tín. Ngược lại, nếu chỉ dùng "trí" để phân tích, 

biện giải về đạo thì không thể hiểu được chân lý linh diệu của đạo. Tuệ Trung 

quả là một con người tu đạo mà rất thực tế. 

Với quan niệm đời cũng là đạo, đạo cũng là đời, các thiền sư, đạo sĩ 

thời Lý Trần đã lấy cuộc đời mình để dưỡng chân tu đạo.Bởi lẽ họ quan niệm 

thế giới này bị chi phối bởi sinh tử, vô thường, nhân quả...và giác ngộ chỉ có 

thể được thực hiện trong thế giới trần tục. Lấy cuộc đời con người là nơi thực 

hành để đi đến giác ngộ cũng là con đường mà các vị Phật, Bồ Tát đã đi. 

Tư tưởng từ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn của Phật giáo rất gần gũi với tư 

tưởng thân dân của các vua Lý Trần. Các vua Lý Trần  vừa mộ Phật, vừa có tư 

tưởng thân dân, quan tâm đến cuộc sống của dân, gần gũi với nhân dân. Họ đã 

dùng khả năng quyền lực của mình để chăm lo cho cuộc sống của nhân dân. 

Nhiều vị vua lên ngôi hoặc làm lễ Vu lan bồn cho hoàng thân quốc thích của 
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mình…thường đại xá cho thiên hạ. Các vị vua ấy đã lấy cuộc đời của chính 

mình để tu hành. 

Từ tư tưởng, Phật giáo Lý Trần đã đi đến hành động. Những hành động 

đó phản ánh tư tưởng Phật giáo thời kỳ này. Hành động của Phật giáo thời Lý 

Trần mang mục đích xã hội, hướng vào xã hội để phụng sự dân tộc. Họ không 

xa lánh xã hội mà hoà nhập vào đời sống xã hội, lo lắng hoặc vui mừng trước 

vận mệnh dân tộc. Tính tích cực đó đã đóng góp lớn lao vào sự phát triển xã 

hội, thậm chí in cả dấu ấn của mình vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất 

nước. Những hành động đó vượt lên trên những hành động bình thường. 

2.4.2. Khuynh hướng hướng nội và biện tâm 

Phật giáo thời Lý Trần có khuynh hướng hướng nội. Hướng nội là 

hướng vào nội tâm, quy tất cả mọi sự luận bàn, mọi tâm tưởng, mọi hành động 

vào một mục tiêu duy nhất để chuyển dần nội tâm từ tán loạn đến tĩnh lặng, từ 

chỗ chạy theo dục vọng, ngoại cảnh chuyển sang trạng thái bất động, sáng 

suốt, từ chỗ thụ động đến chỗ tự chủ bằng nội tâm. 

Xu hướng hướng nội bắt đầu từ các Thiền phái thời Lý và biểu hiện rõ 

nét ở thời Trần.  Các thiền sư thời Lý coi trọng “ tâm ấn” . "Tâm ấn" của phái 

Thiền Tỳ- Ni- Đa- Lưu- Chi nhấn mạnh đến cái tâm đã được khuôn dấu và ấn 

chứng. Nó mang ý nghĩa là sự trao truyền: tâm truyền tâm giữa thầy và trò, là 

cái tinh yếu nhất mà người hành giả đạt được. Đến đời Trần, quốc sư Trúc 

Lâm quan niệm: “Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta”  [51; 28]. 

Đến Thiền phái Trúc Lâm, xu hướng này thường được nhắc đến nhiều lần một 

cách nhất quán như yếu chỉ của Thiền phái mình. Trần Thái Tông nhiều lần đề 

cập đến: “Hãy quay đầu lại nhìn vào trong tâm”  [58; 33], Nhân Tông khẳng 

định: “Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa”  [55; 253]. 

Tính chất biện tâm trong Phật giáo Lý Trần thường thể hiện ở hai nghĩa. 

Thứ nhất, biện tâm là bừng sáng cái tâm vốn có của mình, chứng minh cho 

được chân tâm là tự tính vốn có và là chân lý tối hậu. Các phái Thiền đều sử 
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dụng thoại đầu để đánh thức cái tâm, để giác ngộ bất thình lình. Đặc biệt 

Thiền phái Vô Ngôn Thông rất coi trọng giác ngộ đốn tiệm- con đường nhanh 

làm trí tuệ bát nhã xuất hiện. Kế thừa tinh thần đó của phái Vô Ngôn Thông, 

phái Trúc Lâm Yên Tử có tư tưởng không phân biệt hay câu chấp vào bất kỳ 

điều gì, để nhấn mạnh cái tâm là quan trọng nhất. Trần Thái Tông viết: 

“Không phân biệt là sống giữa đời hay sống ẩn dật trong rừng, không phân 

biệt là tại gia hay xuất gia, tăng hay tục chỉ cốt biện tâm, vốn không nam 

không nữ, sao lại còn chấp tướng”  [58; 42]. 

Biện tâm theo nghĩa thứ hai là không hình, không tướng, tĩnh lặng mà 

sâu thẳm như đại dương không thể đo lường được, cũng không thể với tới 

được. Song, nó lại rất chân thật, bền vững và chắc chắn ở trong mỗi con người. 

Nó là chân lý rất đơn giản, hiển nhiên, gần gũi với con người thấu đạt được 

mọi điều. Trần Nhân Tông viết: 

Nhân khuấy bản nên ta tìm bụt 

Đến cốc hay chỉn bụt là ta 

                                                                                   [51; 506] 

Thực chất quan điểm biện tâm này là đề cao con người, muốn con 

người hãy tự củng cố niềm tin vào chính bản thân mình, sức mạnh ở chính nơi 

mình, Phật cũng chính ở nơi mình. Thế giới bên ngoài chẳng qua là do tâm mà 

ra. Từ đó, Phật giáo Lý Trần cho ta thấy hoàn cảnh là thứ yếu, con người là 

trọng yếu. Khi có chân tâm, con người nhận thức được điều đó, dễ tìm được sự 

liên kết với nhau, gần gũi nhau. 

Tư tưởng đó mang đậm chất nhân văn, vì con người. Đặc biệt, Tuệ 

Trung còn có ý nghĩ rất sâu sắc mà thực tế về tu đạo là: đói thì ăn, mệt thì 

nghỉ. Điều đó có nghĩa là con người nên sống với chính thực tại này, cái gì 

xảy ra thì nhận biết được ngay. Cuộc sống thực là cuộc sống của ngày hôm 

nay, chính là cuộc sống mà Phật hướng tới. Trong bài kinh Người biết sống 

một mình có đoạn: 
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Đừng nhìn về quá khứ 

Đừng tưởng tới tương lai 

Quá khứ đã qua rồi 

Tương lai thì chưa tới 

Hãy quán chiếu sự sống 

Trong phút giây hiện tại… 

Hạnh phúc chính là thực tại, niết bàn cũng ở ngay trong cuộc sống. Chỉ 

cốt là phải có tâm. Tâm nhận thức được thì đó là đạo. Quan điểm của Tuệ 

Trung về đời và đạo gắn liền với nhau thật cao siêu nhưng cũng cực kỳ đơn 

giản. Sống theo tự nhiên, không vướng víu đến danh lợi, không có những ham 

muốn dục vọng và cuộc sống đó cũng chính là của ta, cho ta. Có lẽ vì vậy mà 

chưa bao giờ Phật giáo lại thu hút đông đảo dân chúng như thời Lý Trần, nhất 

là đối với Trúc Lâm. Dù theo đạo Phật lúc đó là “mốt”  nhưng nếu không coi 

trọng con người, không vì con người thì không thể có đông phật tử đến vậy. 

2.4.3. Phật giáo Lý Trần thể hiện sâu đậm tuệ giác của đạo Phật 

Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng bởi Phật giáo ấn Độ, Trung Quốc và 

dung hòa với tín ngưỡng dân gian. Trong lịch sử, Phật giáo vừa ảnh hưởng đến 

tầng lớp trên mang tính chất tuệ giác, vừa ảnh hưởng tầng lớp dưới mang tính 

chất dân gian. Thời Lý Trần, Phật giáo có cả hai tính chất trên, nhưng đậm nét 

hơn là tính chất tuệ giác trong Phật giáo. 

Phật học vốn từ chữ Phạn, được truyền vào nước ta cả bằng chữ Phạn và 

chữ Hán. Do vậy, Phật học ảnh hưởng trước hết là vào bộ phận trí thức. Phật 

giáo Lý Trần có điều kiện phát triển về mặt học thuật, có điều kiện để du 

nhập, in ấn phát hành kinh Phật hơn giai đoạn trước và sau thời Lý Trần do 

chính sách của nhà nước phong kiến Lý Trần, do chữ Nôm phát triển…Sự kiện 

năm 1009, nhập bộ Đại tạng từ nước Tống về đánh dấu bước đầu cho việc học 

kinh Phật thông qua văn tự của nền Phật học nước nhà. Trước đó, các kinh 

Phật được truyền vào Việt Nam chủ yếu là nhờ truyền giáo, bất lập văn tự. 
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Triều Lý Trần rất lưu tâm về việc học tập, nghiên cứu kinh Phật. Vua Lý Thái 

Tổ đã nhiều lần xuống chiếu cho xin kinh và viết kinh. Năm 1018, "sai viên 

ngoại lang là Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạc sang nước Tống xin kinh Tam 

tạng" [12, 249]. Sau đó, năm 1021, Lý Thái Tổ cho xây nhà bát giác để chứa 

kinh. Năm 1023, 1027 vua có hai lần xuống chiếu viết kinh Tam tạng. Năm 

1036, vua Lý Thái Tông xuống chiếu viết kinh Đại tạng cất ở kho Trùng Hưng 

[12; 271]. Việc nhập kinh và viết kinh mở đầu cho nghiên cứu Phật giáo về lý 

luận, về triết thuyết. Năm 1295 thì triều đình mới cho khắc in Đại tạng. 

Nhưng không phải vì thế mà Đại tạng không ai  được đọc. Các tăng quan, 

hoàng thân quốc thích được đọc. Hơn nữa, trong kinh Phật không nghiêm cấm 

lưu truyền kinh, ngược lại Phật cho rằng chép kinh là công đức thuộc phạm trù 

pháp thí. Cho nên vào năm Hội Phong (1092-1101), triều đình đã mở khoa thi 

kinh Pháp hoa, kinh Bát nhã mà Thiền Nham (1093-1169) đỗ đầu, mặc dù 

Đại tạng chưa được khắc in, chỉ để ở trong triều đình. Việt sử lược chép: con 

của tăng quan thi đọc kinh Bát nhã năm 1117. Năm 1195, thi Tam giáo. Thi 

kinh nào thì kinh đó phải được lưu truyền phổ biến chứ không phải chỉ có một 

bản cho một người đọc. Kinh Pháp hoa và kinh Bát nhã là hai kinh văn chủ 

yếu của Phật giáo phổ biến ở Đại Việt lúc đó, dù trong lớp trên hay trong dân 

gian, dù trong tông phái nào cũng có. Tất nhiên là các kinh khác cũng lưu 

truyền rộng rãi chứ không riêng gì hai kinh đó.  

Các kinh Phật được lưu truyền ở Đại Việt lúc đó: Bát nhã ba la mật, 

Duy ma, đại Niết bàn, Lục độ…thuộc dòng Phật giáo Đại thừa.  Kinh Bát nhã 

là một dòng tư tưởng ảnh hưởng đậm trong tư tưởng Phật giáo của giới tăng lữ 

bác học. Tư tưởng chủ yếu của Bát nhã là "không", thế giới hiện tượng là giả, 

chỉ có trí tuệ bát nhã mới nhận thức được chân lý. Trần Thái Tông, Trần Nhân 

Tông từng có hành động bỏ ngôi vua vào Yên Tử là tương tự với việc bố thí 

ngôi vua, tuy động cơ không phải là như vậy nhưng dù sao cũng ảnh hưởng tư 

tưởng bố thí độ của Lục độ tập kinh.  Kinh Hoa nghiêm nổi tiếng khó hiểu 
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nhưng cũng được các thiền sư thời Lý Trần nghiên cứu và giảng. Tư tưởng của 

Hoa nghiêm được các thiền sư: Cứu Chỉ, Mãn Giác, Bản Tịnh … đề cập đến. 

Đại Xả chuyên trì tụng Kinh Hoa nghiêm, Pháp Loa, Huyền Quang giảng kinh 

Hoa nghiêm… 

Kinh Pháp hoa thuộc Phật giáo Nhất thừa rất phổ biến ở Đại Việt như  

trong các sư: Thông Biện, Minh Tâm, Bảo Tính… Thiền uyển tập anh chép về 

sự ảnh hưởng tư tưởng của các thiền sư từ kinh Lăng già (thuộc thiền Tông): 

Tịnh Giới nói "tính" của "tâm" là Như Lai Tạng [29; 136], Thường Chiếu nói 

"tâm" vi Như Lai Tạng [29; 150], Lý Thái Tông viết “Hạo hạo Lăng già 

nguyệt…”  [29; 167], Huệ Sinh viết “Tịch tịch Lăng già nguyệt…”  [29; 209]… 

Kinh Kim cương được đề cập đến trong tư tưởng của các thiền sư: 

Quảng Nghiêm, Thanh Biện, Trần Thái Tông… Kinh Viên giác có trong tư 

tưởng của: Viên Chiếu, Ngộ ấn, Tín Học, Tịch Lực… 

 Bên cạnh đó, Phật giáo thời Lý Trần được các vua chủ động trong việc 

tiếp thu kinh Phật: xin kinh Phật, rước các nhà sư Tây Vực về, xây dựng chùa 

Bạch Mã cho họ dịch kinh, xây dựng chùa để chứa kinh…Vì vậy, Phật giáo Lý 

Trần ảnh hưởng lớn đến tầng lớp quan lại và trí thức. 

Nhìn lại lịch sử Phật giáo trước và sau thời Lý Trần, các dòng phái chủ 

yếu của Phật giáo Việt Nam chủ yếu là Thiền tông. Thiền tông so với Mật 

tông, Tịnh độ tông đậm chất tuệ giác. Trong hai triều đại Lý Trần, Phật giáo 

được tạo điều kiện để phát triển kinh kệ, giáo lý, tổ chức…do đó, so với các 

thời kỳ lịch sử khác, Phật giáo thời Lý Trần in đậm tính tuệ giác. 

2.4.4. Dung hợp các tôn giáo và tín ngưỡng của Đại Việt và chịu ảnh 

hưởng Phật giáo khu vực 

Phật giáo Lý Trần có một cuộc sống hài hoà, không xảy ra xung đột 

nào với các yếu tố nội giáo và ngoại giáo. Nội giáo ở đây được hiểu là trong 

Phật giáo. Ngoại giáo là ngoài Phật giáo như: Nho giáo, Đạo giáo và các tín 
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ngưỡng. Có được sự thống nhất trên là do Phật giáo Lý Trần đã dung hợp các 

yếu tố, tạo thành nền tảng tư tưởng của thời đại. 

Quá trình dung hợp này rất phức tạp. Một mặt, Phật giáo hoà đồng với 

các tín ngưỡng bản địa để phù hợp với truyền thống tinh thần của dân tộc và 

để xác lập vị trí của mình. Mặt khác, để thích ứng với điều kiện của dân tộc 

mà Phật giáo dung hợp với các tôn giáo khác cùng thời như Nho giáo, Đạo 

giáo. Cuối cùng là sự tiến triển nội tại, có tính chất kế thừa của bản thân Thiền 

tông Việt Nam từ các phái Tỳ- Ni- Đa- Lưu- Chi, Vô Ngôn Thông thời Lý và 

sau phát triển ở thời Lý và các phái mới như Thảo Đường, Trúc Lâm. 

Dung hợp Phật giáo với các tín ngưỡng bản địa được thực hiện liên tục 

từ khi du nhập vào Việt Nam đến thời Lý Trần và sau đó. Phật giáo vốn dĩ đã 

tìm thấy tiếng nói chung với những tín ngưỡng bản địa. Tục thờ tứ Pháp của 

nhân dân các tỉnh phía Bắc chính là việc dung hợp Phật giáo với việc thờ cúng, 

thần thánh hoá các hiện tượng tự nhiên. Người Việt cổ coi tứ Pháp là việc thực 

hiện đạo Phật. Nó mang tính chất tự nhiên như các hiện tượng: mây (phật 

Pháp Vân), mưa (phật Pháp Vũ), sấm (phật Pháp Lôi), chớp (phật Pháp Điện). 

Chính sự hoà mình của Phật giáo và tín ngưỡng ấy đã nuôi dưỡng sự tồn tại 

của Phật giáo trong tinh thần dân tộc Việt Nam một vị trí rất quan trọng. Đến 

thời Lý Trần, Phật giáo và các tín ngưỡng dân tộc đó vẫn tiếp tục duy trì. Đại 

Việt sử ký toàn thư  ghi lại: năm 1073, đời vua Lý Nhân Tông "bấy giờ mưa 

dầm, rước phật Pháp Vân về kinh để cầu tạnh. Cúng thần núi Tản Viên" [12; 

301]. Năm 1137, vua Lý Thánh Tông ngự đến chùa Báo Thiên, " làm lễ phật 

Pháp Vân để cầu mưa" [12; 347]. 

                Sự dung hợp  Phật giáo cùng với tín ngưỡng bản địa còn thể hiện 

trong việc thờ cúng tại chùa. Thời Lý, thái sư Lý Đạo Thành đã thờ Phật cùng 

với vua. Sử chép: 

 Thái sư Lý Đạo Thành lấy chức Tả gián nghị đại phu ra coi 

châu Nghệ An. Đạo Thành làm viện Địa Tạng ở trong miếu Vương 

Thánh châu ấy, ở giữa viện đặt tượng Phật và vị hiệu của Thánh 

Tôn, sớm hôm thờ phụng.  
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Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn: Đạo Thành là đại thần cùng họ, 

đương khi để tang Thánh Tôn, vì có lỗi phải ra trấn ở ngoài, lòng 

cảm nhớ tiên đế và là lòng thực, nhân mượn cớ thờ Phật để thờ vua, 

đó chỉ là việc nhất thời mà thôi. Đến sau, những người chấn thủ 

châu Nghệ An lại lấy làm chỗ phụng thờ Thánh Tôn, suốt cả triều 

Lý không ai cho việc ấy là trái. Phàm vua không được tế ở nhà thần 

bộc, cha không được thờ ở nhà con thứ, huống chi lại là ở chỗ Man 

Di. Đó là do lỗi nhà Lý sùng Phật [12; 301-302]. 

Căn cứ vào lời bình của Ngô Sĩ Liên thì thờ Phật cùng với thờ vua có lẽ 

bắt đầu từ thời Lý. Đến thời Trần, thứ phi của Trần Anh Tông là Tĩnh Huệ, 

con gái Phạm Ngũ Lão, sau xin xuất gia. Khi trở về, Tĩnh Huệ  sửa lại ngôi 

chùa mà cha bà đã xây để thờ Phật và vua. Nay, bà cho xây thêm điện ở phía 

Đông chùa để thờ cúng tổ tiên. Phật giáo và tín ngưỡng bản địa thời Lý Trần 

hoà quyện với nhau, còn sâu đậm hơn trước đó. 

Tư tưởng Phật giáo nói chung có nhiều quan điểm phù hợp với tinh thần 

dân tộc như tư tưởng bình đẳng, yêu thương con người, dân chủ, coi trọng chữ 

“hoà” , coi trọng chữ “đồng”… đồng nhất với thái độ sống từ bi, hỉ xả của đạo 

Phật. Quan niệm của người Việt về thiện, ác, phúc, họa…được Phật giáo giải 

thích bằng triết lý nhân quả rất phù hợp. 

Tiến trình dung hợp còn diễn ra trong sự phát triển nội tại, kế thừa và 

ảnh hưởng lẫn nhau của các dòng thiền Việt Nam và các tôn giáo khác. 

Thiền Tỳ- Ni- Đa- Lưu- Chi chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo ấn Độ và quá 

trình truyền thừa của nó đã kết hợp một cách có chọn lọc Dịch pháp với Phật 

pháp tạo nên sắc thái mới cho Thiền tông Việt Nam. Phái Thiền Vô Ngôn 

Thông chịu ảnh hưởng từ Thiền tông Trung Hoa, đến Việt Nam kết hợp với 

Phật giáo bản địa, tạo nên dòng Vô Ngôn Thông. Tuy phái Vô Ngôn Thông 

vốn coi trọng đốn ngộ, nhưng đến thời Lý, phái không phủ nhận tiệm ngộ. Để 

phân biệt hai phái  ở giai đoạn này cũng là một việc khó, vì cả hai phái đã có 

sự ảnh hưởng lẫn nhau.  
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Thiền Thảo Đường là sản phẩm của Đại Việt thời Lý. Thiền Thảo 

Đường cũng ảnh hưởng từ các Thiền phái Tỳ- Ni- Đa- Lưu- Chi, Vô Ngôn 

Thông và Thiền tông Trung Quốc. Ngược lại tư tưởng trọng trí thức và triết lý 

thơ ca của phái Thảo Đường ảnh hưởng đến hai phái Tỳ- Ni- Đa- Lưu- Chi và 

Vô Ngôn Thông thời Lý và còn ảnh hưởng rõ rệt đến phái Trúc Lâm thời Trần. 

Thiền phái Thảo Đường chủ trương hòa đồng tam giáo. Từ Lý Anh Tông, Lý 

Cao Tông, kiến thức Nho giáo được vận dụng theo tinh thần Phật giáo. Có 

nhiều thiền sư của Thảo Đường am hiểu sâu sắc tam giáo.  

Ngay trong sự phát triển nội tại của Phật giáo Lý Trần cũng biểu hiện 

sự dung hợp giữa các dòng phái. Trong Phật giáo thời Lý Trần, Thiền tông tuy 

là dòng phái chủ đạo, Mật tông, Tịnh độ tông không tồn tại như những dòng 

phái độc lập nhưng yếu tố Mật giáo, Tịnh độ đều có trong các dòng Thiền. 

Trong chính sách của các vua Lý Trần tuy sùng bái Phật giáo nhưng 

thực hiện tam giáo đồng nguyên. Chẳng hạn, năm 1070, Lý Thái Tông lập 

Văn Miếu thờ Khổng Tử và một số nhà Nho khác. Năm 1076, Lý Nhân Tông 

lập Quốc Tử Giám là trường học để tổ chức dạy học và thi cử. Triều Lý Trần 

thường mở các khoa thi tam giáo. Đây là điều kiện để Phật, Nho, Đạo gần gũi 

nhau, chịu ảnh hưởng của nhau. Trong tư tưởng Phật giáo có yếu tố của Nho, 

Đạo. Tiêu biểu là tư tưởng của Trần Thái Tông, Tuệ Trung, Nhân Tông, 

Huyền Quang…Trong Thiền uyển tập anh cũng chép các thiền sư rất am hiểu 

ba giáo. 

Thiền Trúc Lâm Yên Tử là Thiền của dân tộc, phát triển từ phái Vô 

Ngôn Thông nhưng ảnh hưởng phái Lâm Tế (Trung Quốc) với những công án, 

thoại đầu, hét… Trúc Lâm còn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa triết lý Thiền 

với Đạo và Tịnh độ tông. 

Phật giáo vốn là một tôn giáo hoà bình. Khi thâm nhập và phát triển ở 

nước ta Phật giáo cũng chuyển tải tính chất hoà bình đó bằng cách dung hợp, 

với  những nhân tố thích hợp của văn hoá dân tộc. Phật giáo Lý Trần tiêu biểu 

cho tính chất đó. Phật giáo Lý Trần  cũng tiêu biểu cho Phật giáo Việt. 
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Chương 3 

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO  ĐẾN  

MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA  ĐỜI SỐNG XÃ HỘI THỜI LÝ TRẦN 

 

3.1. ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẾN CHÍNH TRỊ 

Từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã nhanh chóng trở thành một 

bộ phận của tinh thần dân tộc. Phật giáo có nhiều quan điểm gần gũi với tư 

tưởng người Việt và được người Việt tiếp nhận một cách cởi mở. Qua đó, tư 

tưởng của Phật giáo đã tác động trở lại đối với đời sống của xã hội đương 

thời. Dưới thời Lý Trần, Phật giáo đã có ảnh hưởng không nhỏ đến mọi lĩnh 

vực, đậm nét nhất là: chính trị, văn hoá nghệ thuật và đạo đức. 

Ảnh hưởng của Phật giáo đến chính trị bắt đầu từ giới cầm quyền 

với  những ông vua rất  mộ đạo Phật. 

 Lý Thái Tổ là vua đầu tiên của triều Lý. Ông được theo học ở chùa 

Lục Tổ, được nhà sư Vạn Hạnh trụ trì tại chùa này tiên đoán về việc lên ngôi. 

Xuất thân từ nền giáo dục Phật giáo nên Lý Thái Tổ thi hành những chính 

sách  nhằm mở rộng đạo Phật trong cả nước. Ông vua thứ hai của triều Lý  là 

Thái Tông trước khi được nối ngôi cũng đã được tiên tri trước. Noi theo vua 

cha, ông cũng là một tín đồ Phật giáo và tiếp tục bảo trợ đạo Phật. Nhà vua 

thứ ba là Thánh Tông cũng rất sùng bái Phật. Dưới thời Lý Thánh Tông, chùa 

tháp được xây dựng nhiều, nổi tiếng như bảo tháp Báo Thiên được xây năm 

1057. Ông cũng là người đích thân ngự viết một chữ “Phật” lớn, dài một 

trượng sáu thước. Sau khi đánh thắng người Chăm, Lý Thánh Tông đã “tâu 

việc thắng trận ở Thái miếu”.  

Trong thời trị vì của Lý Nhân Tông, ông vua thứ tư của triều Lý, Phật 

giáo đặc biệt được sùng bái. Sau khi Nhân Tông lên ngôi đã có cuộc đón rước 

long trọng tượng Phật từ chùa Pháp Vân về kinh sư để cầu cúng. Nhân Tông 

cũng như các tiên đế, đã sai sứ sang Trung Quốc xin kinh Phật. Việc thường 
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xuyên xin kinh Phật đem về nước cũng chứng tỏ rằng, kinh Phật còn được sử 

dụng ngay cả trong việc đào tạo tầng lớp sư sãi và quan lại tương lai. A.B. 

Pôliacốp khai thác trong Việt sử lược: năm 1072 “Xuống chiếu chọn các sư có 

thơ đem dâng và các người biết văn tự trong tăng quan cho thuộc vào ngạch 

thư gia để bổ vào các chức khuyết ấy” [38; 135- 136]. 

Nền giáo dục Phật giáo đã đào tạo ra các vị vua ưu tú, yêu dân; đào 

tạo lớp trí thức trong buổi đầu triều Lý. 

 Vị vua đầu tiên của triều Lý được nền giáo dục Phật giáo đào tạo nên. 

Từ ông, ảnh hưởng đến những người xung quanh và con cháu. Những vị vua 

đầu triều Lý như Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Thần Tông 

chịu ảnh hưởng đậm nét giáo lý nhà Phật trong hành xử từ những việc quốc 

gia cho đến những việc bình thường hàng ngày. Họ tỏ ra là những vị vua nhân 

đạo, thương dân, dốc lòng vì sự hưng thịnh của quốc gia. Là những người 

theo đạo, họ thực hành tinh thần nhà Phật “từ bi, hỷ xả” ngay cả đối với 

những kẻ bị mắc lỗi như Nùng Trí Cao, Lê Văn Thịnh… 

Tầng lớp trí thức trong buổi đầu của xã hội Đại Việt chủ yếu là tăng lữ. 

Bởi vì giáo dục Nho học lúc này chưa phát triển, nguồn nhân lực là trí thức 

chủ yếu vẫn từ các nhà chùa. Các vị sư có tiếng lúc ấy thường tinh thông Phật 

pháp, đều là những người đã từng học Nho. Thiền uyển tập anh chép: “Thiền 

sư Cửu Chỉ từ nhỏ hiếu học, đọc khắp các sách kinh điển Nho Phật” [50; 77]. 

Quốc sư Thông Biện “vốn dòng dõi phật tử, bản tính thông tuệ, học thông tam 

giáo”[50; 86]; Thiền sư Bảo Giám “từ nhỏ theo học Nho học, có tài viết chữ 

đẹp, các sách Thi, Thư, Lễ, Dịch không sách nào không để tâm nghiên 

cứu”[50; 102]… Có vị thiền sư rất giỏi như Viên Chiếu, “từng soạn sách 

Dược sư thập nhị nguyện văn. Vua Lý Nhân Tông  lấy bản thảo sách ấy đưa 

để tặng cho vua Triết Tông nhà Tống. Vua Tống trao cho vị pháp sư cao tọa ở 

chùa Tướng Quốc xem. Pháp sư xem xong chắp tay tâu với vua Tống: “Ở 

nước Nam có vị bồ tát sống đã ra đời, giảng giải kinh nghĩa rất tinh vi, chúng 

tôi đâu dám thêm bớt chữ nào” [50; 75]. 



 

 

84 

Kèm theo nguồn lực ấy là chính sách của triều đình nhằm trưng dụng 

những vị sư có tài cống hiến cho đất nước. Đại Việt sử kí toàn thư chép rằng, 

nhà sư Khô Đầu được phong quốc sư. Nhân Tông dùng nhà sư này để cố vấn 

cho mình về công việc quốc gia, cũng giống như Lê Đại Hành dùng Khuông 

Việt. Ngay sau đó, Nhân Tông xuống chiếu về việc bổ sung chức thư gia từ 

các nhà sư có thơ và những người biết văn tự trong tăng quan. Tiếp theo, triều 

đình có chiếu phân loại chùa Phật thành ba hạng, tuỳ theo công lao và tiếng 

tăm, cho quan văn chức cao kiêm là đề cử, coi sóc điền nô và khố vật của nhà 

chùa. Theo A.B. Pôliacốp, “Trong trường hợp nói ở đây cũng có thể giả định 

rằng, biện pháp này nhằm đặt các tài sản của tăng ni dưới sự kiểm soát của 

nhà nước. Tăng ni thực chất biến thành một lãnh chúa phong kiến thứ hai, sau 

nhà nước”[38; 143]. Điều đó cho thấy địa vị khá lớn của tăng ni Phật giáo 

trong nhà nước thời Lý Trần. 

 Các ông vua đã tìm trong đạo Phật một chỗ dựa tư tưởng, một 

nguyên lý, cương lĩnh giúp cho việc dựng nước và  giữ nước. 

 Phật giáo được coi là quốc giáo dưới thời Lý Trần. Các vua Lý Trần 

dùng Phật giáo để an dân, trị nước. Dưới thời Lý, Phật giáo là chủ đạo tinh 

thần xã hội. Sư Đa Bửu được Lý Công Uẩn mời đến triều tham gia “quyết 

định chính sự”. Sư Viên Thông làm chức quốc sư dưới thời Lý Thần Tông, 

mỗi khi vào chầu thì đứng ngang thái tử. Vạn Hạnh, Đạo Hạnh, Minh Không, 

Giác Hải đều được triều đình tín nhiệm. Các vua triều Lý ra sức tán thán công 

đức của các nhà sư. Lý Nhân Tông ca ngợi quốc sư Vạn Hạnh “Vạn Hạnh 

dung tam tố, Ung phù cổ sấm thi. Hương quan danh cổ pháp, Trụ tính trấn 

vướng kỳ”. (Vạn Hạnh có tư tưởng hợp nhất ba cõi vào một nhân bản toàn 

diện. Rất hợp với lời thơ tiên tri thời xưa. Quê nhà mang tên là giáo lý Phật 

xưa. Dựng xây bảo vệ lãnh thổ nhà vua (quốc gia)). Lý Nhân Tông còn ca 

ngợi Giác Hải, Thông Huyền: “Nhất Phật nhất thần tiên” [62; 60]. 

Và ngược lại, Phật giáo cũng ủng hộ sự bền vững lâu dài của nhà Lý. 

Các văn bia thời Lý ca tụng công lao của Lý Thường Kiệt và triều Lý:  
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Trên ngôi yên lặng, quanh nước vỗ về. Thình lình biên lại 

làm xằng, đến nỗi Bắc Thuỳ có biến. Dồn dập ruổi quanh cự địch, 

ầm ầm sấm động ra uy. Thành Ung Châu ứ nghìn quân giặc, tan 

tành như trận gió cuốn mây; Sông Như Nguyệt trăm vạn binh phủ, 

Vỡ lở như mặt trời đốt giá. Tuy ngoài trận tường quân ra sức nhưng 

trong cung hoàng thượng bày mưu. Từ đó về sau ngôi cả thảnh thơi, 

nhân dân phù thị. Gió nhà thổi hóa dân ngu, mưu huệ thấm nhuần 

cõi lạ. Vua Chiêm Sạ chế bỏ cung thất xin tới làm dân, chúa nước 

La Vu lìa sơn hà sang quy chịu phục, chúng đều dốc kính tôn, 

nghiêng lòng theo dõi [62; 61].  

Thiền sư Trí Thiền ca ngợi Tô Hiến Thành và Ngô Hoà Nghĩa: “Kỳ 

hoài xuất tố dưỡng hung trung. Văn thuyết vi ngôn ý duyệt tòng, Tham dục 

chuyết trừ thiên lý ngoại, Hy di chi lý nhật bao dung” (Đã ôm lòng xuất thế 

nuôi ở trong tâm hồn; Nghe nói lời diệu vui lòng mà theo, Tẩy trừ hết bụng 

tham dục ra ngoài xa vạn dặm, Cái lý siêu hình hàng ngày ở bên trong.). 

Thiền sư Viên Thông tâu với vua: “Đức hiếu sinh của vua thấm nhuần đến 

nhân dân nên dân yêu người như cha mẹ, tôn người như mặt trời mặt trăng” 

[62; 61]. 

Như vậy, hệ tư tưởng Phật giáo có lúc đã trở thành hệ tư tưởng chính trị 

góp phần vào việc cai quản đất nước. 

Tư tưởng Phật giáo ảnh hưởng đến chính sách của triều đình.  

Từ sự mộ đạo của các ông vua, quý tộc nhà Lý và nhà Trần, từ việc 

trọng dụng những nhà sư tài giỏi trong triều chính hay trong đời sống hàng 

ngày, triều đình đã có những chính sách mang tính hướng Phật. Mặt khác, do 

bản thân đạo Phật vốn là thứ đạo hoà bình, dễ làm yên lòng dân. Sau những 

cơn binh lửa liên miên, kể từ khi họ Khúc dấy nghiệp, rồi sự tiếp nối của nhà 

Ngô- Đinh- Tiền Lê, tình hình xã hội chưa được ổn định, tập tục hung hãn của 

thời loạn ăn sâu vào tầng lớp phong kiến, vào cả một bộ phận trong nhân dân. 
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Trong khi đó, Phật giáo có một hệ thống chùa chiền và một màng lưới sư sãi 

rộng lớn khắp cả nước. Phật giáo có khả năng hạn chế được những bức xúc 

của xã hội, tạo nên sự ổn định, hoà hợp. Các triều đại trước Lý đã coi trọng 

Phật giáo và sử dụng Phật giáo để thực hiện khả năng đó. Đến thời Lý, Phật 

giáo tỏ ra ảnh hưởng mạnh mẽ, rõ nét. Câu tục ngữ: “Đất vua, chùa làng, 

phong cảnh Bụt” phản ánh tình hình xã hội thời Lý. Người ta quan niệm rằng 

công điền, công thổ là của nhà vua,  chùa là của làng xã và toàn thể thế giới 

này là của Phật. Đã là thế giới của Phật, thì tất cả phải tuân theo giáo lý nhà 

Phật. Nhà nước phong kiến với tính chất là người quản lý xã hội, muốn nắm 

vào dân thì phải dựa vào Phật giáo. Hơn nữa nhà nước phong kiến dân tộc 

mới được xây dựng, muốn có sự độc lập trên mọi phương diện, không phụ 

thuộc vào phong kiến phương Bắc thì phải xây dựng nền văn hoá riêng, thấm 

nhuần tinh thần đạo Phật. 

Tư tưởng mang đậm chất nhân văn của Phật giáo được thấm vào người 

đứng đầu đất nước. Vua Lý Thái Tông hành xử việc của Trí Cao theo tinh thần 

của đạo Phật là lấy từ bi để diệt hận thù, nếu lấy oán để trả oán thì oán lại chồng 

chất. Lê Văn Hưu không hiểu được tinh thần của nhà Phật mà phê phán rằng:  

Năm trước Nùng Tổn Phúc phản nghịch, tiếm hiệu, mở nước 

đặt quan thuộc, Thái Tôn đã bắt tội Tồn Phúc, tha cho con là Trí 

Cao; nay Trí Cao lại noi theo việc của cha, thì tội to lắm, giết đi 

cũng phải, lấy lại tước và ấn phong, giáng làm thứ nhân cũng phải. 

Thái Tôn đã tha tội cho Trí Cao, lại cho thêm mấy châu quận nữa, 

ban cho ấn tín, phong làm Thái bảo, như thế là thưởng phạt không 

có phép tắc gì. Đến khi Trí Cao làm loạn Quảng Nguyên, lại đem 

quân đi đánh mượn cớ là viện trợ láng giềng, có khác gì thả con cọp 

con báo cho nó cắn người rồi từ từ đến cứu không? Là bởi Thái Tôn 

say đắm cái lòng nhân nhỏ nhặt  của nhà phật, mà quên mất cái 

nghĩa lớn của người làm vua [12; 282- 283]. 
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Cũng tương tự như vậy, vua Lý Nhân Tông thường làm việc thiện, xá 

tội cho những người bị tội thì Ngô Sĩ Liên phản đối:  

Nhân Tôn thường nhân việc mở hội Phật mà xá người có tội là 

không phải, nhưng còn mượn tiếng hội Phật. Còn như vua thì không 

có việc gì cũng xá. Phàm tội nhân phạm pháp có nặng có nhẹ, năm 

bực hình phạt có trên có dưới, sao có thể tha thẳng được? Nếu nhất 

khái tha cả thì kẻ tiểu nhân gặp may mà được khỏi tội, đó không phải 

là phúc cho người quân tử. Cho nên thời xưa nói việc trị nước, tuy 

nói rằng không thể không xá tội, nhưng cũng lấy xá tội là có hại. Lỗi 

mà tha thì được, tội mà tha thì không được. Kinh Dịch nói: “Lỗi làm 

thì tha cho, cố phạm thì trị tội”. Thế là phải [12; 336, 337]. 

Sự phê phán trên của hai nhà sử học Lê Văn Hưu và Ngô Sĩ Liên không 

có nghĩa là họ đã chỉ ra mặt tiêu cực của Phật giáo. Chính tinh thần nhân văn 

của Phật giáo được các vị vua thực hành trong chính sách trị vì đất nước đó đã 

tạo điều kiện để tập hợp, đoàn kết dân tộc, tạo nên sự gần gũi giữa dân tộc đa 

số với dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách giữa người không có tội và 

người có tội, hoá giải chúng và tạo nên một không khí hoà bình, yên ổn. Đó 

cũng là một cách trị dân không tồi. Tuy nhiên, các vua Lý cũng không đến 

mức thái quá, chỉ biết đạo đức Phật giáo mà không biết đến luật pháp, bằng 

chứng là thời Lý đã cho ra đời và thực hiện bộ luật Hình thư. 

Năm 1236, quốc sư Trúc Lâm đã căn dặn Trần Thái Tông: “Phàm kẻ 

làm vua thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, phải lấy tấm 

lòng của thiên hạ làm tấm lòng của mình” (Khóa hư lục). Đây chính là tư 

tưởng "tâm ta" = "tâm vạn pháp" = "tâm Phật" của phái Trúc Lâm. Từ "tâm" 

đó các vị vua đã hành đạo ngay trong quá trình cai trị đất nước của mình. Phật 

giáo dưới thời Trần có một giáo hội thống nhất, hoạt động rộng khắp và rầm 

rộ. Đó là nhờ có người đứng đầu đất nước đồng thời sau này đứng đầu Giáo 

hội rất có thế lực là Trần Nhân Tông (đệ nhất tổ Trúc Lâm). Trần Nhân Tông 
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đã đưa đạo đức Phật giáo phổ biến rộng rãi trong xã hội nhằm khuyến khích 

dân chúng thực hành.  

Một chính sách đối với với tôn giáo, tín ngưỡng của các vua Lý Trần 

cũng đáng lưu tâm. Bên cạnh việc trọng dụng Phật giáo, triều Lý Trần còn 

thực hiện chính sách tam giáo đồng nguyên, tạo nên sự dung hợp về mặt tư 

tưởng trong xã hội, phát huy được ưu thế của mỗi tôn giáo. Phật giáo lúc đó 

rất có quyền lực nhưng không có một động tác nào để gạt bỏ sự tồn tại của 

các tôn giáo khác. Bởi triết lý của đạo Phật cho rằng: chúng ta tồn tại được là 

nhờ vào sự tồn tại của sự vật xung quanh ta, ngay cả sự sống của những con 

côn trùng cũng chính là điều kiện để duy trì sự sống của con người và vạn vật. 

Đây cũng là sự lý giải khoa học. Triết lý đó có lẽ đã tác động đến chính sách 

của triều đình nhà Lý Trần. 

Mỗi khi đất nước bị xâm lăng, ngọn cờ tư tưởng của Phật giáo đã 

góp phần đoàn kết được dân tộc, động viên được tinh thần yêu nước của 

nhân dân trong sự nghiệp chống ngoại xâm. 

Sức mạnh của Phật giáo tác động đến mọi tầng lớp nhân dân. Có lúc, 

sức mạnh ấy giúp Nguyên phi Ỷ Lan cảm hoá được dân chúng, làm tốt việc 

nội trị khi vua ra trận, trở thành mẫu mực, thành động lực. Năm 1069, vua Lý 

Thánh Tông đi "đánh Chiêm Thành mãi không được, đem quân về đến Cư 

Liên, nghe tin Nguyên phi giúp việc nội trị, lòng dân cảm hoá vui vẻ, trong 

cõi yên tĩnh, tôn sùng Phật giáo, nhân dân gọi bà là Quan Âm, vua nói: 

“Nguyên phi là đàn bà, ta là đàn ông không được việc gì!”. Lần đi đánh nữa, 

lần này đánh được” [12; 298]. 

Là một người tín Phật, Lý Thần Tông quan niệm đánh thắng giặc là do 

Phật ngầm giúp. Vì vậy, “Ngày Mậu Thìn, vua ngự đến hai cung Thái Thanh 

và Cảnh Linh và các chùa quán trong thành để lễ tạ ơn đạo Phật giúp ngầm 

cho Công Bình đánh được người Chân Lạp” [12; 334]. 
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Khi cuộc chiến tranh vệ quốc diễn ra, toàn bộ tinh lực của dân tộc được 

huy động cho công cuộc giữ nước. Phật giáo có quan niệm “cứu khổ, cứu 

nạn”, nên đứng trước mối hoạ xâm lăng, Phật giáo đã tham gia ứng cứu. 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, các nhà thiền học uyên 

thâm như Trần Thái Tông, Tuệ Trung, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông trở 

thành những người anh hùng, có công lớn trong việc đánh giặc ra khỏi bờ cõi. 

Phật giáo còn can thiệp đến chính sự trong việc xếp đặt quyền lực 

của triều đình. 

 Các sư sãi có điều kiện gần gũi với vua quan, quý tộc, nhờ đó mà tăng 

cường ảnh hưởng của mình với tầng lớp này. Không chỉ là bàn việc nước, mà 

những việc hàng ngày để cầu mưa, cầu tạnh, cầu tự, cầu an… thì các vị sư 

cũng được vua quan, quý tộc hết sức coi trọng. Đặc biệt là việc cầu tự liên 

quan đến sự nối nghiệp có khi còn là việc hưng tồn của quốc gia. Những sự 

kiện xung quanh cha con Lý Thánh Tông và Lý Nhân Tông mang đậm màu 

sắc huyền thoại, phản ánh quá trình can thiệp trực tiếp của giới tăng ni Phật 

giáo vào việc truyền ngôi và đấu tranh nhằm gây ảnh hưởng trong triều đình. 

Lý Thánh Tông đã 40 tuổi mà vẫn chưa có con để nối dõi. Năm 1064, 

Lý Thánh Tông ra lệnh cho chi hậu nội nhân là Nguyễn Bông đến chùa Thánh 

Chúa làm lễ cầu tự, sau đó Ỷ Lan phu nhân sinh được con trai. Theo truyền 

thuyết, Nguyễn Bông được sư trụ trì chùa là Đại Điền dạy cho pháp thuật, nhờ 

đó mà có thể đầu thai làm hoàng thái tử. Nguyễn Bông nghe theo, lẻn vào chỗ 

Ỷ Lan tắm, việc bị phát giác, Nguyễn Bông bị giết trước cửa chùa, còn phu 

nhân Ỷ Lan thì sau đó sinh ra Lý Nhân Tông. 

Lý Nhân Tông không có con. Nhà sư Từ Đạo Hạnh mắc phải trọng tội, 

đáng ra phải xử tội chém nhưng ông đã thuyết phục em trai của vua là Sùng 

Hiền Hầu (cũng chưa có con nối dõi) xin vua tha tội cho và nhận giúp ông 

sinh con trai sau này sẽ trở thành hoàng đế. Từ Đạo Hạnh cũng làm giống như 

Nguyễn Bông, nấp sau chỗ tắm của vợ Sùng Hiền Hầu, sau đó bà mang thai. 



 

 

90 

Lúc vợ Sùng Hiền Hầu sinh con, Từ Đạo Hạnh được báo và ông trút xác. Lý 

Nhân Tông nhận con của Sùng Hiền hầu làm con nuôi, lập làm hoàng thái tử, 

sau nối ngôi chính là Lý Thần Tông. 

Tuy những sự việc trên có vẻ bề ngoài là huyền bí song đằng sau đó là 

sự can thiệp, sắp đặt ngôi vua của triều Lý mà chắc chắn là có sự tác động của 

Phật giáo. 

Trong nội bộ các tăng ni Phật giáo đã có lúc diễn ra cuộc đấu tranh 

quyết liệt giành quyền lực. Theo sử liệu và theo truyền thuyết, các nhà sư  đã 

sử dụng các phép thuật để đấu tranh với nhau nhằm gây ảnh hưởng trong triều 

đình. Họ hành động đứng về phía những quý tộc này hay những quý tộc khác. 

Chẳng hạn như trường hợp sư chủ trì chùa Thánh Chúa là Đại Điền đã từng 

dạy cho Nguyễn Bông thuật hoá thân đầu thai. Theo Thiền uyển tập anh, nhà 

sư Từ Vinh, cha Từ Đạo Hạnh, muốn mê hoặc một thành viên hoàng tộc là 

Diên Thành Hầu. Diên Thành Hầu lại nhờ sư Đại Điền che chở, giúp đỡ, dùng 

phép thuật giết Từ Vinh, ném xác xuống sông Tô Lịch. Từ Đạo Hạnh khi trở 

thành nhà sư, có phép thuật đã trả thù cho cha, giết sư Đại Điền. Diên Thành 

Hầu vì sợ Đạo Hạnh đã nhờ Giác Hoàng. Theo Việt sử lược thì Giác Hoàng là 

một đứa bé lạ khi lên ba tự xưng là con vua, thấy linh dị, vua yêu và đón về 

kinh, muốn sai Giác Hoàng đầu thai làm con mình. Sư Từ Đạo Hạnh nghe tin 

không bằng lòng, bảo với chị là Từ Thị đi dự hội, ngầm đưa vài hạt châu làm 

phép. Đạo Hạnh bị bắt và trói ở hành lang Hưng Thánh, toan bị treo cổ. Sùng 

Hiền Hầu là em vua vào chầu, Từ Đạo Hạnh xin Hiền Hầu cứu và đền ơn bằng 

việc thác sinh làm con Hiền Hầu. Hiền Hầu thuyết phục được vua cho Đạo 

Hạnh đầu thai thay cho Giác Hoàng. Như vậy, cuối cùng liên minh Từ Đạo 

Hạnh và Sùng Hiền Hầu đã thắng liên minh Giác Hoàng và Diên Thành Hầu. 

Lý Thần Tông (theo tục truyền Thần Tông là do Đạo Hạnh đầu thai) 

lên ngôi, chỉ dụ đầu tiên của vua là tha tội cho các nhà sư bị kết án dưới thời 

Lý Nhân Tông.  
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Năm 1128, vua xuống chiếu ân xá cho những người tội nhân 

ở phủ Đô hộ và tha cho 130 người bị biến truất trước kia, cấm 

không được tâu lên vua những việc hình án được tiến hành dưới 

các triều vua trước. Năm 1128, hơn 30 viên quan được bổ nhiệm 

vào các chức vụ cao cấp trong bộ máy nhà nước. Như vậy, bộ máy 

nhà nước giờ đây ở một mức độ lớn, được thay thế bằng những 

người ủng hộ tập đoàn cai trị mới. Người học trò của Từ Đạo Hạnh 

là Minh Không được phong ban làm Quốc sư [38; 149].  

 Phật giáo gắn bó với cuộc sống của các vị vua, quan, quý tộc lúc đó.  

Những vấn đề của cuộc sống: từ sinh đến tử, từ may mắn đến rủi ro… 

các vị vua, quan, quý tộc thời Lý Trần thường tiến hành theo nghi lễ của Phật, 

cầu Phật, đến với Phật. Sinh con cũng cầu tự. Bệnh tật, rủi ro cũng cầu Phật, 

làm phép. Sau khi truyền ngôi cho con, Lý Huệ Tông cũng như những vị vua 

sau này thời Trần xuất gia đến chùa.  

 Chùa từng là nơi chứng kiến cảnh lên xuống ngôi vua, sự thăng trầm 

quyền lực của các thế lực. Khi nhà Lý bị mất, người ta đã tìm cách lý giải cho 

đó là mệnh trời đã được dự báo trước. Ngô Sĩ Liên bàn:  

... Tục truyền rằng Lý Thái Tổ khi mới được thiên hạ, xa giá 

về Cổ Pháp, ngự chơi chùa hương Phù Đổng, có thần nhân đề thơ ở 

cột chùa rằng: “Nhất bát công đức thuỷ, Tuỳ duyên hoá thế gian, 

Quang quan trùng chiếu chúc, Một ảnh nhật đăng san”. (Một bát 

nước công đức của phật, theo cơ duyên sinh thành cho thế gian. 

Vằng vặc hai lần đuốc soi sáng; mặt trời gác núi là hết bóng). Sư 

chùa ấy là Vạn Hạnh đem bài thơ ấy dâng lên, Lý Thái Tổ xem 

xong rồi nói: “Việc của thần nhân thì không thể hiểu được”. Người 

đời truyền tụng, không ai biết thơ ấy nói thế nào. Đến khi họ Lý 

mất, mới cho bài thơ ấy là nghiệm. Vì từ đời Huệ Tôn trở lên đến 

Thái Tổ là tám đời, mà Huệ Tôn tên là Sam, tức là mặt trời gác núi 

hết bóng. Thế thì nhà Lý được nước là tự trời, mất nước cũng là tự 

trời vậy [12; 396 - 397].  
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 Tại chùa cũng chứng kiến những cảnh tượng thanh trừng quyền lực lẫn 

nhau của triều đình. Chẳng hạn như Lý Huệ Tông bị bức tử ở chùa Chân 

Giáo.  Trần Thừa cũng được báo trước việc được ngôi của họ Trần:  "Thượng 

hoàng khi còn hàn vi, thường nghỉ ở đấy, có một nhà sư bảo rằng: “Người trẻ 

tuổi này ngày sau phải đại quý!”. Nói xong thì không thấy nhà sư đâu nữa. 

Đến nay lấy được thiên hạ, mới có mệnh này” [12; 405- 406].  

Chùa còn là nơi để các vị vua, quan, hoàng tộc đến nương tựa mỗi khi 

gặp uẩn khúc trong cuộc đời. Trần Cảnh bị Trần Thủ Độ ép bỏ vợ là Chiêu 

Thánh để lấy chị dâu đang có mang với anh mình. Trần Cảnh bất mãn nên 

trốn ra khỏi thành, đến ở nhà Phù Vân quốc sư ở núi Yên Tử. Được lời 

khuyên của nhà sư, Trần Cảnh lại quay lại triều chính. Từ đó, ông vừa làm 

nhiệm vụ của một ông vua, vừa nghiên cứu và học đạo Phật. Khi Trần Duệ 

Tông bị chết trận ở Chiêm Thành, hoàng hậu đã tìm đến cửa Phật để an ủi 

phần đời còn lại: “Trước kia, hoàng hậu của Duệ Tôn là Lê thị, tức là mẹ sinh 

của Linh Đức Vương, là em gái con nhà chú của Lê Quý Ly, khi Duệ Tôn đi 

đánh phương Nam không trở về, hậu gọt đầu làm ni” [12; 633].  

 Qua những sự kiện liên quan đến Phật giáo được chép lại trong Đại 

Việt sử ký toàn thư và Việt sử lược ta có thể thấy được cuộc đời và sự thăng 

trầm của hoàng tộc họ Lý và họ Trần. Họ sống thì thực hành đạo Phật, họ 

thác thì về với Phật. Phật giáo hẳn đã bao trùm lên cuộc sống của con người 

lúc đó. 

Tóm lại, tư tưởng Phật giáo ảnh hưởng sâu đậm đến chính trị, thẩm 

thấu vào đời sống chính trị thời Lý Trần. Tinh thần Phật giáo bao trùm lên 

những con người tham gia chính trị, đến chính sách của nhà nước, góp phần 

làm ổn định chính trị, điều chỉnh các mối quan hệ xã hội làm cho trong thì ấm 

ngoài thì êm. Tư tưởng Phật giáo trở thành đạo trị trong xã hội Lý Trần. 
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3.2. ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẾN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT  

Sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với văn hoá nghệ thuật thể hiện rõ nhất 

trên ba loại hình: kiến trúc, điêu khắc và thơ văn. 

3.2.1. Phật giáo với kiến trúc thời Lý Trần 

Kiến trúc là loại hình nghệ thuật nhằm kết hợp cái đẹp với cái thực 

dụng để sáng tạo ra không gian sinh tồn của con người. Kiến trúc rất đa dạng. 

Công trình kiến trúc để thoả mãn nhu cầu tôn giáo Phật giáo biểu hiện tập 

trung và rõ nét là chùa, tháp. Những ý tưởng tôn giáo, triết lý nhà Phật là yếu 

tố chủ đạo của kiến trúc chùa, tháp. 

Nghệ thuật kiến trúc thời Lý tuy có tiếp thu một số ảnh hưởng nước 

ngoài (nhất là Chămpa và Trung Quốc), nhưng chủ yếu vẫn là được xây dựng 

và phát triển trên cơ sở phát huy mạnh mẽ, truyền thống nghệ thuật lâu đời và 

sáng tạo của dân tộc từ ngàn xưa. 

 Được triều đình bảo trợ, cung cấp tiền, bạc, ruộng đất để xây chùa và 

duy trì hoạt động tôn giáo nên chùa, tháp thời Lý Trần được xây dựng nhiều 

và quy mô. Điển hình là chùa Dạm (Quế Võ, Bắc Ninh). Chùa Dạm tuy không 

còn nữa, nhưng di tích nền chùa còn 3 bậc tam cấp, dài non 120m, rộng gần 

70m, cũng đủ để thấy rằng thuở xưa, chùa có quy mô như thế nào. Về tháp có 

những tháp nổi tiếng như: tháp Báo Thiên (Hà Nội), gồm 12 tầng, cao trên 

60m; tháp Sùng Thiện Diên Linh (Duy Tiên, Hà Nam) cao hơn 13 tầng; tháp 

Chương Sơn (Ý Yên, Nam Định) nay vẫn còn thấy rõ di tích nền tháp hình 

vuông, mỗi cạnh 20m. 

Chùa thời Lý được nhà nước chú trọng xây nhiều và quy mô hơn thời 

Trần. Có thể lý giải điều này bởi buổi đầu triều Lý, nền giáo dục của Đại Việt 

phần lớn là nhờ vào các chùa của Phật giáo. Nhà chùa trở thành trường học. 

Sau này đến thời Trần, triều đình vẫn tổ chức thi Tam giáo tại chùa. Vua Lý 

Công Uẩn xuất thân từ chùa. Nhiều vị sư thời Lý trở thành người đàm đạo với 

vua, quan quý tộc và họ còn giúp vua tham gia chính sự. Do vậy, các chùa 
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thời Lý được xây nhiều và có những công trình khá lớn để diễn ra các nghi lễ 

tôn giáo mang cấp quốc gia do vua làm chủ lễ: lễ cầu mưa, cầu tạnh, cầu tự 

cho hoàng tộc, mở hội khánh thành, mở hội ăn chay…Đến thời Trần, do sự kế 

thừa rất thuận lợi các công trình kiến trúc đã có từ thời Lý và trước đó nên có 

thể nhà nước không cần thiết phải đầu tư nhiều. Mặt khác, do chiến tranh liên 

miên với xâm lược phương bắc và phương nam nên các công trình Phật giáo 

thời Trần không được chú trọng xây dựng hoặc không còn dấu tích nào còn 

lại đến ngày nay. Hơn nữa, đạo Nho bắt đầu có ưu thế rõ rệt đối với chính trị 

và giáo dục. Tuy vậy, đạo Phật vẫn là chỗ dựa cho cuộc sống tinh thần của 

quảng đại quần chúng. Cuối thời Trần, chùa làng phát triển mạnh. 

Có thể kể đến các công trình nổi tiếng của thời kỳ này như: chùa Diên 

Hựu, chùa Phật Tích, chùa Dạm, chùa Thánh Chúa, chùa Lễ, tháp Báo 

Thiên… (thời Lý); chùa Phổ Minh, chùa Bối Khê, chùa Thái Lạc, chùa Báo 

Ân, chùa Vĩnh Khánh, hệ thống các chùa ở Yên Tử, Côn Sơn, Quỳnh 

Lâm…(thời Trần) 

Chùa, tháp thời Lý Trần là một quần thể gồm có các công trình kiến 

trúc được xây dựng gắn bó với phong cảnh thiên nhiên, tạo nên vẻ đẹp hài 

hòa. Chẳng hạn như hệ thống các chùa quán ở Yên Tử, chùa Quỳnh 

Lâm…được xây dựng trên núi, đồi, nơi thiên nhiên có vẻ đẹp hùng vĩ. Đặc 

điểm nổi bật của các chùa và đền ở Việt Nam thường được chọn xây dựng 

trên một mảnh đất cao, xung quanh thường có hồ, ao, sông, suối, nếu nơi nào 

không kề núi đồi thì bên trong quần thể công trình sẽ có những hòn non bộ để 

tạo đủ yếu tố “sơn thuỷ hữu tình”. Vào chùa ta có được cảm giác như đến gần 

với thiên nhiên hơn, cảm nhận được tự do và được đối diện với sâu thẳm của 

chính mình. Có lẽ vì vậy mà nhà chùa thu hút cả những người không phải là 

phật tử đến vãn cảnh chùa và đến chùa trong không gian đó, con người được 

xua tan mọi lo âu buồn phiền để có một cái tâm thanh thản, con người được 

gần cõi Phật hơn. 
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Vị trí của chùa tháp gần gũi với thiên nhiên nhưng  không xa cách cuộc 

sống của con người, tạo nên một không khí thanh tịnh, phù hợp với triết lý 

của đạo Phật. Một số công trình kiến trúc Phật giáo thời Lý Trần được xây 

dựng ở các vùng tách biệt với xóm làng, nhưng lại là trung tâm của nhiều 

vùng lân cận như chùa Phổ Minh, chùa Vĩnh Khánh…Điều đó cho thấy tuy 

tách xa dân nhưng chùa cũng là nơi tiện cho dân đến cầu lễ. 

Kiến trúc chùa Việt Nam thường theo trục hướng Nam Bắc, mở đầu cho 

hướng đó là cổng chùa. Cổng chùa là nơi tiếp giáp giữa thực và hữu, giữa chốn 

thanh tịnh và cõi trần thế, bên trong và bên ngoài của hai thế giới hoàn toàn 

khác nhau về mặt tâm thức, cho mỗi người có sự khế hợp nhất định về tâm 

linh để hướng họ đến điều lương thiện hơn. Như thế vô hình chung cổng chùa  

trở thành vạch ngăn cách tâm linh, mở ra hai thế giới vừa đối lập vừa tiếp nối 

nhau giữa đời và đạo. Cổng chùa không dừng lại là nơi bước từ bên ngoài vào 

bên trong ngôi chùa mà đã trở thành một hệ thống triết học phổ hợp lên kiểu 

thức kiến trúc. 

Cổng chùa thường được xây dựng bằng kiểu thức Tam quan. Tất nhiên 

cũng có nhiều chùa không có Tam quan mà chỉ có một cổng vào chùa. Tam 

quan bao giờ cũng trước chùa, theo một trục thẳng vào chính điện, cho nên 

nhiều chùa không mở cửa Tam quan mà có cửa riêng, khi đó Tam quan chỉ là 

cửa tượng trưng và vào những dịp lễ hội, tế tự mới mở Tam quan. Nhưng cũng 

không ít trường hợp Tam quan chỉ là cửa cho hợp thức về bố cục kết cấu kiến 

trúc Phật giáo. Nhiều chùa, do diện tích bị thu hẹp, đường đi không thuận tiện 

theo hướng Tam quan, theo hướng chính diện của Tiền đường, nên cửa vào 

chùa lại theo một đường thích hợp và thuận tiện cho giao thông. Tuy nhiên, dù 

chùa có nhiều cửa thì cũng chỉ có một Tam quan làm lối vào chính mà thôi. 

Lại nhiều chùa không có Tam quan hoặc có cả Tam quan ngoài Tam quan 

trong như chùa Bối Khê (Thanh Oai - Hà Tây), hay kiểu dáng Tam quan kiêm 

lầu chuông v.v... cho thấy sự đa dạng trong tổng thể quy mô kiến trúc ngôi 

chùa Việt mà Tam quan là thành phần kiến trúc quan trọng. 
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Tam quan thường có hai tầng, tầng dưới có ba cửa, ở giữa là cửa chính, 

hai bên cửa nhỏ hơn và kích thước hai cửa này bằng nhau. Tuy nhiên có nhiều 

chùa xây Tam quan có khi hơn 4 đến 5 tầng, mở ra 4 đến 5 cửa và thường tùy 

thuộc vào tổng thể kiến trúc của ngôi chùa cũng như ý tưởng của người chủ 

hưng công khi cho xây dựng. Tầng trên của Tam quan chùa Việt có khi kiêm 

luôn chức năng lầu chuông, khánh và treo chuông lớn. Mỗi ngôi chùa có kiểu 

dáng Tam quan khác nhau, nhưng cũng không loại trừ khả năng dị đồng trong 

phong cách kiến trúc. 

Thông thường Tam quan có ba cửa, trên cửa chính Tam quan là bức 

hoành phi ghi tên chùa. Các cột Tam quan thường được viết các đôi câu đối 

chữ Hán, tạo nên sự uy nghiêm, cổ kính cho ngôi chùa cổ.  Ngoài ra, ở một số 

Tam quan còn được đắp tượng thần Hộ pháp uy nghi ngoài cửa, để ngăn cản tà 

quái xâm nhập tới chốn thanh tịnh của thiền môn. 

Thời Lý Trần các chùa Việt đã có Tam quan và quy mô chùa viện rộng 

mở về không gian, hài hoà giữa kiến trúc và triết học. Bia Cổ Việt thôn Diên 

Phúc tự bi minh dựng năm Đại Khánh 4 (1113) đã mô tả: “Tam quan chi nội 

diện, ngẫu lập hộ pháp thiện thần”  (phía trong Tam quan bày đặt tượng hộ 

pháp thiện thần); đấy là bên trong Tam quan của chùa, bên ngoài Tam quan 

chùa cũng được bia mô tả: “Tam quan chi ngoại, sơ song trì nhi chủng hạ 

liên”  (bên ngoài Tam quan, tiếp với hai cái ao mà trồng sen mùa hè). Lại như 

bia Thiệu Long tự bi dựng năm Kiến Trung 1 (1226) đầu thời Trần, viết về 

việc xây Tam quan, cuối bia, bài minh lại cho biết chùa dựng Tam quan rộng 

rãi “Tam quan duyệt lãng”  (Tam quan rộng mở). Bia chùa Một Cột (Hà Nội) 

ghi chép về lần trùng tu năm Thiệu Trị thứ 7 (1847): “Tả hữu hành lang tam 

quan chung các tứ chu, nội ngoại nhất luật trang nghiêm”  (Tả hữu hành lang, 

tam quan, gác chuông vây quanh, trong ngoài đều rất mực trang nghiêm)….  

ý nghĩa triết học Phật giáo của cổng chùa theo Phật học đại từ điển lý 

giải “ là cách gọi của Tam giải thoát môn” . Tam giải thoát môn chính là ba 
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cửa giải thoát cho chúng sinh thoát khỏi phiền não, tiến nhập vào chốn thanh 

tịnh, an nhiên tự tại, chốn bỉ ngạn để đạt đạo quả Niết bàn. Ba cửa đấy là 

Không giải thoát môn, Vô nguyện giải thoát môn, Vô tướng giải thoát môn. 

Không giải thoát môn là quan sát tất cả các pháp do nhân duyên mà sinh 

thành, tự tính vốn là không, không làm, không nhận, tất cả mọi thứ như hư 

huyễn không có thật, thông đạt như thế, thì mới có thể ngộ nhập vào cõi Niết 

Bàn. Vô nguyện giải thoát môn còn gọi là Vô tác giải thoát môn, chính là tất 

cả các pháp sinh tử, nguyện xa rời ý niệm tạo tác, để ngộ nhập vào Niết bàn 

diệu quả; Vô tướng giải thoát môn là quán sát tất cả pháp thế gian đều là giả 

hợp của hình tướng, hiểu được tứ đại ngũ uẩn giai không, rời các nhân ngã 

chấp tướng mà ngộ nhập vào cõi Tịch tĩnh của Niết bàn tiểu thừa.  

Quần thể kiến trúc chùa là bao gồm nhiều dãy nhà hoặc nhiều bộ phận. 

Chẳng hạn cấu trúc chùa Diên Hựu gồm có: điện thờ Tam quan, điện thờ 

Mẫu, tăng phòng, ngoại cung thờ Phật, nhà hậu, chùa Một Cột, tháp [52; 373].  

Ngoài những dãy nhà, quần thể kiến trúc chùa còn có những kiến trúc 

khác có giá trị nghệ thuật cao, mang ý nghĩa của giáo lý nhà Phật như: Tháp, 

Lầu chuông, Gác trống, Hành lang, Giải vũ, Tiền đường, Thượng điện, các 

bia và các nhà bia.  

Dựa trên hệ thống bia chí Hán Nôm cũng như ghi chép của các sử gia 

trong Đại Việt sử ký toàn thư, Thiền uyển tập anh v.v… đã nói nên được  hiện 

trạng Phật giáo Lý Trần, trong đó việc xây dựng chùa chiền được ghi chép. 

Giai đoạn Lý Trần kiến trúc chùa viện đã có sự phát triển rất lớn, Tiền đường, 

Thượng điện, Lầu chuông, Gác trống, Hành lang, Giải vũ được xây dựng với 

quy mô hoành tráng và lộng lẫy. 

Tháp Phật, thời kỳ đầu là nơi cất giữ các vật thiêng liêng. Theo huyền 

thoại, tháp là nơi đựng tro của Phật. Đến nay, ở các tháp của chùa Việt Nam 

còn là nơi cất tro của các vị sư trụ trì, có công lớn cống hiến cho nhà chùa. 

Nhìn vào số lượng tháp, ít nhiều ta cũng nhận thấy được bề dày lịch sử của 
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chùa. Tháp thường được xây ở trước chùa, trên một nền đất vững chắc, lại 

được gia cố rất cẩn thận. Từ chất liệu bằng đá là chủ yếu, những người thợ 

kiến trúc đã xây dựng nên những cây tháp cao mà văn học đã coi là hình 

tượng trụ cột chống trời, tượng trưng cho uy quyền của đức Phật ngự trị ở 

chốn không trung vời vợi. Và sau thần quyền ấy chính là quân quyền, biểu 

tượng cho quyền uy của nhà vua và sự vững mạnh của cộng đồng dân tộc 

trong nước Đại Việt. 

Tháp thường có mặt cắt hình vuông hoặc hình tròn, được xây cao vút 

lên, nhiều tầng và nhỏ dần. Trông từ đằng xa, các tháp Phật như những ngọn 

măng mọc từ dưới đất đâm lên sừng sững giữa trời. Theo Phật giáo, tháp là 

tượng trưng cho vũ trụ, bắt nguồn từ triết lý hài hòa của các tu viện Phật giáo 

Ấn Độ được gọi là Vihara. Các tháp hình vuông có bốn mặt ứng với bốn 

hướng Đông- Tây- Nam- Bắc. 

Bên ngoài tháp được phủ một lớp hoa văn rất đẹp. Cửa lên tháp có 

những bậc cấp với thành bậc hai bên. Hai bên cửa tháp thường có tượng Kim 

cương canh. Từ thế giới trần tục, phật tử bước qua cửa tháp là đến với thế giới 

của Phật, gột rửa những nhơ bẩn để đạt đến sự thanh khiết và trường tồn. 

Chính giữa tháp đặt tượng Phật Tổ Như Lai, các tín đồ Phật giáo tiến 

hành hoạt động tôn giáo của mình xoay quanh tượng Phật có thể ngay trong 

lòng tháp nếu rộng, hoặc xung quanh tháp.  

Chùa Việt mang những đặc điểm chung của loại hình kiến trúc dân gian 

truyền thống, với những phần cơ bản: nền móng, thân, mái. Kiến trúc dân 

gian Việt chỉ có nền mà không có móng, hoặc móng chỉ là phần thứ yếu. Phần 

thân được dựng lên bằng sự liên kết khung gỗ và được liên kết với nhau bởi 

các chốt mộng khít. Phần mái được lợp bằng nhiều loại ngói khác nhau.  

Nền thường có hình chữ nhật gần như vuông, được tôn cao hơn mặt 

sân. Mặt nền trong chùa thường được làm chỉ bằng đất nện mà không hề được 

lát gạch hoặc bằng bất kỳ chất liệu nào khác. Sân chùa thường được lát gạch, 
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mặt gạch có thể được trang trí hoặc không. Nếu được trang trí thì hoa văn 

thường là hoa chanh, hoa cúc dây…Gạch trang trí thường được lát trên trục 

trung tâm để dẫn vào cửa chùa. 

Từ sân lên nền chùa sẽ có những bậc cấp. Hai bên bậc cấp là những con 

rồng đá hay sóc đá thành bậc. Những con thú này đều có hình dạng chung là 

thân mập, khoẻ khoắn. Nếu là rồng, ở trên đầu thường có mào lửa lớn bốc lên, 

mũi hếch, mắt tròn lồi. Nếu là sóc thì thường được tả với chiếc đầu sư tử, thân 

mập, đuôi rất dai và mềm mại. 

Dựa vào đấu vết của những chùa thời Lý Trần thì các cột trong bộ 

khung kiến trúc được kê trên chân tảng hoa ssen. Mỗi chân tảng thường là 

một khối hộp hình chữ nhật, trên mặt chạm những cánh sen, tỏa đều xung 

quanh, ôm lây một đài sen hình tròn chính giữa.  

Đến mỗi ngôi chùa, nếu từ xa ta được thưởng thức sự hài hòa tổng thể 

phong cảnh kiến trúc. Khi đến gần vào hẳn trong các tổng thể ấy, ta bắt gặp 

cái đẹp qua những bộ phận cụ thể, hoà vào triết lý sâu thẳm của lòng từ bi cứu 

khổ của Phật, ta như được giải thoát khỏi phần nào sự khổ đau trong đời sống 

trần tục, hướng tới sự thanh tịnh và bình an trong tâm hồn. Những bức trạm 

nổi, những pho tượng, sự bố cục… dẫn dắt ta từ cửa chùa vào điện Phật thì 

cũng là từ thế giới trần tục nhích dần đến sự giác ngộ và giải thoát. Nếu đến 

tam quan, phút đầu tiên tiếp cận với chùa, ta được chiêm ngưỡng những thành 

bậc cửa với hai khối và mảng điêu khắc lớn là tượng con sấu ở trên và bức 

phù điêu chim thiêng múa ở dưới, ta cảm thấy được vào vương quốc của sự 

khuyến thiện, đồng thời trừng với ác, những ai có lòng lành đều cảm thấy yên 

tâm được Phật che chở thảnh thơi nhận bắt những cái đẹp của các mảng chạm 

sóng và hoa với ý tưởng gột rửa mọi đau khổ và phiền muộn, cầu được phúc 

lành cho một cuộc sống tươi mát, âm dương hoà hợp, muôn vật phát triển. 

Chùa Diên Hựu là một ví dụ điển hình về một công trình kiến trúc phản 

ánh tư tưởng Phật giáo. Chùa được dựng trên một cột đá cao vọt, phía dưới 
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chân cột đá là một cái hồ nước. Vì vậy, chùa Diên Hựu còn có tên là chùa 

Một Cột. Nhìn từ xa, chúng ta có thể mường tượng chùa như một bông sen vĩ 

đại nở trên mặt nước. Đây là một công trình độc đáo của Phật giáo thời Lý, 

đến nay vẫn được dựng lại trên mô hình cũ. 

Ý tưởng xây chùa Diên Hựu từ một giấc mơ của vua Lý Thánh Tông kể 

lại: Phật Bà Quan Thế Âm ngồi trên đài sen đến dẫn vua lên trên đài. Các 

quan cho là điềm gở. Sư Thiền Tuệ khuyên nên xây Chùa dựng Cột đá ở giữa 

hồ, đặt đài sen có tượng Quan Âm ở trên, như thấy trong mộng. Giấc mộng ấy 

trở thành một hiện thực trong tôn giáo được sùng ái nhất của người Việt lúc 

bấy giờ. Hình tượng hoa sen nở, trên có ngôi chùa là một hình tượng đẹp, là 

một tượng trưng cho tinh thần người Việt Nam, được trí thức đương thời nghệ 

thuật hoá thành công trình kiến trúc tuyệt tác. Kiến trúc sư Nguyễn Bá Chí, 

sau khi hoạ đồ toàn diện ngôi chùa ấy, có ghi chú thêm rằng: “Về ý nghĩa cổ 

tích và về kiến trúc, ngôi chùa Một Cột này được coi như viên ngọc của nghệ 

thuật Việt Nam. Tuy diện tích nhỏ nhắn, nhưng thực xứng với cái danh tiếng 

của nó [52; 373]. 

Chùa Một Cột còn được dựng với ý nghĩa thực tế là để nối dõi dòng tộc 

họ Lý, duy trì vận nước. Vì trong giấc mơ của vua, Quan Âm Bồ Tát đã gọi 

vua bảo:  

Đất này rất linh, cột đồng làm thương tổn đến long mạch đã 

lâu đời rồi, nên kíp huỷ đi thì vận nước lại lâu thêm mấy đời nữa. 

Bằng không thì hết rồi đấy! Nói xong, vời vua lên đài vàng ẵm tiên 

đồng ban cho. Tỉnh mộng, vua sai xây chùa phía Tây làng để thờ 

Quan Âm Bồ Tát, đổi niên hiệu làm Diên Hựu. Nhân đấy gọi tên 

chùa là chùa Diên Hựu, huỷ bỏ đồng trụ ám phù, năm sau sinh hạ 

Hoàng tử [52; 372]. 

Chùa thời Lý Trần không chỉ dành thờ Phật. Chùa thời kỳ này còn thờ 

cả vua và gia tiên. Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại hiện tượng này như sau: 
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“Thứ phi của Anh Tôn là Tĩnh Huệ, con gái của điện suý Phạm Ngũ Lão, sau 

khi xuất gia, Anh Tôn băng rồi, thì về ở làng; có một hôm lên chùa Bảo Sơn 

xã Phù Ủng, than rằng:  

Chùa này là tiên quân (chỉ Phạm Ngũ Lão) làm, ta tuổi đã 

cao, làm nhà ở đây, có thẻ thờ vua, lại có thể thờ gia tiên được, 

trung hiếu vẹn cả đôi đường, đó là sở nguyện của ta.” Bấy giờ mới 

sửa lại chùa, và làm điện ở phía Đông chùa, lại làm nhà riêng ở 

đằng sau để làm nơi thờ cúng tổ tiên. Khi làm xong, thượng hoàng 

ngự đến xem, ban cho biển ngạch để tỏ hiếu kính [12; 580-581]. 

Việc thờ cả Phật, cả người phàm trần như vậy chứng tỏ nhân dân Đại 

Việt thấm nhuần tư tưởng của Phật: Phật và chúng sinh đều bình đẳng. Mặt 

khác, ta cũng thấy từ hiện tượng này, Phật giáo đã hoà trộn cùng với tín 

ngưỡng bản địa, bị Việt hoá. Phật giáo trở thành tôn giáo gần gũi với nhân 

dân như một thứ tín ngưỡng bản địa. 

Ngoài chùa và tháp, nhà Lý, Trần còn chú ý xây dựng kinh thành 

Thăng Long với nhiều cung điện. Những công trình kiến trúc này cũng chịu 

ảnh hưởng của Phật giáo. Trong toàn bộ nền nghệ thuật thời Lý Trần, bộ phận 

nghệ thuật Phật giáo nổi vượt hẳn lên, rất đậm đà gần như bao trùm tất cả. 

Nghệ thuật Phật giáo trở thành phương tiện đắc lực cho giai cấp thống trị bảo 

vệ quyền lợi giai cấp, dòng dõi của hoàng gia và sự hưng thịnh của vương 

triều. Nghệ thuật Lý Trần thường xoay quanh chủ đề tôn giáo để nâng nó lên 

một mức bất khả xâm phạm. Tất cả các chi tiết về kiến trúc và trang trí đều có 

ý nghĩa linh thiêng đối với tín đồ, gây một không khí tôn giáo trang nghiêm. 

Tóm lại, đặc điểm của nghệ thuật kiến trúc thời Lý Trần là sự chắc 

chắn, sáng tạo và luôn hài hòa với ngoại cảnh, tạo thành vẻ đẹp độc đáo. Chùa 

tháp Phật là một loại hình kiến trúc phổ biến và góp phần không nhỏ tạo nên 

vẻ đẹp chung của văn hoá Đại Việt. 
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3.2.2. Phật giáo với điêu khắc thời Lý Trần 

Điêu khắc gắn với kiến trúc. Điêu khắc mang những giá trị tinh thần, để 

tưởng niệm, để giáo dục tinh thần công dân…Điêu khắc là nghệ thuật tạo hình 

bằng cách phối các mảng, khối, nét trong không gian đa chiều để biểu hiện 

các giá trị tinh thần của con người cũng như các phương diện của đời sống. 

Các công trình điêu khắc của Phật giáo tập trung thể hiện ở các pho 

tượng, các bức phù điêu, và trạm trổ hoa văn trên tường, cột, nóc, mái…của 

chùa.  Có rất nhiều hoa văn mềm mại được khắc trên đá như cúc dây, cánh 

sen, sóng nước. Nghệ thuật điêu khắc đã làm tăng vẻ đẹp của kiến trúc Phật 

giáo thời Lý Trần. Đó cũng là nguồn cảm hứng của nghệ thuật đương thời. 

Các pho tượng trong chùa thời Lý đã rất phong phú như tượng voi, sư 

tử, trâu, ngựa, tê giác (chùa Phật Tích, Bắc Ninh), tượng sấu trên thành bậc 

(chùa Lạng ở Hải Dương, chùa Bà Tấm ở Hà Nội), tượng chim thần trên các 

con sơn (tháp Chương Sơn), hình đoàn tiên nữ múa hát (Chương Sơn, Phật 

Tích)…Đặc biệt tượng Phật được khắc họa khá phong phú thể hiện khuynh 

hướng Phật giáo Đại thừa là thờ nhiều Phật như: tượng Phật A Di Đà, tượng 

Quan Thế Âm Bồ Tát,  tượng phật Di Lặc, tượng Thích Ca, tượng Đế Thích, 

tượng Thiên Vương, tượng Phạn Vương, tượng La Hán, tượng Hộ Pháp…  

Có ba pho tượng Phật thời Lý được làm bằng đá còn lại đến ngày nay. 

Đó là tượng phật A Di Đà ở chùa Phật Tích, tượng phật A Di Đà ở chùa Một 

Mái (Quốc Oai) và tượng ở chùa Ngô Xá. “Pho tượng ở chùa Phật Tích đẹp 

nhất, cao 1,87m, kể cả bệ, 2,77m, theo bi ký, được tạc năm 1057” [48; 198-

199]. Tác phẩm thể hiện tính tôn giáo đã được Việt Nam hoá trong hình dáng 

của một người đàn bà thế tục với biểu hiện nội tâm sâu sắc. Trang phục, 

đường nét trên tượng đạt hiệu quả thẩm mỹ cao, góp phần tạo nên vẻ đẹp dịu 

dàng của bậc tu hành. Tượng phật A Di Đà ở chùa Phật Tích là biểu hiện của 

quá trình đồng hoá những yếu tố văn hoá du nhập từ nước ngoài vào Đại Việt. 

Ảnh hưởng này thể hiện rõ ở cách tạo những nếp áo khiến cho lớp vải có vẻ 
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mỏng ra, buông rủ chùng và dính sát thân thể, dọc mũi thẳng và miệng hơi 

mỉm cười. Những chi tiết này có thể đã đến từ Ấn Độ, qua Trung Á, vào đến 

Đại Việt. Hình dáng tượng thanh mảnh, toát nên vẻ trong sáng và rất sống 

động, mang đậm nét phong cách Đại Việt.  

Mang đậm biểu tượng tôn giáo Đại Việt hơn cả là tượng Quan Âm Bồ 

Tát. Bồ Tát Quan Thế Âm đã dược biến thành Phật bà Quan Âm- vị thần hộ 

mệnh của cư dân nông nghiệp Đại Việt. Ở nhiều chùa, Quan Âm được dựng 

tượng và thờ khá phổ biến. Chùa Diên Hựu, ngôi chùa nổi tiếng của Đại Việt 

thờ vị phật này. Chùa Diên Hựu thờ Quan Âm Bồ Tát với việc Ngài ban cho 

vua một đồng tử để nối dõi thể hiện tình mẫu tử. Đó là sự sống và mơ ước 

được duy trì sự sống của con người từ đời này đến đời khác. Điều này rất đỗi 

bình dị nhưng nó được phù hợp với tín ngưỡng Phật giáo và được nghệ thuật 

hoá thành công trình kiến trúc. Thờ Quan Âm Bồ Tát cũng thể hiện sự cầu 

mong của con người vươn tới cái tốt đẹp, khát vọng được giải thoát. Trong 

kinh Diệu pháp hoa có đoạn:  

Khi nào chúng sinh đau khổ buồn phiền, nếu nghe tiếng gọi 

của Phật Bà Quan Âm, và nếu với tất cả lòng tin thành thật, chúng 

kêu cầu gọi đến Danh Phật, tức thì Phật nghe thấy rõ ràng tiếng cầu 

cứu từ phương nào đến và Phật sẽ ban cho giải thoát. Nếu ai cầu 

nguyện đến Danh Phật, bằng thế lực vĩ đại và quyền năng thiêng 

liêng vô hạn, Phật sẽ phát ra để cứu vớt, mà giữ biển phong ba bão 

táp kẻ hoạn nạn sẽ được vào bờ, chúng sinh hàng ngàn hàng muôn 

ngàn cũng sẽ được cứu thoát như thế cả [52;  381]. 

Chùa Diên Phúc, thôn Cổ Việt, làng Mộ Trạch (Hải Dương), trên văn 

bia chùa có ghi: chùa được dựng khoảng năm 1157, tượng Quan Âm Bồ Tát 

được đặt giữa các bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền. Đây là điểm khác biệt với các 

chùa Việt Nam về sau. Vì các chùa khác thường đặt tượng Thích Ca ở giữa 

các tượng bồ tát Văn Thù và Phổ Hiền. 
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Tượng Di Lặc được khắc với một dáng vẻ thư thái, thanh thản. Tượng 

ngồi để vai và mình trần, bụng to béo, thân hình đẫy đà, nét mặt rạng rỡ, 

miệng cười thoả mãn, thể hiện triết lý lạc quan. Tượng có chiều dài và lớn 

nhất là tượng phật Di Lặc ở chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh), có 

chiều cao khoảng 20m, là di sản điêu khắc rất quý thời Lý.Tượng Di Lặc ở 

các chùa thời Lý được thờ với tư cách là phật tương lai, thờ cùng với các phật 

quá khứ và hiện tại, làm thành bộ ba tam thế. Văn bia chùa Sùng Nghiêm 

Diên Thánh ở Thanh Hoá, dựng năm 1118 đã tả về các pho tượng là Thích 

Ca, Ca Diếp và Di Lặc. Hiện nay vẫn còn ba bệ  tượng bằng đá rất đẹp, giống 

nhau, chạm hình sư tử đội toà sen ở chùa. Có thể đó là nơi đặt ba pho tượng 

tam thế kể trên.   

Phật giáo thời Lý còn thờ phật Đa Bảo Như Lai. Đa Bảo Như Lai là vị 

phật gắn liền với kinh Diệu pháp liên hoa- bộ kinh phổ biến rộng rãi lúc bấy 

giờ. Văn bia Sùng Thiện Diên Linh có nhắc đến tượng phật này: trên toà núi 

vàng ở chính giữa, có đặt tượng Đa Bảo Như Lai; trong tầng dưới của chùa 

cũng đặt tượng Đa Bảo Như Lai và được đặt giữa tám vị Kim cương. 

Tất cả các pho tượng đều  rất đẹp, mang tính thẩm mỹ cao và thể hiện 

tính triết lý nhân văn Phật giáo rất rõ ràng. Mỗi một bức tượng Phật thể hiện 

một nét riêng. Tượng Di Lặc tượng trưng cho sự sung túc, lạc quan, thư thái. 

tượng Văn Thù Bồ Tát tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ. Tượng Phổ Hiền 

Bồ Tát chủ về chân lý… Sau này, nhà thơ Huy Cận đã miêu tả một cách sinh 

động các tượng La Hán ở chùa Tây Phương và thấu hiểu từng vị: “Mỗi người 

một vẻ mặt con người, Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời, Cuộc họp lạ 

lùng trăm vật vã, Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi” 

Về nghệ thuật, có thể khái quát rằng điêu khắc thời Lý có phong cách 

riêng, đặc sắc, gọn gàng, cân xứng nhưng không đơn điệu. Đề tài thường mô 

tả phong cảnh của thiên nhiên hoặc hình ảnh của những con người đang múa 

hát. Dòng khắc chạm thanh thoát, mềm mại có sức gợi tả dồi dào. Đường nét 
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khắc chạm tỷ mỷ. Khác với sự tinh vi, trau chuốt trong nghệ thuật thời Lý, 

phong cách nghệ thuật thời Trần đơn giản, khoẻ khoắn, như muốn thoát ra 

khỏi lễ nghi thể hiện trong từng đường nét chạm trổ và kiến trúc.Trang trí thời 

Trần đã để lại những nét riêng với hình dáng chắc khỏe, đề tài gần gũi với 

người dân và mang tính hiện thực cao hơn. Cả thời Lý và thời Trần cũng 

không khỏi ảnh hưởng những nét kiến trúc của phương Bắc và phương Nam.  

Như vậy, có thể thấy từ thời Lý các chùa đã thờ nhiều phật, nhiều bồ 

tát, nhiều thiên vương, gần với phật điện Phật giáo đời sau. Tuy nhiên, trong 

mỗi một ngôi chùa, số lượng tượng phật không nhiều và bài trí tượng không 

giống nhau.  

Dựa vào tên một số chùa thời Lý như Tứ Đại Thiên Vương, 

Nhị Thiên Vương, Từ Thi Thiên Phúc, Địa Tạng…, ta có thể nghĩ 

rẵng có một số chùa được dựng lên để chuyên thờ một số phật, bồ 

tát hay thiên vương nhất định. Riêng chùa Báo Thiên ở Thăng Long 

thì trở thành một nơi làm lễ cầu mưa khi có hạn hán và cầu tạnh khi 

có mưa dầm. Mỗi lần làm lễ như vậy, người ta thường rước tượng 

Pháp Vân ở chùa Dâu về chùa Báo Thiên [55; 203]. 

Trong trang trí chùa thời Lý Trần, hình tượng các con vật thường được 

dựng, khắc, chạm phổ biến là: rồng, phượng, garuda…Đây là những con vật 

cao quý và linh thiêng. Chúng thường được trang trí trên các cốn gỗ ở vì nách 

Thượng điện hoặc ở vì nóc, cánh cửa, thành bậc…Những hình tượng này có 

thể chỉ đặc tả chiếc đầu, có thể được chạm đầy đủ đầu, thân, chân, đuôi. 

 Trong điêu khắc thời Lý Trần, hình tượng hoa sen, hoa cúc là hai hình 

tượng được chạm khắc khá phổ biến. Cả hai loại hoa này đều có nhiều ở nước 

ta. Trong tư tưởng truyền thống phương Đông, thế giới sự vật thiên hình vạn 

trạng, chỉ là những tượng trưng, những phù hiệu cho một thế giới thực tại 

thâm sâu hơn. Do vậy, mỗi vật thường được gắn với một phù hiệu nào đó. 

Chẳng hạn, cây trúc là biểu tượng cho người quân tử, cây thông biểu tượng 
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cho cuộc sống chịu đựng bền chí… Hoa sen trong tâm trí của người Ấn Độ, 

Việt Nam cũng như nhiều người Á Đông khác quan niệm cho một cái đẹp 

thanh cao: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hình tượng hoa sen có ngụ ý 

là trong cuộc sống, con người cần phải vượt lên hoàn cảnh, không bị hoàn 

cảnh tiêm nhiễm, xuất tự trong bùn hôi tanh mà vượt lên để nở ra thơm đẹp, 

thanh tao, tự do giải thoát. Trong Phật thoại và cả trong triết lý hoa sen là dấu 

hiệu âm vì mọc ở dưới bùn và sống trong nước. Trong Phật giáo, hoa sen là 

hình tượng tượng trưng cho đức Phật và sự giác ngộ Phật Pháp. Đó là đặc 

trưng của Đức Phật Thích Ca từ trong mê vọng đi vào thực hiện giác ngộ Niết 

Bàn. Phật giáo coi ý nghĩa tượng trưng hoa sen là tượng trưng của tinh thần 

Phật giáo. Ngay kinh Phật cũng có tên hoa sen như: “Hoa sen của giáo lý 

mầu nhiệm”, “Diệu pháp liên hoa kinh”. Vì vậy, trong các ngôi chùa của 

Việt Nam cũng như ở các nước Á Đông, tượng Phật được đặt ngồi trên đài 

hoa sen. Hoa sen thời Lý được chạm khắc thanh dài, cánh hoa sen thời Trần 

mập hơn như hoa sen được khắc ở tháp Phổ Minh.  

Hoa cúc biểu thị cho sự đạo mạo, là dấu hiệu của dương, biểu trưng của 

mặt trời và cũng tượng trưng cho ẩn sĩ và tăng lữ. “Từ thế kỷ XIV, Trần 

Nguyên Đán trong bài thơ Quan Đề hình Mai Thốn cho xem bài thơ “Ngắm 

cúc Thành Nam”, phần theo vần đã khám phá ở hoa cúc nhiều ý nghĩa:  

Hoa cúc là khí mạnh và tài năng của trời đất, coi thường cả 

uy của sương và sự lấn của tuyết…Đừng trách cái tìm hoa của mùa 

lạnh, nở quá muộn; Vì chốn phồn hoa không phải là chỗ nổi tiếng 

của hoa này”  - Càn khôn túc khí giữ lương năng; Ngạo tận sương 

uy dữ tuyết lăng… Mạc quái hàn anh khai thác vãn; Phồn hoa vô xứ 

danh xưng [62; 86].  

Hoa cúc thường được trang trí bằng nhiều hoa lá, tạo thành từng dây 

cúc. Cúc dây thời Lý thường ở trong vòng tròn do đường dây cuốn lại, hai bên 

dây có hai hàng lá song song. Cúc dây thời Trần như bệ đá chùa Bối Khê (Hà 

Tây cũ) hay bia chùa Hướng Đạo (Hưng Yên) là dạng hồi văn uốn tròn. 
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Hoa sen, hoa cúc được trình bày xen kẽ trong sự tươi mát, toát ra thế 

cân bằng của sự hoà hợp giữa hai yếu tố khác biệt để tạo thế thống nhất. Đó là 

cuộc sống và cũng là cầu phúc cho cuộc sống của con người.  

Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thông qua vị trí, thế đất, sự lựa chọn 

không gian của các chùa tháp, sự bài trí, thông qua hình tượng đã khắc họa ý 

tưởng của Phật giáo một cách tinh tế thấu đáo. 

Nhận xét về kiến trúc và điêu khắc thời Lý, Hoàng Xuân Hãn đánh giá cao:  

…Tuy những cung điện, chùa miếu cũ nay không còn, nhưng 

ở một vài nơi, còn có vài tòa tháp hay một tấm bia hay vài bệ đá, 

hay ít nhiều tảng đá chạm cũ. Những di vật ấy cũng đủ tỏ cho ta 

thấy rằng nghề kiến trúc cũng  như nghề điêu khắc đời Lý rất tinh vi 

và hùng vĩ, các triều đại sau không sánh kịp [52; 135]. 

3.2.3. Phật giáo với thơ văn thời Lý Trần 

Văn thơ là sản phẩm tinh thần của con người, phán ánh tâm tư tình 

cảm, nguyện vọng của con người trước hiện thực xã hội. Phật giáo thời Lý 

Trần là một nhu cầu tinh thần rất phổ biến của con người trong xã hội đương 

thời. Vì vậy, thơ văn Lý Trần thấm đậm tinh thần Phật giáo. 

Đầu thời Lý, các tác gia phần lớn là tăng lữ. Vì trí thức thời kỳ này chủ 

yếu là tăng lữ, nhà chùa là nơi đào tạo chủ yếu ra các tăng lữ hoặc cho nhân 

dân. Theo sách Thiền uyển tập anh, trong thời Lý đã có khoảng hơn bốn chục  

nhà sư làm thơ, văn, trong đó có hơn hai chục nhà sư nổi tiếng về sáng tác thơ 

văn như: Vạn Hạnh, Mãn Giác, Ngô Chân Lưu, Viên Chiếu, Không Lộ, Viên 

Thông, Quảng Nghiêm…Các tác gia ngoài nhà chùa cũng sùng đạo Phật. 

Thời Lý, tăng lữ có vị trí quan trọng trong xã hội và trên văn đàn. Văn 

thơ thời Lý chịu ảnh hưởng sâu sắc  đạo Phật. Những quan điểm từ bi bác ái 

của Phật giáo đã đem lại không khí ổn định, hoà bình cho xã hội, kích thích 

và nuôi dưỡng những tình cảm tương thân, tương ái giữa con người với con 

người. Văn học phản ánh tình cảm tốt đẹp đó. 
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Phật giáo thời Lý Trần bao gồm cả ba yếu tố: Thiền tông, Mật tông và 

Tịnh độ tông. Trong đó, Thiền tông là khuynh hướng nổi trội hơn cả, văn thơ 

Lý Trần cũng ít thấy phản ánh những quan điểm của Tịnh độ tông và Mật 

tông. Triết lý Thiền tông thì thể hiện rất rõ trong văn thơ thời kỳ này. Điều 

này có thể hiểu là các vị sư thời Lý Trần thường có trình độ học vấn uyên 

thâm, họ thường tu dưỡng theo Thiền tông. Thiền tông không gắn với phương 

thuật như Mật tông, cũng không thiên về tình cảm như Tịnh độ tông. Thiền 

tông thiên về trí tuệ nên nó gắn với chữ viết, gần với văn thơ. 

Thiên nhiên trong tâm hồn người Việt và như nhiều người Á Đông 

khác vốn rất có hồn: 

 Thiên nhiên là cỏ cây, đất đá, núi sông, mưa nắng, trăng 

nước, mây gió… Nhưng nếu ở Tây phương, người ta chỉ hiểu đấy là 

Nature với ý nghĩa vật lý, cơ giới, vô tri vô giác, thì ở Đông phương 

người ta không cho cây đá là cây đá, núi sông chỉ là núi sông, trăng 

nước chỉ là trăng nước, giới hạn vào những danh từ cố định, những 

khái niệm trừu tượng [52; 232]. 

 Vì vậy mà có những câu thơ truyền từ đời nọ sang đời kia như: 

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già 

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non 

Còn trăng thì nước vẫn còn 

Nhiều nhà thơ đã lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Thơ văn Việt Nam nói 

chung và thơ văn Phật giáo nói chung luôn lấy thiên nhiên, mượn thiên nhiên 

để tức cảnh sinh tình. 

Phật giáo có quan niệm “không có gì là một ngã”, bản ngã là của mọi 

người, đều quy vào chữ "không". Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai 

vốn đều cùng một ngã, một phật tính. Mọi người đều cùng một ngã, nếu tu 

đắc đạo đều thành Phật như nhau. Không chỉ quan niệm con người bình đẳng 

với nhau, Phật giáo còn cho rằng con người, trời đất, vạn vật chung một thể 
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chất. Vì vậy, thiên nhiên rất gần với con người, như một người bạn thân thiết 

và thấu hiểu đã được phản ánh trong thơ văn. Vạn vật như có nhân cách 

trong thơ của Viên Chiếu: 

Tiếng tù và theo gió luồn trúc đến, 

Bóng núi cao võng trăng vượt tường qua 

                                                                                                  [33; 190] 

Nhà sư Mãn Giác cảm nhận từ trong thiên nhiên cái quy luật sinh - tử 

như quan niệm của nhà Phật. Từ đó mà ung dung, tự tại, lạc quan, nhẹ nhõm: 

Xuân ruổi, trăm hoa rụng, 

Xuân tới, trăm hoa cười 

Trước mắt việc đi mãi 

Trên đầu, già đến rồi 

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, 

Đêm qua, sân trước một cành mai. 

                                                                          [50; 93] 

Chủ ý của Mãn Giác trong bài thơ này là diễn giải cái lẽ vô thường sinh 

diệt, cái lẽ sinh sinh hóa hóa của tạo vật, kiếp phù sinh của con người. Chú ý 

đó được hình tượng hóa bằng những hình ảnh thiên nhiên sinh động. Hình 

tượng một nhành mai nở giữa đêm xuân tàn là biểu hiện sức sống mãnh liệt, 

diệu kỳ, khắc phục mọi chướng ngại, vươn sức trổ hoa. Nhành mai ấy là hình 

tượng của bậc tu hành đắc đạo, vượt khỏi vòng luân hồi của pháp tướng, đặt 

chân thân vào cõi niết bàn, vô sinh, vô diệt. Ý nghĩa nhân sinh của bài thơ là 

trong sự tiêu điều, tàn tạ nảy mầm sự sống mãnh liệt. Đó là tinh thần lạc quan, 

ung dung, tự tại, khoáng đạt của những nhà tu hành hiểu biết về lẽ vô thường, 

không bị rung động bởi ngoại cảnh. 

Hình tượng hoa cúc, chim oanh, mẫu đơn là những hình tượng biểu thị 

sự thanh cao ví như Phật, Thánh, thường được nhắc nhiều trong thơ Thiền:  
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Cúc trùng dương dưới giậu 

Oanh xuân ấm đầu cành 

                                                                                     [50;  55] 

Hoặc: 

Trong tuyết mẫu đơn nở 

Trời thu oanh hót vang 

                                                                                      [50; 6] 

Trong thơ Thiền, các hình tượng rất giàu, phong phú, tạo nên một vẻ 

đẹp độc đáo. Từ hình tượng mượn của thiên nhiên như “Sen nở trong lò tươi 

chẳng héo” (Liên phát lô trung thấp vị can- Ngộ Ấn) hoặc “Một cành hoa 

trong lò lửa” (Lô trung hoa nhất chi- Viên Học) …các tác giả đã biểu thị đạo 

lý của nhà Phật về quan niệm luân hồi, quan niệm về niết bàn, về sinh- tử, về 

sắc - không, vô thường…Ngoài thơ Thiền, các hình tượng trên cũng được sử 

dụng phổ biến trong văn học Lý Trần. 

Về văn nghệ thời Lý, Lê Quý Đôn trong sách Kiến văn tiểu lục đã nhận 

xét: “Văn đời Lý là biền ngẫu, có nhiều vẻ đẹp sánh được với thể văn đời 

Đường.” Có những bài kệ, Hoàng Xuân Hãn thú nhận ông không hiểu được theo 

ý thông thường. Ông cũng cho rằng: “Văn đời Lý nay chỉ còn một ít văn bia, do 

Tăng hay Nho viết. Những bia ấy là bia chùa. Văn rất cổ kính” [52; 222-223]. 

Thời Lý để lại hai tác phẩm nổi tiếng, có giá trị về văn học, lịch sử là: 

Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn và bài thơ Nam quốc sơn hà. Hai tác phẩm ấy 

ít nhiều cũng ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo. 

Chiếu dời đô nêu rõ ý chí “muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan 

nghiệp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu đời sau”. Lý Thái Tổ chọn Thăng 

Long vì “ở chính giữa bờ cõi đất nước, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi, vị trí 

thích trung với bốn phương đông, tây, nam, bắc, tiện cho hai chiều hướng 

thuận nghịch của núi sông… là nơi then chốt của bốn phương hội lại và cũng 

là nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời” [33; 191-192]. Đó là vị trí 
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hội tụ cả địa lợi và nhân hòa. Vị trí ấy âm dương hòa hợp, theo phong thuỷ 

của Phật giáo là hợp với sự hưng thịnh của quốc gia. Đây là một trong những 

lý do Lý Công Uẩn chọn Thăng Long đóng đô. 

Bài thơ Nam quốc sơn hà được coi là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ 

nhất của dân tộc Việt Nam. Nó không được tuyên bố trước toàn thể dân tộc 

một cách chính thức như Hồ Chí Minh tuyên bố công khai trước quốc dân 

đồng bào tại Quảng trường Ba Đình năm 1945. Bài thơ lại được đọc trong 

một ngôi đền thờ hai viên tướng yêu nước thế kỷ VI là Trương Hống và 

Trương Hát trên sông Như Nguyệt. Mục đích là dựa vào uy lực của thần để 

làm lung lay ý chí xâm lược của kẻ thù, tăng thêm tinh thần tự lực, tự cường 

của dân tộc. Rõ ràng, bài thơ không mang tính pháp lý về độc lập dân tộc 

nhưng cách tuyên truyền bài thơ cho thấy tâm linh người Việt cũng như của 

kẻ thù phương Bắc lúc ấy rất sùng bái thần quyền. Tác giả bài thơ đã ẩn chủ 

quyền và quân quyền sau thần quyền để tác động vào tinh thần dân tộc đương 

thời. Tất nhiên, không có một vị Phật nào xuất hiện ở đây, song ta cũng có thể 

hiểu được lúc đó tôn giáo, tín ngưỡng rất được sùng bái và tại sao người ta lại 

dựa vào tôn giáo như vậy. 

Đến thời Trần, Nho giáo ngày càng phát triển. Phật giáo cũng vẫn được 

coi trọng. So với số tác gia của Nho và Phật thì tác gia là Nho gia nhiều hơn: 

“Số tác gia đời Trần mà chúng ta được biết  là khoảng hơn sáu chục, trong đó 

hơn bốn chục là nho sĩ và chỉ có hơn một chục là tăng lữ” [33; 193]. 

Tuy nhiên, đó là chúng ta chỉ tính đến dòng văn học bác học, còn văn 

học dân gian thì chúng ta không có thông tin nào. Trong khi đó, cuối đời 

Trần, Phật giáo phát triển và ảnh hưởng đến dân chúng nhiều, chùa làng cũng 

xây dựng nhiều hơn.  

Những tác phẩm Phật giáo thời Trần rất có giá trị như: Thiền tông chỉ 

nam của Trần Thái Tông, Khoá hư lục của Trần Nhân Tông, Tham thiền yếu 

chỉ của Pháp Loa, Phổ tuệ ngữ lục của Huyền Quang, Thiền uyển tập anh ngữ 
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lục và Tam tổ thực lục của tác giả khuyết danh…Những tác phẩm ấy và 

những vị vua, hoàng tộc sùng Phật có tác động rất lớn đến xã hội đương thời. 

Họ có tư tưởng tam giáo đồng nguyên như thời Lý và ở Trung Quốc mấy thế 

kỷ về trước. Song đến giai đoạn này, ngoài việc dung hoà ba giáo, các tác gia 

nhà Trần còn có xu hướng uốn Phật giáo theo Nho giáo một cách rõ nét. 

Trong Thiền tông chỉ nam, Thái Tông viết: "Thế mới biết giáo hoá của đức 

Phật lại cần phải có Tiên Thánh mới có thể truyền về đời sau vậy. Trẫm ngày 

nay há chẳng nên lấy trách nhiệm của Tiên Thánh làm trách nhiệm của mình, 

giáo hóa của Phật Tổ làm giáo hóa của mình hay sao?" [27; 78].  

Trần Thái Tông đã nêu rõ trách nhiệm của Phật Tổ và Tiên Thánh đều 

giáo hoá đời người, nhưng ông cũng khẳng định “cần phải có Tiên Thánh mới 

có thể truyền về đời sau”. 

Phật giáo dần dần nhường bước cho Nho giáo trong xã hội thời Trần. 

Văn học thời Trần thấm đượm tinh thần yêu nước, phản ánh hào khí dân tộc 

anh hùng. Phật giáo trong văn học đời Trần được thấy rõ nhất là chủ nghĩa 

nhân đạo. Chủ nghĩa nhân đạo không phải chỉ của riêng Phật giáo mà nó là 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phật giáo thời Lý ảnh hưởng đến văn thơ 

rất toàn diện, đặc biệt là về triết lý, về hình tượng; văn học thời Trần chắt 

lọc cái giá trị và thiết thực nhất trong tôn giáo Phật giáo chính là đạo đức. 

Văn học đời Trần đề cập nhiều đến hình tượng “quân tử”, “tiểu nhân”, đề 

cập đến phạm trù “lễ nghĩa”, “khí tiết”, “trị loạn”, “kỷ cương nhà vua”, 

“pháp luật nhà nước”… của Nho giáo. Tư tưởng Phật giáo thể hiện trong văn 

học thời Trần trầm lắng hơn. Hai tác phẩm của nhà chùa là Cư trần lạc đạo 

phú của Trần Nhân Tông và Hoa yên tự phú của Lý Đạo Thái thấm đượm 

chủ nghĩa nhân văn. 

Đây là hai tác phẩm văn học Nôm vào loại cổ nhất của nước ta. Cư trần 

lạc đạo có nghĩa là ở trong cõi bụi mà vẫn vui đạo Thiền. Tư tưởng của bài 

phú là tư tưởng quen thuộc của Thiền tông: nếu dứt bỏ dục vọng, luyện được 
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cái tâm thanh tĩnh hư vô thì dầu ở đâu vẫn có thể đắc đạo. Tác giả khẳng định: 

Phật chính trong tâm, tâm là Phật, chẳng cần phải đi cầu ở đâu xa. Cực lạc 

chính là cái tâm. Giá trị của bài phú không chỉ là nêu nội dung tư tưởng Phật 

giáo mà còn là một sự đóng góp quan trọng của văn học chữ Nôm, bổ sung 

cho kho từ vựng của ngôn ngữ dân tộc. Trong bài phú những từ gốc Hán, đặc 

biệt những thuật ngữ liên quan đến triết học, tư tưởng, nghệ thuật… đã được 

phối hợp một cách khá linh hoạt với các từ gốc Việt. Ví dụ:  

Mình ngồi thành thị, nết dụng sơn lâm. Muôn nghiệp lắng, an 

nhàn thể tính; Nửa ngày rồi, tự tại thân tâm. Tham, ái, nguồn đình 

chẳng còn châu yêu, ngọc quý; Thị, phi, tiếng lặng, được dầu nghe 

yến thốt, oanh ngâm. Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có 

nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mỗ chủ 

tri âm [27; 147].  

Tất nhiên, việc kết hợp đó có chỗ vẫn chưa được nhuần. Chẳng hạn: 

“nết dụng sơn lâm; niềm đình chẳng chuyển, ba phiến ngoã yêu hơn lầu các, 

cầm vốn thiếu huyền” [33; 148]. Cư trần lạc đạo được đánh giá là một trong 

những tài liệu  hiếm giúp cho việc tìm hiểu sự hình thành văn thơ Nôm. 

Ngoài ra, một số tác phẩm khác của nói về Phật giáo, của Phật giáo như 

Hoa yên tự phú, Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca, Giáo tử phú…cũng là 

những tác phẩm văn học chữ Nôm đời Trần có tác dụng rất lớn trong việc 

phát triển ngôn ngữ dân tộc.   

Thiền uyển tập anh là tác phẩm viết về Phật giáo, xuất hiện vào khoảng 

đầu thế kỷ XIII, song rất có giá trị về văn học, lịch sử. Hầu như các nhà sư 

được ghi lại trong Thiền uyển tập anh đều có những bài kệ nói lên triết lý của 

đạo. Thiền uyển tập anh ghi lại những huyền thoại về các nhà sư cùng với 

những tác phẩm văn học của họ. Điều lưu ý ở đây là những câu chuyện về các 

nhà sư được chép dưới dạng ngụ ngôn Phật thoại. Thực ra truyện ngụ ngôn 
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nước ngoài đã vào nước ta theo các thuyền buôn Ấn Độ vào Giao Chỉ buôn 

bán. Trên thuyền buôn ấy có các Hồ Tăng làm nhiệm vụ tôn giáo, đồng thời là 

người áp quỷ trừ tà, chế ngự sóng gió và chữa bệnh. Họ vào đất liền thì có 

chức năng mới là truyền giáo. Bách dụ kinh, Phật bổn sinh kinh gồm nhiều 

chuyện dân gian đã được Việt hoá dần mà chuyển đến cho người Việt. Phần 

lớn những truyện kể này là ngụ ngôn, phê phán chế độ đẳng cấp Bà La Môn. 

Đạo Phật đã sử dụng loại truyện đó để truyền giáo. Vì vậy, các nước theo đạo 

Phật chịu ảnh hưởng thể loại truyện này. Đến thời Lý Trần, sự giao thoa giữa 

văn hoá Đại Việt và các nền văn hoá trong khu vực càng rõ nét. Qua tác phẩm 

Thiền uyển tập anh chúng ta cũng thấy có cả hai dòng văn học bác học và văn 

học dân gian. 

Trong đối thoại giữa các nhà sư với nhau ta cũng thấy ở các bậc trí thức 

này thường dùng những hình ảnh rất bình dị của dân gian để diễn đạt một hàm 

ý sâu xa nào đó. Chẳng hạn: 

- Rùa mù đục vách đá 

  Miết què trèo núi cao 

- Người điếc nghe đàn cầm 

  Kẻ mù trông bóng nguyệt 

- Chim sợ cây cong 

                                                                              [57; 548] 

Như vậy, Phật giáo đã có tác động, góp phần xây dựng những thành 

tựu của văn học bác học và văn học dân gian. Hơn thế nữa, Phật giáo trở 

thành cái cầu nối liền sự gắn bó với nhau giữa hai dòng văn học này, tạo nên 

sự kết hợp lẫn nhau, trong đó có tinh thần Phật giáo, nội dung Phật giáo. 

Văn thơ Phật giáo thời Lý Trần là một bộ phận không nhỏ đóng góp 

cho nền văn học Đại Việt những thành tựu nhất định. Tư tưởng Phật giáo có 

sức lan toả rộng đối với nội dung văn học nghệ thuật lúc đó.    
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3.3. ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẾN ĐẠO ĐỨC 

Tư tưởng Phật giáo là hệ thống lý luận bao trùm nhiều lĩnh vực rộng 

lớn trong đời sống tinh thần của người Đại Việt. Những bài kinh, kệ hay 

những bài thuyết pháp của Phật giáo liên quan đến nhân sinh quan đều là 

những vấn đề mang tính đạo đức, thể hiện sự từ bi hỉ xả, tinh thần hướng 

thiện, vị tha và cao cả của nhà Phật. Toàn bộ hệ thống giáo lý đó đã trình bầy 

nội dung những nguyên lý đạo đức Phật giáo rất sâu sắc. Phật giáo có hệ 

thống các giáo lý và học thuyết luân lý đạo đức cho chính mình. Đạo đức Phật 

giáo phụ thuộc toàn bộ vào hệ thống giáo nghĩa của Phật giáo, nó đảm trách 

vai trò điều chỉnh sự hài hòa giữa tăng nhân và nội bộ giáo đoàn, giữa tín đồ 

và tăng nhân, nhằm để điều chỉnh các hành vi, quy tắc, tiêu chuẩn và ý chí 

đạo đức, điều chỉnh mối quan hệ nhân dân với giáo đoàn Phật giáo, giữa nhân 

dân với nhau theo những chuẩn mực, tiêu chuẩn của đạo đức Phật giáo.  

Tư tưởng vị tha, từ bi, cứu khổ cứu nạn, bình đẳng, thương người như 

thể thương thân là nội dung cốt lõi của đạo đức Phật giáo. Từ đạo đức ấy dẫn 

dắt con người đến lối sống giản dị, trong sạch, chăm làm điều thiện, tu rèn 

bản thân trong những hoàn cảnh khó khăn…Đạo đức và lối sống đó được 

thực hành bởi giới tu hành ảnh hưởng đến nhiều tầng lớp nhân dân trong xã 

hội. Trải qua quá trình phát triển lâu dài trong lịch sử, đạo đức Phật giáo được 

ghi nhận là sức mạnh để hấp dẫn chúng sinh từ bến bờ mê đi tới bến bờ giác 

(giác ngộ). 

Bên cạnh đó. những triết lý của đạo Phật cũng mang tính giáo dục sâu 

sắc. Chẳng hạn như thuyết nhân quả, luân hồi, vô thường, vô ngã, thập nhị 

nhân duyên…Khi hiểu về các thuyết ấy, con người trước khi hành động dù 

việc nhỏ hay việc lớn thường phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng về hậu quả của 

nó. Con người tu theo đạo mà đắc đạo có thể thoát khỏi luân hồi, ngược lại tất 

cả việc làm kiếp này sẽ là hậu quả cho kiếp sau. Giáo lý của nhà Phật cũng 
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giúp con người  tránh xa khỏi “tham, sân, si”, để dễ tìm thấy hạnh phúc trong 

cuộc sống, giúp xây dựng một xã hội an lành. Ca dao Việt Nam có câu: 

Dù xây chín bậc phù đồ 

Không bằng làm phúc cứu cho một người 

Trong quá trình truyền bá và phát triển hưng thịnh của Phật giáo thời 

Lý Trần, đạo đức Phật giáo đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội. Sức ảnh 

hưởng lan toả và mạnh mẽ của Phật giáo có được là do nó được tiếp thêm sức 

mạnh của chính trị, nó trở thành cơ sở và nền tảng của đường lối đức trị dựa 

trên nền tảng là đạo đức Phật giáo. 

Ảnh hưởng lớn nhất và mạnh mẽ nhất của Phật giáo đến đạo đức được 

sử sách ghi lại nhiều nhất có lẽ là ảnh hưởng của đạo đức Phật giáo đến bộ 

máy chính trị. Việc xây dựng và điều hành bộ máy nhà nước dựa trên nền 

tảng là đức trị theo tinh thần của Phật giáo tác động mạnh mẽ đến đời sống 

xã hội. Do bộ máy nhà nước phong kiến là tấm gương để nhân dân noi theo 

cho nên hành vi đạo đức của vua, quan sẽ tác động rất mạnh đến nhân dân. 

Tư tưởng vô ngã, vị tha của Phật giáo đã ảnh hưởng đến những hành 

xử của các vị  vua. Việt sử tiêu án cho biết: “Hàng năm cứ đến ngày 4 tháng 

4, bách quan vào triều rồi lui ra ngoài cửa tây thành, đến bờ sông Đồng Cổ 

đọc lời thề văn, uống máu: “Làm tôi phải tận trung, làm quan phải thanh bạch, 

ai trái lời thề này thì thần minh hại người ấy.” Trai gái đến xem đông như 

kiến, cho là việc vui và long trọng” [52; 106]. Quy định này của triều Lý vừa 

mang tính bắt buộc tất cả quan lại trong triều ai cũng phải thực hiện (như 

pháp luật) nhưng nó lại vừa mang tính tự giác ý thức với chính bản thân mỗi 

người, có thần linh minh xét (đạo đức). 

Các vua Lý Trần rất trọng việc làm ruộng, năm nào, vua cũng đi xem 

cấy, xem gặt, còn tự mình cày ruộng mẫu, làm gương cho thiên hạ. Qua đó, 

đủ thấy nhà Lý Trần biết chăm lo đến cuộc sống của nhân dân. Họ yêu thương 

dân như con của mình. Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại lời vua Lý Thánh 
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Tông phát biểu với các quan, gặp dịp mùa đông cực rét vào năm Long Thụy 

Thái Bình thứ 2 (1055):  

Trẫm ở trong cung, nào lò sưởi, ngự nào áo hồ cừu mà còn 

thấy rét thế này, huống hồ những kẻ bị giam trong ngục, xiềng xích 

khổ sở, ngay gian chưa định, bụng không no cơm, thân không áo 

ấm, một khi gặp cơn gió lạnh thổi vào há chẳng bị chết, mà nguyên 

là vô tội ư? Ta rất lấy làm thương xót” Vua sai hữu ty đem chăn 

chiếu trong kho vua ban cho tù nhân, và mỗi ngày cho ăn hai bữa 

cơm. Cũng năm đó, Lý Thánh Tông xuống chiếu miễn một nửa tiền 

thuế cho dân [12; 293-294]. 

                  Yêu dân, thương dân, sống không xa hoa là những phẩm chất của 

nhà vua phản ánh sự ảnh hưởng từ đức độ từ bi hiếu sinh của nhà Phật. Năm 

1065, Vua Lý Thánh Tông ngự điện Thiên Khánh để xét kiện. Lúc đó, con gái 

nhà vua là công chúa là công chúa Đông Tiên đứng hầu cạnh. Vua nhìn công 

chúa bảo ngục lại rằng:  

Ta yêu con ta cũng như những bậc cha mẹ trong thiên hạ yêu 

con cái của họ. Trăm họ không biết gì nên tự phạm vào pháp luật, ta 

rất thương xót! Nên rằng từ nay các tội bất kỳ nặng nhẹ, nhất thiết 

đều phải khoan giảm [12; 296]. 

Để thấu tỏ được lòng dân, gần dân hơn, năm 1053, vua Lý Thái Tông 

cho đúc chuông ở Long Trì, dân chúng ai bị oan ức không được thấu xét thì 

được phép đánh chuông để bày tỏ. 

Lý Thái Tông chia sẻ cùng các quan, không hưởng phúc riêng một 

mình: xuống chiếu lấy gấm (gấm của nhà Tống) đã sẵn ở nội phủ bán cho 

quần thần. Trước đó, vua bắt dạy cung nữ dệt gấm vóc để đủ may áo cho các 

quan, đỡ phải mua gấm của nhà Tống rất tốn kém. Lý Nhân Tông từng 

xuống chiếu: “các công thần tuổi đến 80 đều cho ghế ngồi, chống gậy vào 

chầu” [12; 302]. 
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 Trần Thánh Tông là một ông vua nhân từ, thấu hiểu quần thần, chăm lo 

xã tắc, không coi trọng địa vị của mình mà khinh kẻ dưới. Vua từng bảo 

người tôn thất rằng:  

Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông, người nối nghiệp của tổ 

tông nên cùng với anh em trong họ cùng hưởng phú quý; tuy bên 

ngoài thì là cả thiên hạ phụng một người tôn quý, nhưng bên 

trong thì ta cùng với các khanh là đồng bào ruột thịt, lo thì cùng 

lo, vui thì cùng vui, các khanh nên lấy câu nói ấy mà truyền cho 

con cháu để nhớ lâu đừng quên, thế là phúc muôn năm của tôn 

miếu xã tắc vậy [12; 422].  

 Đây là câu nói nổi tiếng chứa đầy nội dung đạo đức của vị vua thời 

Trần. Chỉ có tấm lòng ấy mới tỏ hết được mong muốn xây dựng xã tắc thái 

bình, thịnh trị. Triều Trần tự hào vì có những vị vua hiền như thế. 

             Lý Thái Tông khi chuẩn bị lên ngôi thì nghe tin ba Vương là Đông 

Chinh, Dực Thánh, Vũ Đức đưa phủ binh vào phục sẵn ở Long Thành, đợi 

thái tử đến để tập kích. Thái tử nói với Lý Nhân Nghĩa rằng: “để ba Vương tự 

biết mà lui, cho toàn tình cốt nhục là hơn. Nếu không được thế, thì ta chỉ hầu 

bên cạnh linh cữu tiên đế, còn việc ngoài nhất thiết uỷ thác cho nhà ngươi” 

[52; 109]. 

  Lý Nhân Nghĩa đã buộc phải rút gươm, giết Vũ Đức Vương, bắt hai 

Vương về phục tội. Thái tử Phật Mã lên ngôi, xuống chiếu tha tội lại phục 

tước cũ cho hai Vương. Lối hành xử ấy của Lý Thái Tông tỏ rõ sự bình tĩnh, 

khôn khéo, rất có lý và có tình, không nỡ đánh giết anh em trong nhà vì tranh 

giành ngôi báu.  

Tô Hiến Thành là một ông quan tận trung với nước. Vua Lý Thần Tông 

ốm, xuống chiếu cho Tô Hiến Thành ẵm Thái tử mà nhiếp chính. Vua mất, 

thái hậu hối lộ vàng bạc cho vợ Hiến Thành, muốn phế thái tử lập người khác, 

Hiến Thành nói: “Làm đại thần giúp vua còn nhỏ tuổi, lẽ nào lại nhận hối lộ”. 
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Thái hậu triệu ông vào dụ dỗ, ông thưa: “Làm điều bất nghĩa mà được giàu 

sang, trung thần không ai làm thế. Tôi không dám vâng lời” [52; 111]. Sự 

khảng khái, yêu lẽ phải, trung thực của Tô Hiến Thành là một tấm gương sáng 

trong các nhân vật thời Lý. Hẳn rằng đây không chỉ là đạo đức của Phật giáo 

mà có đạo đức Nho giáo, đạo đức dân tộc. Sư Trí Thiền ca ngợi thái uý Tô 

Hiến Thành và thái bảo Ngô Hoà Nghĩa: 

Đã ôm lòng xuất thế nuôi ở trong tâm  hồn 

Nghe nói lời diệu vui lòng mà theo 

Tẩy trừ hết bụng tham ra ngoài xa vạn dặm 

Cái lý siêu hình hàng ngày ở bên trong 

                                                                               [52; 125] 

          Đại Việt sử ký toàn thư nhiều lần chép mỗi khi khánh thành chùa, xây, 

sửa chùa thì vua lại xuống chiếu đại xá cho thiên hạ. Năm 1030, dưới thời vua 

Lý Thần Tông “mở hội khánh thành chùa Quảng Nghiêm Tư Thánh, tha cho 

người có tội [12; 340]; năm 1137 lại “mở hội khánh thành chùa Linh Cảm, xá 

người có tội trong nước” [12; 347]. Năm 1249, Trần Thái Tông cho “sửa lại 

chùa Diên Hựu, xuống chiếu vẫn làm ở nền cũ. Đại xá cho thiên hạ” [12; 

421]. Hoặc mỗi dịp lên ngôi hay tổ chức lễ Vu lan bồn cho hoàng tộc, các vua 

lại ban chiếu đại xá cho thiên hạ. Theo Phật, đây là hành động bố thí, là công 

đức của người tu hành. 

Đạo đức Phật giáo tác động đến các vị vua về nguyên lý trị loạn hưng 

vong của quốc gia. Thiền sư Viên Thông khuyên Lý Nhân Tông: 

Thiên hạ như thứ đồ dùng, đặt ở chỗ yên thì yên, đặt ở chỗ 

nguy thì nguy, chỉ ở đức vua thực hành khác nhau đó thôi. Đức hiếu 

sinh của vua nhuần thấm đến nhân dân nên dân yêu người như cha 

mẹ, tôn người như mặt trời, mặt trăng, thế tức là đặt thiên hạ vào 

chỗ yên vậy. 
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Sư lại nói:  

Việc trị loạn ở các quan, dùng được người tốt thì trị an, dùng 

phải người xấu thì nguy loạn. Tôi trải xem các đế vương đời trước, 

chưa từng thấy chẳng vì dùng quân tử mà được thịnh trị, vì dùng 

tiểu nhân mà bị nguy vong vậy. Xét lý do sở dĩ như thế, không phải 

tại ngay một sớm một chiều đâu, do lai cũng đã từ lâu lắm. 

Trời đất không thể làm nóng lạnh ngay, tất phải dần dần tự 

mùa xuân, mùa thu; nhân quân không thể làm cho trị loạn ngay, tất 

phải dần dần từ thiện ác. Các thánh vương đời xưa biết hết, nên bắt 

chước trời thì chăm tu đức để yên dân. Sửa mình là cẩn thận bên 

trong, run sợ như dày xéo lên lớp băng mỏng. Yêu dân là kính cẩn 

với công chúng, nơm nớp như cầm roi mục giong cương ngựa. 

Được như thế thì không nước nào là không thịnh trị, nếu trái lại thì 

không nước nào là không loạn vong. Ấy cái mầm hưng vong là ở đó 

vậy [52; 126-127]. 

 Khi xa rời giáo lý, xa rời đạo đức, các vua cuối triều Lý tự huỷ hoại sự 

nghiệp của mình, làm dân không yên, nước bị loạn. Năm 1203, đời vua Lý 

Cao Tông, Việt sử lược chép:  

Mùa đông, tháng 10. Vua ngự ra hành cung Hải Thanh. Đêm 

nào vua cũng sai nhạc công gẩy đàn Bà Lỗ, hát khúc hát theo điệu 

Chiêm Thành, tiếng nghe thảm ai oán thảm thiết, tả hữu nghe hát 

đều rơi nước mắt. Tăng phó Nguyễn Thường nói với vua rằng: “Tôi 

thấy bài tựa Kinh Thi có nói: Âm nhạc của nước loạn nghe như oán, 

như giận, vì chính sự nước ấy là sai trái. Âm nhạc của nước bị mất 

nghe như thương như nhớ, vì nhân dân nước ấy bị khốn cùng. Nay 

chúa thượng dong chơi vô độ, chính sự, giáo hoá sai trái lìa tan. Dân 

đen buồn oán, đó chẳng phải là điềm nước loạn, nước mất hay sao? 

Tôi biết rằng xe giá chuyến này trở về tất không lại ngự ra cung ấy 

nữa” . Sau trong nước đại loạn, quả như lời sư nói [71, 165]. 
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Đức hiếu sinh của các vua nhà Lý còn thể hiện rõ đức từ bi của đạo 

Phật: coi trọng sinh mệnh của tất cả các loài hữu tình huống hồ là sinh mệnh 

của con người. Sử chép rằng em Lý Thái Tôn là quốc vương họ Bồ làm phản, 

vua thân chinh bắt được, đem về kinh không những tha tội mà còn cho phục 

chức cũ. Nùng Trí Cao cũng bị vua Lý Thái Tổ bắt được nhưng tha tội không 

giết. Vua Lý Thánh Tôn đánh Chiêm Thành và bắt được vua Chế Củ cũng tỏ 

luợng khoan hồng và cho về nước. Năm 1044, Vua Lý Thánh Tông đánh 

Chiêm Thành, dân Chiêm Thành bị loạn binh giết nhiều, vua thương xót 

xuống chiếu: “Hữu vọng sát Chiêm Thành sẽ bị chém, không tha”. 

Đại Việt sử ký toàn thư chép:  

Mùa xuân, tháng 3, Lê Văn Thịnh mưu làm phản, tha tội 

chết, an trí ở Thao Giang. Bấy giờ vua ngự ra hồ Dâm Đàm, đi 

chiếc thuyền nhỏ xem đánh cá. Chợt có mây mù nổi lên, trong đám 

mù nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào, vua lấy 

giáo ném. Chốc lát, mây mù tan thấy trong thuyền có con hổ, mọi 

người sợ tái mặt đi, nói rằng: Nguy lắm rồi? Người đánh cá là Mục 

Thận quăng cái lưới trùm lên con hổ, thì ra là 2Thái sư Lê Văn 

Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, không nỡ giết chết, đày lên trại 

đầu ở sông Thao. Thưởng cho Mục Thận quan chức và tài vật, lại 

cho đất Tây hồ làm thực ấp. Trước đây, Văn Thịnh có gia nô người 

Đại Lí có pháp thuật kỳ dị, cho nên làm ra như thế để định cướp 

ngôi giết vua [12; 310,311].  

Vua Lý Nhân Tông đã tha tội cho kẻ âm mưa giết hại chính mình là 

Lê Văn Thịnh. Có lẽ Nhân Tông đã đắc đạo mới làm được việc đó. Tư 

tưởng của Phật giáo là bất bạo động, lấy lòng từ bi để hóa giải lòng thù hận 

của con người. Nền tảng của Phật giáo cũng chính là tình thương yêu con 

người, vạn vật. 
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Phật giáo đã ảnh hưởng đến cả lối sống của đội ngũ vua chúa và quan 

lại. Họ lấy chính cuộc đời mình để trải nghiệm đạo Phật.  Lý Nhân Tông để 

lại lời di chiếu: “…Ta đã ít đức không làm cho trăm họ được yên, đến khi 

chết đi lại bắt dân chúng mặc xô gai, sớm tối khóc lóc, giảm ăn uống, bỏ cúng 

lễ, để làm nặng lỗi lầm của trẫm, thì thiên hạ sẽ bảo trẫm thế nào…” Ở một 

đoạn sau của tờ di chiếu lại căn dặn: “ Việc tang thì nên sau ba ngày bỏ áo trở, 

thôi khóc than….Việc chôn cất thì kiệm ước, không cần xây lăng tẩm riêng, 

chỉ cần chôn bên cạnh tiên đế” [12; 328-329]. 

 Trần Thánh Tông coi quần thần như anh em trong một nhà, có phúc thì 

cùng hưởng. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng:  

Đến đây, xuống chiếu cho các vương hầu tôn thất, xong buổi 

chầu thì vào trong điện và lan đình, cùng nhau ăn uống, hoặc có khi 

trời tối không về thì đặt gối dài chăn rộng cùng ngủ liền giường với 

nhau, để tỏ hết lòng yêu nhau. Còn như khi lễ lớn chầu mừng, tân 

khách, yến tiệc, thì phân biệt ngôi thứ cao thấp. Vì thế nên các 

vương hầu bấy giờ không ai là không hoà thuận kính sợ, mà không 

có lỗi lệch vì sự nhờn mặt kiêu căng [12; 422-423].  

Thánh Tông đã làm thế thì quần thần sao không thể không theo, nhất là 

khi đất nước lâm nguy. Trong bài Binh gia diệu lý yếu lược Trần Quốc Tuấn 

từng có những câu:  

Ta từng đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nước mắt giàn 

giụa, lòng dạ như dần, vẫn căm giận muốn ăn thịt nằm da, nhai gan 

uống máu quân giặc. Dẫu trăm thân ta phơi  ở đồng nội, dẫu nghìn 

xác ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm [12; 507]. 

Từ tấm lòng trong sáng của vua hiền nên nhân tài mới được trọng 

dụng, quân sĩ mới rung động để phát huy nghĩa khí, xả thân vì xã tắc. Hưng 

Đạo Vương có gia nô là Dã Tượng, Yết Kiêu trung thành dũng mãnh. Hưng 
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Đạo cảm động mà thốt lên: “Chim hồng hộc bay được cao là nhờ ở sáu cái 

lông cánh, nếu không có sáu cái lông cánh ấy thì cũng như chim thường thôi” 

[12; 461].                             

Các vua Lý Trần đã nhiều người từ bỏ ngôi báu, xuất gia, đến với cuộc 

sống giản dị, không màng danh lợi. Tuệ Trung thượng sĩ là thầy của nhất tổ 

Trúc Lâm, người có ảnh hưởng trực tiếp đến thiền phái. Ông  quan điểm rất 

thực tế về việc tu thiền theo đạo: "đói thì ăn, mệt thì nghỉ". Ông kêu gọi con 

người hãy sống với chính cái thực tại đang diễn ra, tu là ở đây mà niết bàn 

cũng ở đây. 

Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần không thoát ly cuộc đời mà đã quan 

tâm đến vận mệnh đất nước, đến sự an nguy của xã tắc và đến sự an bình của 

người dân trong xã hội. Đây chính là sức mạnh to lớn của Phật giáo thời Lý 

Trần. Sức mạnh ấy bắt nguồn từ tâm Phật, từ tư tưởng “cứu khổ cứu nạn” của 

Phật. Hình ảnh  nhà sư chống gậy giữ gìn đất nước đã nói lên mối quan hệ 

chặt chẽ giữa tôn giáo với quốc gia dân tộc,  giữa nhà chùa với Tổ quốc. Nhà 

sư nhập thế giúp đời là một hình ảnh đẹp, chứng tỏ mối quan hệ mật thiết giữa 

đạo với đời và Phật pháp với dân tộc. Thời ấy, có rất nhiều nhà sư đã có 

những hành động cao cả, xả thân vì đất nước như thế! Từ những tấm gương 

đó ảnh hưởng đến vua quan và các tầng lớp nhân dân. 

Tư tưởng cơ bản của giáo lý đạo Phật là lòng từ bi, hạnh trí tuệ, hạnh 

hiếu sinh, hạnh vô ngã vị tha đã trở thành một bộ phận khăng khít của nền 

đạo đức thời Lý. Đạo Phật Việt Nam đã hoà quyện với nếp sống đạo đức thời 

Lý như nước với sữa. Hoàng Xuân Hãn đã nhận xét rằng:  

 Nói tóm lại, sau các đời vua hung hãn họ Đinh, Lê ta thấy 

xuất hiện những kẻ cầm quyền có độ lượng khoan hồng, những 

người giúp việc ít tham quan phản loạn. Đời Lý có thể gọi là đời 

thuần từ nhất trong lịch sử nước ta. Đó chính là nhờ ảnh hưởng của 

đạo Phật [52; 133].  
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Nhà Lý vững bền trên 200 năm, đủ thời gian để xây dựng một nền đạo 

đức nhân bản. Trong 200 năm đó Phật giáo đã trở thành chủ đạo tinh thần xã 

hội. Vua quan và toàn dân trong nước đoàn kết, gắn bó với nhau như thiền sư 

Đỗ Phấp Thuận đã so sánh:“ Quốc tộ như đằng lạc” (Vận nước như dây nối). 

Vua nhà Lý nêu gương sáng đạo đức vô ngã, chí công vô tư cho toàn dân noi 

theo. Vì “ Vô vi cư điện các” (Ở nơi điện các hãy thuận theo lẽ tự nhiên) nên 

"Xứ xứ tức đao binh" (Mọi nơi đều được thái bình). 

 Vua Trần Tháí Tông ham tu ngộ đạo mà trọn đời lo bảo vệ và xây 

dựng đất nước. Khi nước nhà bị xâm lăng, nhà vua liều mình đi cứu nước; 

lúc đất nước thái bình, vua dạy dân khai hoang lập ấp và dạy họ tu hành, 

trau dồi đạo đức. Nhà vua không những lo cho dân được cơm no áo ấm mà 

còn lo cho dân có đức hạnh và biết gạn lọc tâm linh. Nhà vua đã đem Phật 

giáo áp dụng trong đời sống nhân dân bằng những phương pháp dạy dân 

giữ gìn năm giới để đem lại an ninh trật tự cho xã hội, dạy cho dân hiểu và 

tu theo quy luật nhân - quả để dân biết làm lành, tránh dữ, dạy dân sám hối 

sáu căn để biết hối lỗi phục thiện, dạy dân mở rộng lòng từ bi để giúp 

người neo đơn cùng khổ và bao dung đoàn kết với mọi người khuyên người 

dân giữ giới. Những ảnh hưởng của Phật giáo đối với đạo đức của Trần 

Thái Tông mang một giá trị nhân văn cao quý có ảnh hưởng sâu rộng trong 

lĩnh vực tinh thần xã hội. Những hoạt động của ông đều chứa đựng khát 

vọng hướng thiện. Người sẵn sàng “ từ bỏ ngai vàng như từ bỏ đôi giày 

rách” để mặc áo cà sa và hâm mộ Phật pháp cứu độ tâm linh con người. 

Nguyên tắc hành vi nhân sinh: “lấy ý muốn của xã hội nhân dân làm ý 

muốn của mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm mình” đã thấm nhuần vào Hưng 

Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, vị tướng nhà Trần đã trực tiếp điều động 

các đạo quan chiến đấu. Nhân cách của Thái Tông đã phản ánh qua cách xử 

thế khi an cũng như lúc nguy.  
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Người đưa “thập thiện”- đạo đức Phật giáo làm nền tảng cho đạo đức 

xã hội là vua Trần Nhân Tông. Theo sách Tam tổ thực lục, năm 1034 Nhân 

Tông: “đi khắp các chốn thôn quê, trừ bỏ các dâm tà và dạy dân thực hành 

thập thiện”. Ông luôn nhắc nhở mọi người “cư trần lạc đạo”: vui đạo giữa trần 

thế. Nhân Tông là một ông vua xuất gia, trở thành vị sư tổ khai sáng dòng 

thiền lớn nhất Việt Nam: Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Ông có công lớn trong 

việc đưa chính pháp vào đời sống đạo đức xã hội Đại Việt. Ông là người có 

lòng nhân ái, hoà mục có tinh thần thương dân sâu sắc. Tên tuổi của ông gắn 

bó với những hoạt động truyền giáo vào đời sống đạo đức xã hội. Ở đây, 

Nhân Tông và Thái Tông đã tìm thấy hạnh phúc trong Phật giáo và tìm thấy 

hạnh phúc cho cả dân tộc bằng việc dạy bảo dân chúng rằng với cái tâm khai 

sáng và phóng khoáng, bằng hành động phụng sự quên mình vì quốc gia Đại 

Việt.  Do vậy, có thể kể đến ảnh hưởng lớn nhất và mạnh nhất của Phật giáo 

đời Trần đến đạo đức dân tộc chính là từ những luân lý đạo đức của Phật giáo. 

Đó không phải là cái giành riêng cho đội ngũ tăng sĩ mà là nền tảng đạo đức 

của mọi người dân. Hễ những ai tu tập, rèn luyện cho tâm mình trong sáng, 

phóng khoáng và rộng mở, hết lòng phụng sự quốc gia và dân tộc đều là có 

tâm Phật, có Phật trong mình. 

“Thập thiện” là phạm vi đạo đức của Phật giáo nhưng được xã hội hoá, 

được mọi người dân thực hành. Rõ ràng đạo đức Phật giáo nói riêng và đạo 

đức dân tộc nói chung đã góp phần cùng với văn hoá và pháp luật thời Lý 

Trần gìn giữ, xây dựng  gia phong quốc pháp. 

 Đạo Phật thời Trần đã tiếp thêm cho dân tộc một sức mạnh to lớn. Đó 

là sức mạnh của Trần Bình Trọng khi ông thét vào mặt quân Nguyên: “Thà 

làm ma phương Nam, không thèm làm vương phương Bắc”, là sức mạnh của 

Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt giữa đường bị thọc giáo vào đùi vẫn ngồi yên 

không đứng dậy. 
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Tuy nhiên, cuối thời Lý và cuối thời Trần, nhiều người, nhất là trong 

tầng lớp vua quan đã xa rời nếp sống thiện của đạo Phật, đi vào con đường ma 

quái dị đoan. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến triều Lý suy 

thoái, triều Trần cũng theo đó mà suy tàn và diệt vong. 

Có thể kết luận rằng, đạo đức Phật giáo dưới hai triều đại Lý Trần có 

ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức của xã hội. Với những nội dung giáo lý của 

Phật giáo phù hợp với nền đạo đức dân tộc lúc đó, với đường lối đức trị dựa 

trên nền tảng đạo đức của Phật giáó, chính quyền phong kiến đã tạo được sự 

đồng thuận rất lớn giữa nhà nước, Phật giáo và nhân dân. Sự đồng thuận này 

là sức mạnh vô địch để chiến thắng trong những cuộc chống chiến tranh xâm 

lược lớn và làm cho cuộc sống hạnh phúc, yên bình. 
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KẾT LUẬN 

 

Tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần là một lĩnh vực thuộc kiến trúc thượng 

tầng, có vai trò quan trọng đối với xã hội đương thời. Nó chịu sự tác động bởi 

các yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo nên một thứ tôn giáo gần gũi, 

quen thuộc, là nhu cầu thiết yếu của tinh thần đại đa số người Việt lúc đó. 

Đến lượt mình, Phật giáo và tư tưởng Phật giáo ảnh hưởng sâu rộng đối với 

các lĩnh vực của đời sống xã hội đương thời.  

Phật giáo Lý Trần góp phần củng cố địa vị của giai cấp phong kiến, 

được giai cấp phong kiến sử dụng để thu phục nhân dân và ổn định trật tự xã 

hội. Tôn giáo và chính trị có mối quan hệ mật thiết với nhau, dựa vào nhau để 

cùng tồn tại. Vì hiểu rõ tầm quan trọng của tôn giáo đối với sự nghiệp trị 

nước, an dân nên các vua Lý Trần đã chọn Phật giáo là chỗ dựa tâm linh cho 

mình. Nhờ Phật giáo và trải nghiệm Phật giáo trong chính cuộc đời mình mà 

nhiều vị vua như Lý Thái Tổ, Lý Thái Tông, Lý Nhân Tông, Trần Thái Tông, 

Trần Nhân Tông…là những vị vua vừa đảm bảo cơ đồ xã tắc vững bền, vừa 

có nhân tâm an lạc. Các vua Lý Trần đã trị nước bằng đạo (Phật) là chính. 

Trong một bài phát biểu gần đây khi trở về  Việt Nam, tại Câu lạc bộ giao lưu 

kinh tế ngày 25 tháng 03 năm 2005, Thích Nhất Hạnh là nhà sư nghiên cứu 

nhiều về Phật học và lịch sử dân tộc đã rút ra bài học: những người lãnh đạo 

đất nước cần phải có một tâm linh.  

Tư tưởng Phật giáo góp phần tô đậm bản sắc văn hoá dân tộc trong 

buổi đầu xây dựng nhà nước phong kiến độc lập. Các loại hình nghệ thuật 

thời Lý Trần đều phản ánh nội dung giáo lý nhà Phật một cách tinh tế thấu 

đáo. Những giá trị đó hiện nay là cứ liệu chủ yếu và quan trọng để nhìn nhận, 

đánh giá về văn hoá Đại Việt.  

Phật giáo cũng góp phần hoàn thiện đạo đức xã hội đương thời. Con 

người tìm đến niết bàn ngay chính cuộc sống thực bằng việc tìm đến cái thiện, 
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gạt bỏ cái ác, vị tha, độ lượng với tất cả mọi người, mọi việc, biết trân trọng 

cuộc sống và mọi thứ xung quanh mình. Từ những suy nghĩ và việc làm tích 

cực của mỗi người, tạo thành một xã hội thiện, yên bình. 

Tư tưởng Phật giáo thời Lý Trần được hội tụ bởi các yếu tố dân tộc, 

thời đại, giao lưu văn hóa khu vực và đặc biệt là sự phát triển nội tại của Phật 

giáo. Tư tưởng Phật giáo và các lĩnh vực của đời sống xã hội thời Lý Trần có 

sự tác động biện chứng. Đối với lịch sử Phật giáo, tư tưởng Phật giáo thời Lý 

Trần là cơ sở quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển Phật giáo (đặc biệt là 

các dòng phái thuộc Bắc tông) ở các giai đoạn tiếp theo. Đối với tư tưởng dân 

tộc, tư tưởng Phật giáo thời kỳ này cũng đóng góp không nhỏ trong việc khắc 

đậm những quan điểm của tư tưởng dân tộc gần gũi, phù hợp với triết lý đạo 

Phật, khẳng định thêm tính nhân văn trong văn hóa Việt. 

Có thể nói một trong những nét đặc sắc tốt đẹp của đạo Phật là khả 

năng thích ứng của một tôn giáo. Phật giáo cởi mở, không hẹp hòi, không 

giáo điều,  là một tôn giáo của trí tuệ và tình thương, một tôn giáo nhân bản 

và thực sự người. Tôn giáo đó đã góp phần tạo nên nhân cách con người 

Việt Nam. 

Sự phát triển của Phật giáo Việt Nam qua hai triều đại Lý Trần cho 

thấy ý thức  nỗ lực rất lớn của tập thể tăng ni Phật giáo và những nhà lãnh đạo 

đất nước đương thời nhằm xây dựng và phát triển một tôn giáo mang màu sắc 

dân tộc. Bên cạnh sự phát triển nội tại của tôn giáo Phật giáo, Đại Việt còn 

chịu ảnh hưởng của Phật giáo láng giềng và khu vực nhưng Phật giáo Lý Trần 

còn tạo cho mình những phái riêng như Thảo Đường, Trúc Lâm Yên Tử. 

Không phải đến đây khi hai phái Thảo Đường và Trúc Lâm Yên Tử ra đời ta 

mới thấy được cái riêng trong Phật giáo Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã 

từng hình thành trung tâm Phật giáo là Luy Lâu cùng với những vị sư nổi 

tiếng đi truyền đạo sang cả Trung Hoa đã thể hiện tính dân tộc trong Phật giáo 

của Việt Nam. Đến thời Lý Trần, khi đất nước có điều kiện để xây dựng nền 
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độc lập thì bản sắc dân tộc được khắc hoạ một cách rõ nét. Qua đó, ta cũng 

thấy được vai trò của Phật giáo trong quá trình xây dựng và bảo vệ độc lập 

dân tộc. 

Có lẽ vì sử dụng một tôn giáo hiền hoà như Phật giáo và chủ trương 

tam giáo đồng nguyên nên triều đại Lý Trần mới hưng thịnh và kéo dài tới 

gần bốn trăm năm (1009-1400). Giáo sư Vũ Minh Giang nói về hệ thống 

chính trị trong lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ, cho rằng: hệ thống chính trị 

dựa vào ba kiềng: cơ sở kinh tế, bộ máy cưỡng chế và sự ủng hộ của nhân 

dân. Hai triều đại Lý Trần đã được nhân dân ủng hộ, tạo nên sự vững bền và 

phát triển. An dân và đoàn kết được dân tộc là  do nhà Lý Trần đã lấy đạo để 

trị là chính, giúp ổn định tình hình chính trị, xã hội. Từ kinh nghiệm lịch sử về 

chính sách thực hiện tam giáo đồng nguyên của hai triều đại Lý Trần và 

những kinh nghiệm lịch sử của nhiều giai đoạn lịch sử khác của dân tộc và thế 

giới thì hiện nay ở nước ta đang có nhiều nhà nghiên cứu có xu hướng khẳng 

định: nên xây dựng bệ đỡ tư tưởng theo hướng dung hòa và có sự lựa chọn tư 

tưởng làm nền tảng. 

Phải chăng Phật giáo là yếu tố đã gắn kết hai triều đại Lý và Trần với 

nhau trong lịch sử dân tộc? Khi nói về lịch sử dân tộc, người ta đã nói đến 

triều đại Lý thì thường phải nói đến triều đại Trần và ngược lại. Còn các triều 

đại khác thường ít có sự liên hệ và gắn kết như vậy. Cả hai triều đại có nhiều 

điểm tương đồng nhưng sự tương đồng nhất là coi trọng và sử dụng Phật giáo. 

Cả hai triều đại tạo nên một nét văn hoá rực rỡ, một thời kỳ yên bình nhất 

trong lịch sử phong kiến. Phật giáo chính là nét bút đậm đã tô lên giai đoạn 

lịch sử này. 

Đạo Phật là con đường trung đạo, không thái quá về một mặt nào, 

không cực đoan. Chính tư tưởng này đang là nền tảng để nối kết cộng đồng 

người, nối kết các dân tộc, các xu hướng của xã hội hiện đại. Với học thuyết 

từ bi cứu khổ, cứu nạn, đạo Phật đã hoà nhập với cộng đồng dân tộc Việt 
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Nam trong lịch sử, góp phần củng cố tinh thần độc lập dân tộc - tư tưởng 

chính trị chủ đạo của hệ tư tưởng Việt Nam. Triết lý nhà Phật đã khơi dậy 

trong nhân dân tinh thần đoàn kết thân ái. Thời Lý Trần, triết lý nhà Phật 

được đề cao như là hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội. Tư tưởng Phật giáo Lý 

Trần là một nhánh trội cùng tồn tại và phát triển với tư tưởng của đạo Nho, 

đạo Lão và hệ tư tưởng dân tộc đương thời. 

Tư tưởng Phật giáo đã song hành và trở thành một bộ phận của tư 

tưởng dân tộc Việt Nam từ khi du nhập vào đến nay. Có lúc tư tưởng ấy thấm 

sâu vào đời sống xã hội như dưới thời Lý Trần. Trước và sau thời Lý Trần, 

Phật giáo cũng vẫn là thứ không thể thiếu trong văn hóa Việt. Từ đó cho thấy 

đạo Phật Việt Nam có những bản sắc riêng, mang nhiều yếu tố của truyền 

thống Việt Nam. Văn hóa Việt Nam, trong đó có Phật giáo để lại những gia 

sản có thể đóng góp cho nền hòa bình trên thế giới. Thế giới ngày nay cần đến 

một triết lý xoá bỏ hận thù, mở rộng tình yêu thương, đoàn kết để có một nền 

hoà bình thực sự. Triết lý đạo Phật là thông điệp của những mong muốn trên. 
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